
 
 

 
 
 

Kinh tế xây dựng 



Phần I:                        NHỮNG VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU 
Chương 1: (5 tiết)                 NHỮNG VẤN ĐỀ MỞ ĐẦU. 
1. NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN. 

1.1. VAI TRÒ , NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG . 
      a) Ngành xây dựng là ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vất chất - kỹ thuật và tài sản cố định (xây 
dựng công trìng và lắp đặt máy móc thiết bị vào công trình) cho mọi lãnh vực của đất 
nướcvà xã hội dưới mọi hình thức (xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, và hiện đại hóa tài 
sản cố định). 
      b) Các công trình xây dựng có tính chất kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội tổng hợp. 
Đó là thành tựu về khoa học, kỹ thụât và nghệ thuật của các ngành có liên quan và nó 
có tác dụng góp phần mở ra một giai đoạn phát triển mới tiếp theo cho đất nước. 
      Vì vây công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh 
tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học và kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần phát triển văn hóa và nghệ thuật kiến trúc, có 
tác động quan trọng đến môi trường sinh thái. 
      c) Ngành xây dựng sử dụng nguồn vốn khá lớn của quốc giavà xã hội. Những sai 
lầm trong xây dựng thường gây nên những thiệt hại lớn và khó sửa chữa. 
      d) Ngành xây dựng đóng góp lớn vào giá trị tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc 
dân. 
      e) Ngành xây dựng, phần tự làm có tỷ lệ khá lớn nhất là đối với khâu vật liệu xây 
dựng và nhân công xây lắp. 

1.2. KHÁI NIỆM VỀ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN:  
1. Ngành xây dựng:  
Ngành xây dựng theo nghĩa rông (còn có thể gọi là lãnh vực đầu tư và xây dựng) 
bao gồm: 
- Chủ đầu tư có công trình cần xây dựngkèm theo các bộ phậncó liện quan 
- Các doanh nghệp xây dựng chuyên nhận thầu xây lắp các công trình. 
- Các tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng chuyên làm các công việc như: Lập dư 

án đầu tư, khảo sát, thiết kế, quản lý thực hiện dự án …). 
- Các tổ chức cung ứng vật tư và thiết bị cho xây dựng. 
- Các tổ chức tài chính và ngân hàng phục vụ xây dựng. 
- Các tổ chức nghiên cứu và đào tạo phục vụ xây dựng. 
- Các cơ quan nhà nước trực tiếp liên quan đến xây dựng. 
- Các tổ chức dịch vụ khác phục vụ xây dựng. 

       Lĩnh vức dầu tư mà ngành xây dựng quan tâm là lãnh vực đầu tư được thực hiện 
thông qua việc xây dựng công trình để vận hành và sinh lợi mf không không bao gồm 
các lãnh vực đầu tư khác như đầu tư tài chính, đầu tư không kèm theo các giải pháp 
xây dựng công trình. 

2. Ngành công nghiệp xây dựng: 
       Ngành công nghiệp xây dựng bao gồm các doanh nggiệp xây dựng chuyên nhận 
thầuthi công xây lắp kèm theo các tổ chức sản xuất phụ nếu có và các tổ chức quản lý, 
dịch vụ thuộc ngành công nghiệp xây dựng.  
       ở Việt Nam hiện nay ngành công nghiệp xây dựng bị phân tán ở nhiều ngànhvà bộ 
sản xuất quản lý và nó đang được sắp xếp lại, trong đó có vấn đề bỏ chế độ “chủ quản” 
của các cơ quan hành chính đối với các doanh nghiệp. 

3. Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng: 
       Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng về bản chất nó là một ngành riêng có nhiệm 
vụ chuyên sản xuất các loại vật liệu, bán thành phẩm và các cấu kiện xây dựng để bán 
cho ngành công nghiệp xây dựng. 



4. Tổ hợp liên ngành thực hiện và phục vụ xây dựng: 
       Tổ hợp này bao gồm ngành xây dựng theo nghĩa  rộng nói trên, và còn thêm các 
ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp máy xây dựng (bao gồm cả sửa 
chữa), các doanh nghiệp vận tải phục vụ xây dựng. 
 
2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH X.DỰNG.   

2.1.  KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG. 
2.1.1. KHÁI NIỆM VỀ SẢN PHẨM XÂY DỰNG. 

      Sản phẩm xây dựng với tư cách là các công trình xây dựng đã hoàn chỉnh và theo 
nghĩa rộng là tổng hợp và kết tinh sản phẩm của nhiều ngành sản xuất như ngành chế 
tạo máy, ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, năng, hóa chất, luyện kim… và ngành 
xây dựng thực hiện ở khâu cuối cùng để hoàn thành và đưa chúng vào hoạt động. 
        Sản phẩm trực tiếp của ngành công nghiệp xây dựng chỉ bao gồm phần kiến tạo 
các kết cấu xây dựng làm chức năng bao che và nâng đỡ, và phần lắp đặt các máy 
móc thiết bị cần thiết vào công trình xây dựng để đưa chúng vào hoạt động. 
        Vì sản phẩm của ngành công nghiệp xây dựng là các công trình thường rất lớn và 
phải xây dựng trong nhiều năm, nên để phù hợp với yêu cầu của công việc thanh quyết 
toán về tài chính cần phân biệt sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng trong xây 
dựng.  
       Sản phẩm trung gian có thể là công việc xây dựng, các giai đoan và đợt xây dựng 
đã hoàn thành và bàn giao. 
       Sản phẩm cuối cùng là các công trình hay hạng mục công trình xây dựng hoàn 
chỉnh và có thể bàn giao đưa vào sử dụng. 
       Công trình xây dựng bao gồm một hay nhiều hạng mục công trình nằm trong dây 
chuyền công nghệ đồng bộ và hoàn chỉnh để làm ra sản phẩm cuối cùng được nêu 
trong dự án đầu tư. 
       Liên hiệp công trình xây dựng bao gồm nhiều công trình tập trung tạI một địa đIểm 
hay khu vực, hình thành các giai đoạn sản xuất rõ rệt và có liên quan hữu cơ với nhau 
về mặt công nghệ sản xuất, để làm ra sản phẩm cuối cùng hoặc để lợi dụng tổng hợp. 
       Với công trình dân dụng cũng được định nghĩa tương tự nhưng thay khái niệm dây 
chuyền công nghệ được thay bằng dây chuyền công năng. 
      2.1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG. 
       Sản phẩm của ngành xây dựng với tư cách là công trình xây dựng hoàn chỉnh có 
những đặc điểm khác với sản phẩm của các ngành công nghiệp khác và có những tính 
chất sau:  
       a) Sản phẩm xây dựng là những công trình nhà cửa được xây dựng và sử dụng tại 
chỗ, cố định tại địa điểm xây dựng và phân tán nhiều nơi trên lãnh thổ. Điều này làm 
cho sản xuất xây dựng có tính lưu động cao và ít ổn định. 
       b) Sản phẩm xây dựng phục thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa phương, Có tính đa 
dạng và cá biệt cao về công dụng, cách cấu tạo và phương pháp chế tạo. 
       c) Sản phẩm xây dựng thường có kích thước, chi phí lớn, thời gian xây dựng và sử 
dụng dài. Do đó, những sai lầm về xây dựng có thể gây nên lãng phí lớn, tồn tại lâu dài 
và khó sữa chữa. 
       d) Sản phẩm xây dựng thuộc phần kết cấu xây dựng chủ yếu đóng vai trò nâng đỡ 
và bao che, không tác động trực tiếp lên đối tượng lao động trong quá trình sản xuất 
(trừ một số công trình đặc biệt như đường ống, công trình thủy lực, lò luyện gang thép 
…). 
      e) Sản phẩm xây dựng có liên quan đến nhiều ngành cả về phương diên cung cấp 
nguyên vật liệu và cả về phương diện sử dụng sản phẩm do xây dựng làm ra. 
      g) Sản phẩm xây dựng mang tính chất tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế, xã hội, văn 
hóa, nghệ thuật và quốc phòng. 



       2.2.  ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT XÂY DỰNG. 
       2.2.1. ĐẶC ĐIỂM XUẤT PHÁT TỪ TÍNH CHẤT CỦA SẢN PHẨM XÂY DỰNG: 
        a) Tình hình và điều kiện sản xuất trong xây dựng thiếu ổn định, luôn biến đổi theo 
địa điểm và giai đoạn xây dựng. Trong xây dựng con người và công cụ lao động luôn 
phải di chuyển từ công trình này sang công trình khác, còn sản phẩm xây dựng là các 
công trình thì hình thành và đứng yên tại chỗ. Các phương án kỹ thuật và tổ chức xây 
dựng cũng luôn phải thay đổi theo từng địa điểm và giai đoạn xây dựng. Đặc điểm này 
làm cho hoạt động của DNXD thường gặp phải những vấn đề sau: 

- Khó khăn trong việc tổ chức sản xuất, 
- Khó cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, 
- Phát sinh nhiều chi phí cho khâu di chuyển lực lượng sản xuất và xây dựng 

công trình tạm phục vụ sản xuất, 
- Đặc điểm này đòi hỏi tổ chức xây dựng phải chú ý tăng cường tính cơ đông, linh 

hoạt, gọn nhẹ về mặt trang bị tài sản cố định sản xuất, lựa chọn các hình thức tổ 
chức sản xuất linh hoạt, tang cường điều hành tác nghiệp, giảm chi phí có liên 
quan đến vận chuyển, lựa chọn vùng hoạt động hợp lý, lợi dụng tối đa lực lượng 
xây dựng tại chỗ và liên kết để tranh thầu xây dựng, chú ý đến nhân tố chi phí 
vận chuyển khi lập giá tranh thầu, 

- Đặc điểm này cũng đòi hỏi tổ chức xây dựng phải phát triển rộng khắp trên lãnh 
thổ các loại hình dịch vụ sản xuất phục vụ xây dựng như các dịch vụ cho thuê 
máy xây dựng, cung ứng vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng … 

        b) Chu kỳ sản xuất thường dài, nên gây thiệt hại do bị ứ đọng vốn đầu tư xây 
dựng công trình của chủ đầu tư và vốn sản xuất của tổ chức xây dựng. Các tổ chức 
xây dựng dể gặp phải những rủi ro ngẫu nhiên theo thời gian. Điều này đòi hỏi các tổ 
chức xây dựng phải chú ý đến nhân tố thời gian khi lựa chọn phương án xây dựng, cần 
có chế độ thanh toán và kiểm tra chất lượng trung gian thích hợp, dự trữ hợp lý … 
       c) Sản xuất xây dựng phải thực hiện theo đơn đặt hàng cho từng trường hợp cụ 
thể thông qua hình thức ký hợp đồng cho từng công trình sau khi thắng thầu. Sản phẩm 
xây dựng lại đa dạng, có tính cá biệt cao phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhên và chi 
phí lớn. Điều này đòi hỏi các tổ chức xây dựng phải xác định giá cả của sản phẩm xây 
dựng trước khi sản phẩm được làm ra và hình thức đấu thầu hoặc chỉ định thầu xây 
dựng cho từng công trình cụ thể trở nên phổ biến. Đặc điểm này cũng đòi hỏi các tổ 
chức xây dựng muốn thắng thầu phải tích lũy nhiều kinh nghiệm cho nhiều trường hợp 
cụ thể và phải tính toán cẩn thận khi tranh thầu.  
        d) Quá trình sản xuất xây dựng rất phức tạp, các đơn vị phải hợp tác sản xuất 
trong điều kiện hạn chế về mặt bằng theo một trình tự nhất định về thời gian và không 
gian. Đặc điểm này đòi hỏi tổ chức thầu chính phải có trình độ tổ chức phối hợp cao 
trong sản xuất, coi trọng công tác chuẩn bị xây dựng và thiết kế tổ chức thi công. 
        e) Sản xuất xây dựng phải tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng bởi điều kiện 
thời tiết, thường làm gián đoạn quá trình thi công, năng lực đợn vị thi công không được 
sử dụng điều hòa trong năm. Đặc điểm này đòi hỏi tổ chức xây dựng khi lập tiến dộ thi 
công phải chú ý tránh hoặc giảm thiểu ảnh hưởng xấu của thời tiết, để có thể thi công 
tròn năm, áp dụng phương pháp thi công lắp ghép. 
       g) Điều kiện làm việc trong xây dựng nặng nhọc. Do đó cần sử dụng rộng rãi các 
kết cấu chế tạo sẵn trong nhà máy, áp dụng hình thức thi công lắp ghép hợp lý. Tiến 
hành thi công cơ giới các công việc năng nhọc.  
       h) Tốc độ phát triển kỹ thuật xây dựng chậm hơn các ngành khác rất nhiều. Hiện 
nay vẫn còn rất nhiều công viêc trong xây dựng phải thực hiện bằng thủ công. 
      Những đặc điểm trên đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh xây dựng 
kể từ khâu phương hướng phát triển kỹ thuật công nghệ xây dựng, tổ chức sản xuất, tổ 
chức cung ứng vật tư, trang bị tài sản cố định, chế độ thanh toán, kiểm tra chất lượng 



sản phẩm, chính sách lao động, chính sách giá cả, hạch toán sản xuất kinh doanh xây 
dựng đến lý thuyết kinh tế thị trường áp dụng cho xây dựng. 
    2.2.2. ĐẶC ĐIỂM XUẤT PHÁT TỪ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ VIỆT NAM:  
         a)  Về điều kiện tự nhiên, Việt Nam là một nước dài và hẹp, điều kiện địa hình và 
địa chất phức tạp, có nguồn vật liệu xây dựng phong phú. Do đó các giải pháp xây 
dựng ở Việt Nam chịu ảnh hưởng bới các nhân tố này. 
        b)  Trình độ kỹ thuật, tổ chức và quản lý kinh tế trong xây dựng còn thấp kém so 
với nhiều nước. Quá trình tổ chức sản xuất xây dựng hiện nay chủ yếu kết hợp giữa lao 
động thủ công, bán cơ giới, cơ giới với một phần tự động hóa. Trong bối cảnh hợp tác 
quốc tế ngày cang mở rộng, trình độ xây dựng của nước ta đang cơ nhiều cơ hội và 
điều kiện để phát triển. 
       c) Đường lối chung phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận dụng cơ 
chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà Nước, đang 
quyết định phương hướng và tốc độ phát triển ngành xây dựng của Việt Nam. 
3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

3.1. Đối tượng của môn học kinh tế xây dựng và quản trị kinh doanh xây dựng:  
      Là các quá trình kinh tế - xã hội trong sản xuất xây dựng có liên quan đến mặt vật 
chất kỹ thuật. Nhiệm vụ cảu môn học là diễn tả, giải thích, đúc kết kinh nghiệm thực tế 
và khái quát thành các vấn đề lý luận về các quá trình kinh tế - xã hội trong xây dựng và 
từ đó đề xuất các phương pháp và biện pháp đẩy mạnh sự phát triển ngành xây dựng, 
nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của nó nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ kinh tế - 
chính trị - xã hội của đát nước đã đề ra cho từng giai đoạn nhất định. 

3.2. Nội dung của môn học kinh tế xây dựng và quản trị kinh doanh xây dựng: 
3.3. Phương pháp nghiên cứu của môn học kinh tế xây dựng và quản trị kinh 

doanh xây dựng: 
       Các phương pháp nghiên cứu chính của môn học kinh tế xây dựng và quản trị kinh 
doanh xây dựng bao gồm: 

- Phương pháp duy vật biện chứng là phương pháp chủ yếu để giải quyết nhiều 
vấn đề, trong đó có vấn đề kinh tế xây dựng.  

- Phương pháp kết hợp chặt chẽ các kiến thức của khoa học kinh tế, như: Kinh tế 
chính tri học, Kinh tế  Mác - Lênin và khoa học kinh tế của nền kinh tế thị trường 
với đường lối phát triển của đất nước và với đặc điểm của Việt Nam. 

- Phương pháp kết hợp chặt chẽ giữa thực nghiệm kinh tế với trừu tượng hóa 
khoa học. 

- Phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu định tính với nghiên cứu định lượng. 
       Để nghiên cứu tốt môn học này cần phải nghiên cứu các môn học khác có liên 
quan như: Kinh tế chính tri học Mác - Lênin, kinh tế học của các tác giả ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, tổ chức xây dựng, kế hoạch trong xây dựng, phân tích ứac hoạt động 
sản xuất kinh doanh trong xây dựng, định mức kỹ thuất trong xây dựng, tài chính xây 
dựng, thống kê trong xây dựng, hạch toảntong xây dựng, kinh tế cơ giới hóa trong xây 
dựng, tổ chức lao động khoa học, kinh tế công nghiệp, khoa học quản lý, toán kinh tế… 
Đồng thời phải có kiến thức cơ bản về các môn kỹ thuật xât dựng như: công nghệ xây 
dựng, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng, kiến trúc, quy hoạch. 
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Phần ii : Cơ sở lý luận về kinh tế trong đầu tư 
và thiết kế xây dựng  

Chương 2 : những cơ sở lý luận về kinh tế đầu tư 
 2.1. Những khái niệm mở đầu 
 2.1.1.Đầu tư  
  - Đầu tư đó là quá trình bỏ vốn để tạo nên một loại tài sản kinh doanh nào 
đó mà có thể sinh lợi, hoặc thoã mãn một yêu cầu nào đó của người bỏ vốn trong 
thời gian nhất định ở tương lai 
  - Đầu tư xây dựng cơ bản : Đầu tư xây dựng cơ bản được hiểu là các dự án 
đầu tư cho các đối tượng vật chất, mà đối tượng vật chất này là các công trình xây 
dựng. Đây là loại đầu tư xảy ra phổ biến 
 2.1.2. Kinh tế đầu tư   
 Kinh tế đầu tư là khoa học về cách bỏ vốn để hình thành tài sản nhằm sinh 
lợi, có nội dung liên ngành rất tổng hợp, có nhiệm vụ cung cấp những kiến thức 
khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn về đầu tư để giúp cho nhà đầu tư thực 
hiện công việc đầu tư của mình với hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội 
tốt nhất, cũng như để giúp các cơ quan quản lí của nhà nước thực hiện quản lý đầu 
tư ở cấp vĩ mô với hiệu quả cao nhất. 
 * Nội dung của kinh tế đầu tư thường gồm các vấn đề chính sau: Với tư 
cách là một môn khoa học , kinh tế đầu tư thường gồm các vấn đề chính như sau : 
 1. Quá trình phát triển của kinh tế đầu tư trong trào lưu phát triển của các 
học thuyết kinh tế. 
 2. Vận dụng đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước vào 
lĩnh vực kinh tế đầu tư  
 3. Quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư, bao gồm các vấn đề: 
  - Nguyên tắc quản lý đầu tư  
  - Tổ chức bộ máy quản lý đầu tư  
  - Phương pháp lập chiến lược và kế hoạch đầu tư  
  - Chính sách và luật lệ có liên quan đến đầu tư  
  - Các qui định quản lý quá trình lập và thực hiện các dự án đầu tư  
  - Quản lý vốn và giá trong đầu tư  
 4. Quản lý doanh nghiệp đối với lĩnh vực đầu tư, gồm các vấn đề chính : 
  - Nguyên tắc quản lý đầu tư ở doanh nghiệp 
  - Tổ chức bộ máy quản lý đầu tư ở các doanh nghiệp 
  - Phương pháp lập chiến lược và kế hoạch đầu tư ở các cấp doanh nghiệp  
  - Tổ chức quá trình lập và thực hiện dự án đầu tư  
 5. Phương pháp lập và đánh giá các dự án đầu tư  
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 6. Các kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư của các nước 
 7. Chiến lược đầu tư của Nhà nước và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập 
kinh tế khu vực và thế giới. 
 2.1.3. Quản lý đầu tư  
 Quản lý đầu tư là một tập hợp các biện pháp của chủ đầu tư để quản lý quá 
trình đầu tư, kể từ khi xác định mục tiêu đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư và khai 
thác dự án để đạt mục tiêu đã định. 
 Đối với các dự án đầu tư vào các công trình xây dựng để khai thác và kinh 
doanh thì quản lý đầu tư thực chất là quản lý đầu tư và xây dựng 
 Quản lý đầu tư được xem xét ở hai cấp độ: 
 1. Quản lý của nhà nước đối với đầu tư : bao gồm đầu tư từ ngân sách nhà 
nước, đầu tư từ các doanh nghiệp và toàn bộ các khoản đầu tư khác của mọi thành 
phần kinh tế. 
 2. Quản lý của doanh nghiệp đối với đầu tư : bao gồm đầu tư từ nguồn vốn 
của doanh nghiệp (đi vay hoặc tự có) hay đầu tư liên doanh nhằm đạt được hiệu 
qủa tài chính và hiệu qủa kinh tế xã hội một cách tốt nhất trong khuôn khổ pháp 
luật của nhà nước cho phép. 
 2.1.4. Phân loại đầu tư  
 Để dễ quản lý, đầu tư được phân loại theo các giác độ khác nhau  
 Cách 1 : Phân theo phương thức 
      a. Đầu tư trực tiếp : 
  - Đầu tư chuyển dịch : là hình thức đầu tư mà trong đó người bỏ vốn 
mua lại số cổ phần đủ lớn để nắm được quyền chi phối hoạt động của doanh nghiệp. 
   - Đầu tư phát triển : là hình thức đầu tư nhằm tạo dựng nên những 
năng lực mới cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ. 
       b. Đầu tư gián tiếp (đầu tư tài chính) là đầu tư bằng cách mua chứng 
khoán có giá trị để hưởng lợi tức. 

Cách 2 : Phân theo đối tượng có 3 loại  
  a. Đầu tư để tạo nên tài sản cố định có tính chất sản xuất kinh doanh 
  b. Đầu tư để tạo nên tài sản cố định không có tính chất sản xuất kinh doanh 
  c. Đầu tư tài chính số cổ phiếu có giá trị đủ lớn 
 * Ngoài ra còn có các cách phân loại : 
  - Phân loại theo chủ đầu tư  
  - Phân loại theo nguồn vốn đầu tư  
  - Phân loại theo cơ cấu đầu tư  
  - Phân loại theo góc độ tái sản xuất tài sản cố định 
  - Phân loại theo góc độ trình độ kỹ thuật 
  - Phân loại theo thời đoạn kế hoạch 



Giáo trình Kinh Tế Xây Dựng  Bộ môn kinh tế kỹ thuật 

Chương 2  Trang 9 

  - Phân loại theo tính chất và qui mô của dự án 
 2.1.5. Quá trình đầu tư  
 2.1.5.1) Quá trình đầu tư theo góc độ vỹ mô của Nhà Nước 
 Theo góc độ quản lí vỹ mô của nhà nước, quá trình đầu tư phải được giải 
quyết qua các vấn đề sau :  
 - Xác định hướng kinh tế-chính trị của đất nước nói chung và của từng thời 
kỳ đang xét nói riêng của đất nước 
 - Xác định chiến lược và kế hoạch định hướng phát triển kinh tế-xã hội toàn 
diện của đất nước 
 - Xác định chiến lược và quy hoạch tổng thể định hướng cho đầu tư 
 - Xây dựng, hoàn thiện và bổ xung các luật pháp, chính sách và qui định có 
liên quan đến đầu tư 
 - Hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp lập và thực hiện các dự án đầu tư 
kèm theo các biện pháp điều chỉnh cần thiết 
 - Tổ chức thẩm định và duyệt các dự án đầu tư  
 - Tổng kết, rút kinh nghiệm 
 2.1.5.2) Quá trình đầu tư theo góc độ quản lý doanh nghiệp tổng thể  
Mối quan hệ giữa quá trình đầu tư và quá trình tài chính được diễn ra như sau : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo góc độ quản lý tổng thể của doanh nghiệp thì hoạt động đầu tư của các 

doanh nghiệp phải được quyết định theo các bước sau : 
 - Điều tra tình hình thị trường, nhất là nhu cầu về  số lượng và chủng loại 
sản phẩm  
 - Xây dựng chiến lược kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp, đặc biệt là 
chiến lược phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan đến đầu tư  
 - Xác định năng lực chủ quan của doanh nghiệp về mọi mặt, nhất là về công 
suất sản xuất và năng lực dịch vụ 
 - Xây dựng chiến lược đầu tư tổng thể 
 - Lập dự án đầu tư cho các đối tượng sản phẩm hay dịch vụ riêng lẽ 

G: Tiền tệ, sức mua, hàng 

hoá danh nghĩa 

W : Hàng hoá 

G’: Tiền thu hồi sau đầu tư 

G        W : Quá trình đầu tư, 

hình thành vốn, chuyển đồi 

từ tiền thành hàng 

W   G’ : Quá trình giải 

toả và thu hồi vốn, chuyển 

 
 
G      W              G’

Theo góc độ tài chính

Đưa vốn vào Đưa vốn ra

Theo góc độ đầu tư

Đầu tư Giải toả và 
thu hồi vốn 
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 - Tổ chức thực hiện dự án, kèm theo các biện pháp kiểm tra và điều chỉnh 
 - Tổng kết, rút kinh nghiệm để áp dụng cho các kỳ kế hoạch tiếp theo 
 Theo góc độ đầu tư người ta coi mọi sự kiện kinh doanh như là quá trình 
đầu tư và giải toả thu hồi vốn đầu tư. Theo góc độ tài chính, người ta coi mọi sự 
kiện kinh doanh như là một hoạt động thu chi. Do đó góc độ đầu tư bao hàm bởi 
góc độ tài chính. 
 2.1.6. Dự án đầu tư và các giai đoạn lập dự án đầu tư  
 2.1.6.1. Dự án đầu tư   

Dự án đầu tư là một tập hợp các biện pháp có căn cứ khoa học và cơ sở pháp 
lý được đề xuất các mặt kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội làm cơ sở cho việc quyết 
định bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng đầu tư nhất định, 
nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng, nâng cao chất của sản phẩm hay dịch 
vụ, bảo đảm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế-xã hội của đầu tư trong một 
khoản thời gian nhất định nào đó. 

2.1.6.2. Các giai đoạn lập dự án đầu tư  (NĐ 16/2005 - CP) 
 Lập dự án đầu tư chỉ là một phần việc của quá trình chuẩn bị đầu tư và quá 
trình này bao gồm các bước : 
 - Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình 
 - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình 
 2.1.7. Nội dung của dự án đầu tư  

2.1.7.1. Nội dung chủ yếu của báo cáo đầu tư xây dựng công trình (ND 16) 
- Sự cần thiết phải đầu tư xây dung công trình, các điều kiện thuận lợi, khó 

khăn, chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc gia (nếu có)  
- Dự kiến qui mô đầu tư : công suất, diện tích xây dựng, các hạng mục công 

trình bao gồm : công trình chính, công trình phụ và các công trình khác, dự kiến về 
địa điểm xây dựng công trình, nhu cầu sử dụng đất. 

- Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, các điều kiện cung cấp thiết 
bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, phương án giải phóng mặt bằng, 
tái định cư (nếu có), ảnh hưởng của dự án đến môi trường, an ninh quốc phòng... 

- Hình thức đầu tư, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, thời hạn thực hiện dự 
án, phương án huy động vốn theo tiến độ và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án 
và phân kỳ đầu tư (nếu có) 

2.1.7.2. Nội dung chủ yếu của dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Sự cần thiết và các hạng mục đầu tư, đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ 

sản phẩm đối với dự án sản xuất kinh doanh, hình thức đầu tư xây dựng công trình, 
địa điểm xây dựng, nhu cầu xử dụng đất, điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên 
liệu và các yếu tố đầu vào khác 
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- Mô tả qui mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình 
bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác, phân tích lựa 
chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. 

- Các giải pháp thực hiện bao gồm :  
 + Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ 

xây dựng cơ sở hạ tầng (nếu có) 
 + Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và 

công trình có yêu cầu kiến trúc 
 + Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động 
 + Phân đoạn thực hiện , tiến độ thực hiện và hình thức quản lí dự án 
- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy nổ và các 

yêu cầu an ninh quốc phòng. 
- Tổng mức đầu tư của dự án, khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng 

cấp vốn theo đúng tiến độ, phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu 
hồi vốn, các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã 
hội của dự án. 

2.1.8. Nguồn vốn đầu tư và nội dung của vốn đầu tư  
  2.1.8.1) Nguồn vốn đầu tư :bao gồm : 
 - Vốn ngân sách Nhà nước (gồm cả vốn thuộc các khoản vay nước ngoài 
của chính phủ và các nguồn viện trợ quốc tế dành cho đầu tư phát triển) 
 - Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước 
 - Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước 
 - Các nguồn vốn khác : tư nhân, tổ chức kinh tế không thuộc doanh nghiệp 
nhà nước, vốn của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các cơ quan nước ngoài 
khác đầu tư trên đất Việt Nam 
 2.1.8.2) Thành phần của vốn đầu tư  

a. Tổng mức đầu tư : là khái toán chi phí của toàn bộ dự án được xác định 
trong giai đoạn lập dự án, gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù 
giải phóng mặt bằng, tái định cư... 
 b. Tổng dự toán công trình : là toàn bộ chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng 
công trình. Tổng dự toán công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ 
thuật. Đây là căn cứ để quản lí chi phí xây dựng công trình. 

2.1.9. Những đối tượng tham gia thực hiện đầu tư  
 - Chủ đầu tư : là chủ thể quan trọng nhất đóng vai trò quyết định mọi vấn đề 
của đầu tư. Chủ đầu tư là người sở hữu vốn, có thể là một tổ chức hay cá nhân , có 
thể bỏ một phần hay toàn bộ vốn, và chịu trách nhiệm thực hiện quá trình đầu tư 
theo đúng qui định của pháp luật. 
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 Nếu vốn đầu tư của dự án chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước thì chủ đầu tư là 
người được cấp quyết định đầu tư chỉ định ngay khi lập dự án đầu tư và giao trách 
nhiệm trực tiếp quản lý sử dụng vốn. Chủ đầu tư có thể uỷ nhiệm cho một chủ 
nhiệm điều hành dự án thay mình để thực hiện dự án. 
 - Các tổ chức tư vấn và xây dựng  
 - Các doanh nghiệp xây dựng  
 - Các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp yếu tố đầu vào 
 - Các tổ chức cung cấp vốn cho dự án 
 - Các khách hàng tiêu thụ sản phẩm làm ra của dự án đầu tư  
 - Nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan đến quản lý đầu tư  
 - Các tổ chức xã hội, các hiệp hội có liên quan đến đầu tư  
 2.2.Phương pháp đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư  
 2.2.1. Khái niệm và tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế đầu tư  
 2.2.1.1. Khái niệm về hiệu quả của dự án đầu tư  
 Hiệu quả của dự án đầu tư là toàn bộ mục tiêu đề ra của dự án, được đặc 
trưng bằng các chỉ tiêu định tính (thể hiện ở các loại hiệu quả đạt được) và các chỉ 
tiêu định lượng (thể hiện quan hệ giữa chi phí đã bỏ ra của dự án và các kết quả đạt 
được theo mục tiêu của dự án) 
 2.2.1.2. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế đầu tư  

Hiệu quả của dự án đầu tư là mục tiêu đạt được của dự án xét trên cả hai mặt 
 a. Mặt định tính: hiệu quả của dự án bao gồm  
 - Hiệu quả kinh tế  
 - Hiệu quả kỹ thuật 
 - Hiệu quả xã hội 
 - Hiệu quả theo quan điểm lợi ích doanh nghiệp và quan điểm quốc gia 
 - Hiệu quả thu được từ dự án và ở lĩnh vực có liên quan ngoài dự án 
 - Hiệu quả trước mắt và lâu dài 
 b. Mặt định lượng : Hiệu quả được biểu hiện thông qua một hệ chỉ tiêu về 
kinh tế, kỹ thuật và xã hội, trong đó có một vài chỉ tiêu hiệu quả kinh tế được coi là 
chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp để lựa chọn phương án như mức chi phí sản xuất, lợi 
nhuận, doanh lợi một đồng vốn, thời hạn thu hồi vốn, hiệu số thu chi, suất thu lợi 
nội tại, tỷ số thu chi. 

2.2.2. Các quan điểm đánh giá dự án đầu tư  
 Các dự án đầu tư luôn được đánh giá theo hai góc độ : lợi ích doanh nghiệp 
và lợi ích quốc gia.  

2.2.2.1. Quan điểm của doanh nghiệp :Khi đánh giá dự án, các chủ doanh 
nghiệp xuất phát trước hết từ lợi ích trực tiếp của họ nhưng phải nằm trong khuôn 
khổ lợi ích quốc gia và quy định của pháp luật nhà nước. 
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2.2.2.2. Quan điểm của nhà nước  
 Khi đánh giá các dự án, nhà nước phải xuất phát từ lợi ích tổng thể của quốc 
gia và xã hội, từ đường lối chung phát triển đất nước và phải xem xét toàn diện về 
mặt kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá.... 

Bên cạnh các quan điểm phúc lợi công cộng tổng hợp đồng thời cần chú ý 
thích đáng đến lợi ích doanh nghiệp, kết hợp lợi ích trước mắt với lợi ích lâu dài 
của đất nước. 

2.2.3. Giá trị tiền tệ theo thời gian 
Trong nền kinh tế thị trường đồng vốn phải luôn được sử dụng dưới mọi 

hình thức để sinh lợi và không được để vốn nằm chết. Nếu đồng vốn không được 
sử dụng sẽ gây nên một khoản thiệt hại do ứ đọng vốn.  

Một đồng vốn bỏ ra kinh doanh ở thời điểm hiện tại khác hẳn với đồng vốn 
đó bỏ ra bỏ ra ở một thời điểm nào đó trong tường lai, vì đồng vốn bị bỏ ra ở thời 
điểm hiện tại đó có thể sinh lợi hằng năm với một lãi suất nhất định nào đó trong 
suốt thời gian kể từ thời điểm hiện tại đến thời điểm tương lai nào đó. 

 Vì vậy, một đồng vốn được bỏ ra ở thời điểm hiện tại luôn luôn tương ứng 
với một giá trị lớn hơn một đồng vốn bỏ ra ở tương lai. Đó là vấn đề giá trị tiền tệ 
theo thời gian. 

- Một đồng vốn bỏ ta ở thời điểm hiện tại sẽ tương đương với (1+r)n đồng 
sau n năm trong tương lai 

- Một đồng vốn sau n năm trong tương lai sẽ tương đương với nr)1(
1
+

đồng 

bỏ ra ở thời điểm hiện tại. 
- Từ đó ta có : 

         + Nếu qui giá trị tiền tệ ở tương lai về hiện tại thì dùng hệ số : nr)1(
1
+

 

         + Nếu qui giá trị tiền tệ ở hiện tại về tương lai thì dùng hệ số : nr)1( +  

Với  :  r  : lãi suất được qui định tương ứng với đơn vị đo thời gian của năm 
 n : thời gian tính lãi tức (thời gian cho vay vốn) 
Nếu ký hiệu P là giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại, F là giá trị tiền tệ ở thời 

điểm tương lai n và A giá trị san đều hằng năm  của các giá trị hiện tại và tương lai, 

ta có :  Cho P tìm F : F = P(1+r)n      Cho F tìm P : nr
FP

)1(
1.
+

=  

Cho A tìm F : 
r
rAF

n 1)1(. −+
=   Cho F  tìm A : 

1)1(
.

−+
= nr

rFA  

Cho A tìm P : n

n

rr
rAP

)1(
1)1(.

+
−+

=    Cho P tìm A : 
1)1(

)1(.
−+

+
= n

n

r
rrPA  
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 2.2.4. Phân loại phương pháp đánh giá các phương án kỹ thuật về mặt kinh tế 
Các phương án đánh giá có thể phân thành hai nhóm lớn : Các phương pháp 

định tính (chủ yếu dùng lý luận để phân tích) và các phương pháp định lượng. 
* Các phương pháp đánh giá phương án có thể phân loại theo sơ đồ sau : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Phương pháp sử dụng một vài chỉ tiêu tài chính, kinh tế tổng hợp kết hợp 
với chỉ tiêu bổ xung : phương pháp này có ưu điểm là có thể phản ánh khái quát 
phương án, xem xét toàn diện vấn đề, phù hợp với thực tế kinh doanh. Nhược điểm 
là chịu sự biến động của giá cả, chính sách giá cả, quan hệ cung cầu, tỷ giá hối 
đoái. Phương pháp đánh giá dự án đầu tư thuộc loại này hiện nay được dùng phổ 
biến. 

* Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương án :  
- Ưu điểm : Tính gộp tất cả các chỉ tiêu với các đơn vị đo khác nhau vào 

một chỉ tiêu tổng hợp duy nhất để xếp hạng phương án, có thể đưa nhiều chỉ tiêu 
vào so sánh, có tính đến tầm quan trọng của từng chỉ tiêu, với một số chỉ tiêu được 
diễn tả bằng lời có thể bình điểm theo ý kiến của chuyên gia. 

- Nhược điểm : nếu việc lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh không 
đúng sẽ gây nên các trùng lập; dễ che lấp mất chỉ tiêu chủ yếu; dễ mang tính chủ 
quan khi hỏi ý kiến chuyên gia. 

- Lĩnh vực áp dụng : phương này được dùng nhiều cho khâu phân tích hiệu 
quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, cho việc đánh giá các công trình không mang 
tính kinh doanh mà mang tính chất phục vụ công cộng đòi hỏi chất lượng phục vụ 
là chủ yếu, cho việc thi chọn các phương án thiết kế, cho điểm chọn các nhà thầu. 

Các phương pháp đánh giá các phương án kỹ 
thuật về mặt kinh tế

 

Phương pháp định tính Phương pháp định 
lượng

Phương pháp kết hợp định 
lượng và định lượng

Phương pháp 
dùng một vài chỉ 
tiêu tài chính, 
kinh tế tổng hợp 
kết hợp với chỉ 
tiêu bổ xung 

Phương pháp 
dùng chỉ tiêu 
tổng hợp không 
đơn vị đo để 
xếp hạng 
phương án 

Phương pháp 
giá trị  - giá 
trị sử dụng 

Phương pháp 
toán quy 
hoạch tối ưu 
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Phương này ít dùng cho khâu lực chọn phương án theo góc độ hiệu quả tài chình 
của doanh nghiệp. 

- Các bứơc tính toán : 
    Bước 1 : Lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh 
             Cần chú ý không đưa vào so sánh các chỉ tiêu trùng lập, nhưng với 
một vài chỉ tiêu quan trọng nhất (ví dụ chỉ tiêu vật liệu hiếm) vẫn có thể đưa vào ở 
dạng giá trị (chi phí) nằm trong vốn đầu tư hay giá thành sản phẩm, lại đưa vào ở 
dạng hiện vật theo mục riêng 

   Bước 2 : Xác định hướng và các chỉ tiêu đồng hướng 
Xác định hướng của hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu 

           Làm đồng hướng các chỉ tiêu : chỉ tiêu nào nghịch hướng với hàm 
mục tiêu thì phải lấy số nghịch đảo của chúng để đưa vào so sánh 

  Bước 3 : Xác định trọng số của mỗi chỉ tiêu 
          Hiện nay có nhiều cách xác định tầm quan trọng của các chỉ tiêu 

bằng cách cho điểm của chuyên gia như phương pháp ma trận vuông của 
Warkentin, phương pháp tính điểm theo thang điểm cho trước... trong đó ma trận 
vuông của Warkentin thường được dùng hơn cả 

  Bước 4 : Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu 
          Hiện nay có nhiều phương pháp triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu. 

Phổ biến nhất là phương pháp Pattern và phương pháp so sánh từng cặp chỉ tiêu 
  Phương pháp Pattern tính theo công thức sau : 
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 Trong đó : 
 Pij : trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Cij (i là tên chỉ tiêu với m chỉ tiêu, j 

là tên phương án với n phương án) 
 Cij : trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i của phương án j 

 ∑
=

n

j
ijC

1
: Tổng các trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i của các phương án so sánh 

 Bước 5 : xác định trị số tổng hợp không đơn vị đo của mỗi chỉ tiêu 
 - Theo phương pháp Pettern : 
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 Trong đó :  Vj : trị số tổng hợp không đơn vị đo của phương án j 
   Sij : Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu i thuộc phương an j 
   Wi : Trọng số của chỉ tiêu i 
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 Tuỳ theo hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu mà ta chọn phương án có 
trị số Vi max hay min 
* Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng :  
 - Ưu điểm :  
  + Rất phù hợp khi so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác 
nhau, một trường hợp xảy ra phổ biến nhất trong thực tế để so sánh 
  + Có thể lôi cuốn nhiều chỉ tiêu giá trị sử dụng vào so sánh 
  + Có những ưu điểm của chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (khi tính chỉ tiêu 
giá trị) và các ưu điểm của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo (khi tính chỉ tiêu giá 
trị sử dụng tổng hợp) 
 - Nhược điểm :  
  + Những nhược điểm của chỉ tiêu kinh tế tổng hợp (khi tính chỉ tiêu giá 
trị) và của chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo (khi tính chỉ tiêu giá trị sử dụng tổng hợp) 
  + ít phù hợp cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp lấy lợi nhuận là 
mục tiêu chính. 

 - Lĩnh vực áp dụng : 
  + Để so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác nhau và không 

lấy chỉ tiêu lợi nhuận là chính 
  + Để đánh giá các dự án đầu tư phục vụ công cộng, nhất là thành 

phần hiệu quả kinh tế - xã hội 
  + Để so sánh mức hiện đại hợp lý của các phương án kỹ thuật về mặt 

kinh tế 
  + Để so sánh các phương án cải tạo môi trường 
  + Để so sánh các phương án thiết kế bộ phận như vật liệu, kết cấu 

xây dựng . 
- Các bước tính toán : 

      - Bước 1 : Tính giá trị sử dụng của phương án  
 Giá trị sử dụng của phương án j đang xét được xác định theo phương pháp 

chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo, theo công thức  
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các chỉ tiêu giá trị sử dụng có thể không cần tính đơn vị đo. 
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     - Bước 2 : Tính chi phí một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án  
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 min→=
j

j
dsj S

G
G  

Hoặc tính số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phí của 
phương án  

  max→=
j

j
dsj G

S
G   

Gdsj : chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j 
Sdgj : số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phi của phương án j 
Gj : giá trị hay chi phí của phương án j (đơn vị tính bằng tiền) 
Sj : giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j đanh xét 
         - Bước 3 : chọn phương án tốt nhất  

 Tiêu chuẩn chọn phương án là chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng 
tổng hợp của phương án là nhỏ nhất hoặc số đơn giá trị sử dụng tổng hợp tính trên 
một đồng chi phí của phương án là lớn nhất 

* Phương pháp toán quy hoạch tối ưu 
- Lý thuyết qui hoạch tuyến tính : được sử dụng rộng rãi để tìm phương án 

tối ưu, ví dụ như : 
 + Để lựa chọn lập dự án đầu tư tối ưu. 
 + Để xác định chương trình sản xuất sản phẩm tối ưu cho dự án đầu tư 
 + Để xác định sơ đồ vận chuyển tối ưu cho nội bộ nhà máy và giữa 

các nhà máy của cùng một doanh nghiệp 
 + Để xác định mạng lưới các nhà máy hợp lí cùng một doanh nghiệp 

theo địa điểm, theo qui mô công suất và theo sơ đồ vận chuyển tối ưu đồng thời 
một lúc khi lập một dự án đầu tư lớn có nhiều nhà máy liên hoàn bổ trợ cho nhau. 

- Lý thuyết qui hoạch động : được dùng để lựa chọn các phương án tối ưu 
theo các hướng sau : 

 + Tìm đường đi ngắn nhất trong một mạng đường phức tạp khi thiết 
kế các dự án đường giao thông 

 + Tìm mặt cắt trắc đạt tối ưu để thiết kế cho các tuyến đường 
 + Xác định các phương án dự trữ hợp lý 
 + Phân phối vốn đầu tư hợp lý cho các đối tượng sản xuất và theo 

từng giai đoạn 
 + Lập kế hoạch đầu tư hợp lí cho việc tái sản xuất tài sản cố định 
- Lý thuyết phục vụ đám đông: được dùng để xác định cơ cấu tổ máy hợp lí 

ở các nhà máy, kho bãi, bến cảng, khi tổ máy này gồm có các máy chủ đạo làm 
việc với các máy phụ thuộc. Lí thuyết này còn được dùng để thiết kế các dây 
chuyền công nghệ trong nhà máy sửa chữa  
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- Lý thuyết trò chơi : được sử dụng để tìm giải pháp tối ưu về sản xuất – 
kinh doanh cho các đối tượng cùng tham gia quá trình kinh doanh, mà trong đó lợi 
ích của các đối tượng này hoặc là mâu thuẫn hoàn toàn hay mâu thuẫn một phần 
khi lựa chọn giải pháp sản xuất của mình 

Lý thuyết trò chơi có thể được áp dụng để xác định phương án sản xuất sản 
phẩm theo chủng loại và số lượng một cách tối ưu của nhà máy trong trường hợp 
khi các yêu cầu về tiêu thụ chưa về trước và có tính đến tính chất cạnh tranh của 
các nhà máy khác. 

- Các lý thuyết toán khác :  
Ngoài các lí thuyết toán kể trên, người ta còn áp dụng lí thuyết toán tương 

quan và dự báo để dự báo nhu cầu về sản phẩm khi lập các dự án đầu tư, lí thuyết 
xác suất và mô phỏng để nghiên cứu các kết quả được tính ra của dự án đầu tư, các 
lý thuyết toán cao cấp khác về cực trị, hàm số... để giải quyết các vấn đề có liên 
quan. 

2.2.5. Phân loại các phương án đánh giá dự án đầu tư 
2.2.5.1. Phương án đánh  giá các dự án đầu tư riêng lẽ 
* Các phương pháp tĩnh: phương pháp tĩnh không chú ý đến sự biến đổi của 

các chỉ tiêu tính toán theo thời gian trong đời dự án, bao gồm các phương pháp : 
  - Phương pháp so sánh theo chỉ tiêu chi phí 
  - Phương pháp so sánh theo chỉ tiêu lợi nhuận 
  - Phương pháp so sánh theo chỉ tiêu mức doanh lợi của đồng vốn đầu tư (ROI) 
  - Phương pháp so sánh theo chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn (PBP) 

* Các phương pháp động: phương pháp động có chú ý đến sự biến động của 
các chỉ tiêu theo thời gian của cả đời dự án, còn gọi là phương pháp tài chính toán 
học, và bao gồm các chỉ tiêu sau để so sánh  

- Trường hợp thị trường vốn hoàn hảo: đứng trên góc độ thị trường vốn thì 
một thị trường vốn hoàn hảo được đặc trưng bằng các điểm sau : 
     + Nhu cầu về vốn luôn được thỏa mãn và không bị ràng buộc hạn chế nào 
     + Lãi suất phải trả khi đi vay vốn và lãi suất nhận được khi cho vay vốn là bằng nhau 
     + Thông tin về thị trường vốn được bảo đảm thông suốt cho mọi người tham gia 
kinh doanh 
 Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư trong điều 
kiện thị trường vốn hoàn hảo bao gồm các phương pháp sau : 
     + Phương pháp chỉ tiêu hiệu số thu chi (hiện giá hệ số thu chi, giá trị tương lai 
của hiệu số thu chi, giá trị san đều của hiệu số thu chi) 
     + Phương pháp dùng chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (IRR) 
     + Phương pháp dùng chỉ tiêu chỉ số thu chi B/C 
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- Trường hợp thị trường vốn không hoàn hảo: lãi suất đi vay khác lãi suất 
cho vay 
     + Chỉ tiêu giá trị tương lai ( điều hoà bù trừ các hệ số thu chi ở các kết số 
thu chi hằng năm liền nhau của dòng tiền tệ hoặc không được phép điều hoà bù trừ 
các kết số thu chi ở các kết số thu chi hằng năm liền nhau của dòng tiền tệ) 
     + Chỉ tiêu suất thu lợi hỗn hợp   
 2.2.5.2. Phương pháp đánh giá dự án đầu tư và chương trình đầu tư trong 
điều kiện rủi ro và bất định 
 - Trong điều kiện rủi ro do thiếu thông tin : nên các kết quả của dự án chỉ 
được xác định với một xác suất nhất định 
 - ở đây thường dùng phương pháp phân tích lợi ích và phương pháp dùng chỉ 
tiêu xác suất cùng kỳ vọng toán học kết hợp với phương pháp trước mô phỏng để 
tìm ra các trị số hiệu quả với một phân bố xác suất nhất định 

- Trong điều kiện bất định, người ta không thể biết được hoàn toán các 
phương án để so sánh và kết luận về các phương án này, người ta không có số liệu 
về xác suất xuất hiện của chúng. Do đó phải coi các xác suất xuất hiện các kết quả 
là như nhau và phải dùng phương pháp riêng để xác định. 

2.2.6. Một số qui định chung khi đánh giá dự án đầu tư  
 2.2.6.1. Các bước tính toán-so sánh phương án 
 - Xác định số lượng các phương án có thể đưa vào so sánh 
 - Xác định thời kỳ tính toán của phương án đầu tư  
 - Tính toán các chỉ tiêu thu chi và hệ số thu chi của dòng tiền tệ của các 
phương án qua các năm. 
 - Xác định giá trị tiền tệ theo thời gian, ở đây cần xác định hệ số chiết khấu 
để tính toán (suất thu lợi tính toán tối thiểu có thể chấp nhận được để qui các chi 
phí về hiện tại, tương lai hay về thời điểm giữa tuỳ theo chỉ tiêu được chọn làm chỉ 
tiêu hiệu quả tài chính là chỉ tiêu gì) 
 - Lựa chọn loại chỉ tiêu được dùng làm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp 
 - Xác định sự đáng giá của mỗi phương án được đưa vào so sánh. Nếu 
phương án nào không hiệu quả thì loại bỏ khỏi tính toán. 
 - So sánh phương án theo tiêu chuẩn đã lựa chon.  
 - Phân tích độ nhạy, độ an toàn và mức tin cậy của phương án. 
 - Lựa chọn phương án tốt nhất có tính đến độ an toàn và tin cậy của kết quả 
tính toán. 
 2.2.6.2. Phương án loại trừ nhau và phương án độc lập 
 - Phương án loại trừ nhau là phương án mà một khi trong đó ta đã chọn 1 
phương án nào thì các phương án khác phải bỏ đi 
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 - Phương án độc lập là phương án mà việc lựa chọn nó không dẫn đến loại 
trừ các phương án khác 
 2.2.6.3. Xác định thời kỳ tính toán, so sánh phương án 
 - Khi thời gian tồn tại của dự án đã được xác định rõ do trữ lượng của tài 
nguyên định khai thác của dự án, do luật đầu tư và chế độ khấu hao tài sản cố định 
quy định hay do nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước yêu cầu thì thời kỳ tính toán 
được lấy bằng thời kỳ tồn tại của dự án.  
    + Nếu thời kỳ tồn tại của dự án < tuổi thọ của các tài sản cố định : phải 
xác định lại giá trị thu hồi của nó khi chấm dứt thời kỳ tồn tại của dự án 
    + Nếu thời kỳ tồn tại của dự án > tuổi thọ của các tài sản cố định  : phải 
mua sắm thêm tài sản cố định 

 Khi thời kỳ tồn taị của dự án chưa xác định rõ thì thời kỳ tính toán được 
lấy bằng bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ của các phương án được đưa 
vào so sánh. Trường hợp bội số chung nhỏ nhất quá xa thì lấy bằng tuổi thọ 
máy móc thiết bị của dự án. 

2.2.7. Phương pháp đánh giá dự án đầu tư về mặt tài chính 
2.2.7.1. Đánh giá dự án theo nhóm chỉ tiêu tĩnh 
a. Chỉ tiêu chi phí cho một đơn vị sản phẩm 

   min)
2
.(1

→+= nd CrV
N

C  

  N : năng lực sản xuất năm của dự án 
  V : Vốn đầu tư cơ bản của dự án 
  r : lãi suất khi vay vốn để đầu tư cho phương án 
  Cn : Chi phí năm của dự án để sản xuất sản phẩm. 
 b. Chỉ tiêu lợi nhuận tính cho một đơn vị sản phẩm 
   max→−= ddd CGL  

  Gd : Giá bán một đơn vị sản phẩm 
 c. Mức doanh lợi của một đồng vốn đầu tư  

   max

20

→≥
+

= rVV

LD
m

 

 L :  Lợi nhuận hằng năm 
V0 : vốn đầu tư cơ bản của tài sản cố định loại ít hao mòn (nhà xưởng) 
Vm : vốn đầu tư cơ bản cho loại hao mòn nhanh (máy móc) 
r   : mức doanh lợi tối thiểu chấp nhận được. 

 d. Thời hạn thu hồi vốn  

- Do lợi nhuận mang lại : 
L
VTl =         min  
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 - Do lợi nhuận và khấu hao cơ bản hằng năm : 
n

kl KL
VT
+

=+        min  

  Kn : khấu hao cơ bản hằng năm 
 2.2.7.2. Đánh giá dự án theo chỉ tiêu động 
 a. Chỉ tiêu hiệu số thu chi qui về thời điểm hiện tại :  
 - Hiện giá của hệ số thu chi: 

 ∑ ∑∑
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: phương án đáng giá 

Bt : doanh thu ở  năm thứ t  
Ct : các chi phí ở năm thứ t bao gồm  
n : tuổi thọ qui định của dự án 
r : suất lợi nhụân tối thiểu 
Vt : Vốn đầu tư bỏ ra ở năm thứ t 
H  : giá trị thu hồi khi thanh lý tài sản đã hết tuổi thọ hay hết thời kỳ tồn tại 

của dự án 
- Nếu trị số Bt và Ct đều đặn hằng năm, ta có : 

0
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- Lựa chọn phương án tốt nhất : phương án được chọn thỏa mãn 2 điều kiện: 
 + Phương án đó phải đáng giá 
 + Phương án nào có trị số NPV lớn nhất là tốt nhất 

 b. Suất thu lợi nội tại : 
 * Suất thu lợi nội tại (IRR) là mức lãi suất đặc biệt mà khi ta dùng nó làm 
hệ số chiết tính để qui đổi dòng tiền tệ của phương án thì giá trị hiện tại của thu 
nhập sẽ căn bằng với giá trị hiện tại của chi phí, nghĩa là trị số NPV =0 
 *  Tìm IRR : bằng cách thay IRR vào r ở phương trình của NPV và cho 
NPV =0 
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 Từ phương trình NPV = 0 tìm ra được IRR phải lớn hơn r (mức chiết khấu 
tối thiểu chấp nhận được). Với cách tính này, ta đã giả thiết là các kết số đầu tư thu 
được ở dòng tiền tệ sẽ được đầu tư lại ngay lập tức vào dự án đang xét với suất thu 
lợi bằng chính trị số của IRR đang cần tìm. Chính điều này đã gây nên nhược điểm 
của phương pháp dùng chỉ số suất thu lợi nội tại. 
 Có thể tìm IRR theo phương pháp nội suy gần đúng như sau : 
  + Trước hết ta cho trị số IRR ở phương trình trên một số bất kỳ nào 
đó (ký hiệu là IRRa) để sao cho trị số NPVa>0 
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  + Sau đó ta lại cho trị số IRR một giá trị nào đó (ký hiệu là IRRb) để 
sao cho trị số NPVb<0 và dò dần trị số IRR trong khoảng IRRa và IRRb 
  + Trường hợp phương án có chỉ tiêu (Bt - Ct) là dòng tiền tệ đều đặn, 
thì IRR được tính theo công thức sau : 

ba

a
aba NPVNPV

NPV
IRRIRRIRRIRR

+
−+= )(  

 - Phương án đáng giá khi :   IRR > r  
   r : mức chiết khấu tối thiểu có thể chấp nhận được 
 IRR khác với trị số r ở chỗ, trị số IRR được tìm ra từ bộ phận của phương án 
đang xét mà không phải từ bên ngoài như trị số r. Ngoài ra, trị số IRR còn được 
hiểu là suất thu lợi trung bình của phương án theo thời gian và cũng là lãi suất lớn 
nhất mà phương án có thể chịu được nếu đi vay vốn đầu tư. 
 c. Tỷ số lợi ích và chi phí : một phương án đáng giá khi 

  ∑ ∑
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 d. Mức doanh lợi của dự án đầu tư tính theo quan điểm động được xác định 
bằng tỷ số :  

  
)(

)(1

VPW

LPW
nD =  

 Với Bt : doanh thu ở năm thứ t 
        Ct : Chi phí (không có phần khấu hao cơ bản) ở năm thứ t 
        PW (B) : Hiện giá doanh thu của các năm 
              PW (CR+O+M) : Hiện giá của (CR+O+M) 
        CR : Chi phí đều hằng năm tương đương để hoàn vốn đầu tư ban đầu và 
lãi phải trả cho các khoản giá trị tài sản cố định khấu hao chưa hết ở các năm. 
       O : chi phí vận hành đều 
             M : Chi phí bảo dưỡng đều các năm 
              O+M = C 
      PW(L) : lợi nhuận hằng năm đã qui về thời điểm đầu 
 e. Đặc điểm của việc phân tích dự án sau thuế  
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 * Phân tích dự án sau thuế theo quan điểm động thì số thu chi sau thuế (ký 
hiệu là Hts)  

 Hts = Ht -∑ −− tatt VLT  

 Ht = Bt - Ct ở các năm 

 ∑ tT : Các khoản thuế phải nộp ở năm t 

 Lat : Tiền trả lãi vốn vay ở năm t (nếu có) 
 Vt : Vốn góc phải trả nợ ở năm t (nếu có) 
 * Có nhiều loại thúê phải tính : Tdthu , Tlợi tức , Tđặc biệt ...Trong đó thuế lợi tức 
năm t (ký hiệu Tt) được tính : 

  Tt = Lt . Tx 
 Lt : số lợi tức phải chịu thuế ở năm t 
  Lt = Hts - Kt - Tkt + Lkt  

 Tx : thuế suất lợi tức 
 Kt : khấu hao cơ bản ở năm t 
 Tkt : Các thứ thuế không kể thuế lợi tức đang cần tính ở năm t 
 Lkt : Các lợi tức khác ở năm t nếu có 
 2.2.7.3. So sánh hai phương án đầu tư 
 a. Trường hợp so sánh 2 phương án với nhau : ta dùng các chỉ tiêu đã biết để 
xác định sự đáng giá của phương án, và chọn phương án có hiệu quả theo số tuyệt 
đối là lớn nhất trong trường hợp vốn đầu tư của phương án là như nhau.  
 Khi vốn đầu tư của các phương án là khác nhau ta dùng tỉ số của gia số lợi 
ích và gia số chi phí để đánh giá : 

Gia số lợi ích 
(tử số) 

Gia số chi phí 
(mẫu số) 

Tỷ số C
B
∆

∆  Chọn phương án 
cớ VĐT 

+ B∆  (thu được) 
+ B∆  (thu được) 
- B∆   (tổn thất) 

+ C∆  (chi phí) 
+ C∆  (chi phí) 
+ C∆  (chi phí) 

<1  và + 

>1  và + 

<1  và - 

Bé 
Lớn 
bé 

+ B∆  (thu được) 
0 (không đổi) 

- B∆   (tổn thất) 
- B∆   (tổn thất) 

- C∆  (tiết kiệm) 
- C∆  (tiết kiệm) 
- C∆  (tiết kiệm) 
- C∆  (tiết kiệm)

<1  và - 
         <1  và = 0 

<1  và + 

>1  và + 

Lớn  
Lớn 
Lớn 
bé 

 b. Trường hợp so sánh nhiều phương án với nhau : 
Ta thực hiện theo nguyên tắc sau : 

 - Sắp xếp các phương án đầu tư theo thứ tự từ bé đến lớn 
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- Thực hiện so sánh từng đôi một để chọn ra phương án hiệu quả theo 
nguyên tắc so sánh ở trên, sau đó thực hiện tương tự cho các phương án còn lại. 
 2.2.8. Đánh giá dự án đầu tư về mặt kinh tế - xã hội  
 Không phải bất kỳ dự án nào có khả năng sinh lợi cao đều tạo ra ảnh hưởng 
tốt đối với nền kinh tế. Do đó trên góc độ quản lý vĩ mô phải xem xét đánh giá việc 
thực hiện dự án đầu tư có tác động gì đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế. Nghĩa là phải xem xét mặt kinh tế - xã hội của dự án, mức độ đóng góp cụ 
thể của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thông qua 
một hệ thống các chỉ tiêu định lượng, như :  
  + Mức đóng góp cho ngân sách : thể hiện các khoản thuế phải nộp vào 
ngân sách 
  + Số ngoại tệ thực thu của dự án trong từng năm và trong cả đời dự án 
  + Số lao động có việc làm nhờ thực hiện dự án 
  + ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 
  + ảnh hưởng đến đời sống công đồng, giáo dục, văn hóa .... 
 Khi phân tích kinh tế - xã hội để xác định chi phí và lợi ích đầy đủ của dự 
án phải sử dụng các báo cáo tài chính, tính lại giá của các yếu tố đầu vào, đầu ra 
theo giá xã hội (giá kinh tế, giá tham khảo, giá ẩn, giá mờ ) 
 Không thể sử dụng giá thị trường để tính thu chi và lợi ích kinh tế - xã hội 
vì giá thị trường chỉ sự chi phí của các chính sách tài chính - kinh tế hành chính 
của Nhà nước, do đó giá thị trường không phản ánh đúng chi phí xã hội thực tế. 
 Giá tham khảo là giá tài chính đã được điều chỉnh để dùng trong phân tích 
kinh tế - xã hội của dự án nhằm tính toán toàn bộ chi phí và lợi ích mà nền kinh tế 
quốc dân đã bỏ ra và thu được khi thực hiện dự án. 
 Giá tham khảo là sự đánh giá giá trị quy cho một hàng hóa hay một dịch vụ 
không có giá tham khảo 
 Khi tính hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án có tầm cỡ lớn hay có ý nghĩa 
quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân thì phải điều chỉnh giá thị trường thành giá 
tham khảo, phải lưu ý các yếu tố bên trong có ảnh hưởng đến dự án và ngược lại. 
 2.3. Đánh giá dự án đầu tư cho một số trường hợp cụ thể : 
 2.3.1. Xác định hiệu quả kinh tế khi tính đến thời gian xây dựng công 
trình có các hiệu quả sau : 

 a. Hiệu quả xã hội 
 Khi rút ngắn thời gian xây dựng sẽ sớm thõa mãn một số yêu cầu cho xã hội 
về mọi mặt, hiệu quả này có thể đem lại những hiệu quả kinh tế kéo theo. 
 b. Hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư 
   Giảm thiệt hại do ứ động vốn đầu tư và do phải trả lãi vốn vay để xây dựng 
công trình 
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  )()( 022011 VVVVH u −−−=  

 Với  V1, V2 : tổng mức đầu tư (kể cả vay và tự có) cộng với sự thiêt hại do 
ứ động vốn tự có cộng với lãi phải trả của vốn đi vay của phương án 1 và 2 
  V01, V02 : vốn tự có cộng với vốn gốc đi vay của phương án 1 và 2 
 * Khi rút ngắn thời gian thi công và sớm đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư 
càng sớm thu được một khoản lợi nhuận và do đó thời gian thu hồi vốn sẽ sớm hơn. 
 c. Hiệu quả của chủ thầu xây dựng : 
 - Rút ngắn thời gian xây dựng sẽ giảm thiệt hại do ứ đọng vốn sản xuất tự 
có và vốn vay để xây dựng công trình 
 - Khi rút ngắn thời gian thi công sẽ giảm chi phí bất biến phụ thuộc thời 
gian xây dựng, và hiệu quả mang lại là : 

  C
T
T

BH
d

n
b ∆−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 1  

 Với : B : chí phí bất biến của phương án có thời gian xây dựng dài 
  Tn, Td : thời gian xây dựng của hai phương án, trong đó : Tn < Td 

  ∆C : chi phí tăng thêm do các biện pháp làm giảm thời gian xây dựng 
gây nên ở phương án có thời gian xây dựng ngắn. 
 - Năm tối ưu đưa dự án vào sử dụng và do đó năm kết thúc xây dựng tối ưu 

sẽ đạt được ở năm có suất sinh lợi tức thời
o

k
t V

A
a =  bằng đúng suất thu lợi r để tính 

dòng tiền tệ thu chi 
 Với  Ak : hiệu số thu chi ở năm thứ k 
  Vo : vốn đầu tư ở thời điểm 0 
 2.3.2. Đánh giá dự án đầu tư trong trường hợp cải tạo công trình sản xuất 
 a. Cải tạo để nâng cao năng lực sản xuất 
 Gọi phương án hiện có là PA0 với năng suất là N0, phương án sau khi cải tạo 
là PA1 với năng lực sản xuất là N1 
 Ngoài ra nếu giữ nguyên phương án hiện có, và xây thêm công trình mới với 
công xuất (N1-N2). Các bước tính toán như sau : 

- Giữa các phương án cải tạo (số 1) có thể có, phải xét sự đáng giá của 
chúng để chọn phương án tốt nhất. Với phương án xây dựng mới cũng tiến hành 
tương tự 

- Sau đó so sánh phương án cải tạo (số 1) với phương án không cải tạo (số 
0) cộng thêm một công trình mới với công suất (N1 - N2), ký hiệu là PA 2   

Nếu sử dụng chỉ tiêu tĩnh có điều kiện để phương án cải tạo tốt hơn : 
  201 CCC +<  

Hay   201 LLL +<  
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C0, C1, C2 : chi phí sản xuât hằng năm của PA 0; 1; 2 
L0, L1, L2 : Lợi nhuận hằng năm của PA 0; 1; 2 đã trừ thuế 
V0, V1, V2 : vốn đầu tư cho các phương án 0; 1; 2, chỉ tiêu V1 phải tính đến 

giá trị còn lại sử dụng và mất đi của công trình hiện có. 
V0c, V1c, V3c

 : Vốn đầu tư của PA 0; 1; 2 trong đó vốn đầu tư thiết bị, máy 
móc phải chia đôi 

K0, K1, K3 : khấu hao cơ bản của phương án 0; 1; 2 
Nếu sử dụng chỉ tiêu động, cần dùng chỉ tiêu hiện giá của hiệu số thu chi đã 

san sẽ đều hằng năm, phương án cải tốt nhất khi  
 NAW1 > NAW0 + NAW2 

Với  NAW = 
1)1(

)1(
−+

+
r

rrNPW  

 Tuy nhiên phải giả định thời gian tồn tại của phương án hiện có (PA0) phải 
dài bằng thời kỳ tồn tại của dự án: bằng cách phải thay thế các tài sản của nó khi 
các tài sản của nó hết tuổi thọ. Nếu tài sản thay thế lại tiên tiến hơn thì để so sánh 
phải thay chỉ tiêu NAW bằng chi tiêu hiện giá của hệ số thu chi NPW và khi so 
sánh các phương án  phải quy về cùng một thời gian để tính toán. 
 b. Trường hợp cải tạo để hạ giá thành, tăng chất lượng sản phẩm và cải tạo 
điều kiện lao động : thì ta cũng phải lập nhiều phương án, xét sự đáng giá của 
phương án và chọn phương án tốt nhất dựa trên cơ sở phân tích tài chính. 
 2.3.3. Đặc điểm của việc xác định thời điểm tối ưu thay thế tài sản cố định 
 a. Trường hợp dùng chỉ tiêu chi phí tính cho một đơn vị sản phẩm 
 Trước hết cần xác định xem tài sản hiện có còn có thể dùng được bao nhiêu 
thời gian, ví dụ T0 năm. Sau đó tính chi phí cho một đơn vị sản phẩm của phương 
án mới (ký hiệu là Fm) và của phương án dự định thay thế (F0) 

 dmdm
dm

m vcr
V

F ++=
2

 

00
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0 2 dd
d vcr

V
F ++=  

Vdm : suất đầu tư tài sản mới 
 Vd0 : Giá bán TS hiện có ở thời điểm bị thay thế tính cho một đơn vị công suất 
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 r : lãi phải trả cho vốn đi vay để đầu tư 
 cdm, cdo: chi phí loại cố định tính cho một đơn vị sản phẩm của phương án 
mới và phương án hiện có, chi phí khấu hao cơ bản nằm trong chỉ tiêu cd0 được xác 

định bằng 
0

0

T
Vd  

 vdm, vd0 : chi phí loại biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm của phương án 
mới và phương án hiện có. 
 Nếu Fm < F0 : thì phương án thay thế  tài sản hiện có bằng tài sản mới với 
thời gian tính toán T0 là hợp lý. Nếu lấy thời gian tính toán là (T0 - 1), (T0 - 2)...và 
cũng tính như trên thì thời điểm nào cho trị số (F0 - Fm) lớn nhất sẽ là thời điểm 
thay thế tối ưu. 
 b. Trường hợp dùng chỉ tiêu hiệu số thu chi san đều hằng năm 
  Cũng tương tự như trên, ta tính hiện giá của hiệu số thu chi NPV của 
phương án hiện có tương ứng với các thời gian T0, T0-1, T0-2 ...và sau đó san đều 
hằng năm. Mặt khác phải xác định tuổi thọ tối ưu về kinh tế cho phương án mới, 
khi đó các giá trị san đều hằng năm của nó ở các năm trong thời gian T0 là tối ưu 
và không đổi. Hiệu số giữa hai giá trị san đều hằng năm của hai phương án tính với 
các thời điểm T0, T0-1, T0-2 ...sẽ cho phép ta xác định thời điểm thay thế tối ưu. 
 2.3.4. Một số đặc điểm của việc đánh giá dự án đầu tư cho các công trình 
phi sản xuất và phục vụ công cộng 
 a. Phân loại công trình phi sản xuất và biểu hiện hiệu quả của chúng 
 * Phân loại : 
 - Các công trình phục vụ về mặt vật chất, trực tiếp nâng cao đời sống vật 
chất và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho con người như nhà ở, phục vụ sinh họat 
công cộng, dịch vụ thương mại, ăn uống, vận tải  hành khách, thông tin, liên lạc 
phục vụ dân chúng ... 
 - Các công trình nhằm phát triển con người về mặt thể lực, tinh thần như các 
công trình giáo dục, y tế, văn hóa ... 
 - Các công trình phục vụ công tác quản lý 
 * Các hình thức biểu hiện hiệu quả xã hội của các công trình phi sản xuất và 
phục vụ công cộng 
 - Bằng các đơn vị đo hiện vật của công suất phục vụ của các công trình như số m2 
diện tích ở, số giường bệnh, số học sinh, số người làm việc hành chính ... của công trình 
 - Bằng thang điểm đánh giá theo ý kiến của chuyên gia 
 - Bằng tiền tệ như khối lượng công tác dịch vụ tính theo tiền 
   Hiệu quả xã hội thường sinh ra hiệu quả kinh tế trực tiếp (như lợi nhuận 
thu được từ các doanh nghiệp phục vụ lợi ích công cộng) hoặc gián tiếp (y tế) 
 b- Phân tích kinh tế các công trình không kinh doanh thu lợi nhuận 
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 * Đánh giá hiệu quả xã hội về mặt so sánh chi phí trong phạm vi công trình 
 Nếu hai phương án có cùng một hiệu quả xã hội (số học sinh, số giường bệnh...) 
như nhau thì phương án nào có tổng chi phí F nhỏ nhất là tốt nhất về mặt kinh tế 
  F =V.r + C   min 
 Với  V : vốn đầu tư xây dựng công trình 
   r :  lãi suất thu được hằng năm nếu đem vốn này đầu tư vào một lĩnh 
vực khác có sinh lợi 
  C : chi phí sử dụng công trình trong năm 
 Nếu hai phương án có hiệu quả xã hội khác nhau thì phải tính chi phí để 
đạt được một đơn vị hiệu quả  xã hội, thường biểu hiện ở giá trị sử dụng công trình, 
ký hiệu Fd, hoặc phải tính số đơn vị hiệu quả xã hội đạt được tính cho một đồng chi 
phí, ký hiệu Sd 

  min)(.
→

−+
=

S
HCrVFd  

  min
)(.
→

−+
=

HCrV
SSd  

 S : giá trị sử dụng tổng hợp (đặc trưng cho hiệu quả xã hội) của công trình được 
xác định được xác định theo phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo 
 H : hiệu quả tiết kiệm chi phí do các hiệu quả xã hội gây nên trong công 
trình (nếu xác định được) 
 * Đánh giá hiệu quả kinh tế phát sinh ngoài phạm vi công trình do các hiệu 
quả xã hội mang lại 
 Một công trình xã hội có thể tạo nên các hiệu quả kinh tế ở các lĩnh vực sản 
xuất hay dịch vụ khác. Ví dụ một công trình y tế có thể làm giảm tỷ lệ ốm đau cho 
công nhân làm việc ở các nhà máy có liên quan. ở đây ta phải so sánh giữa các 
phương án có thực hiện dự án đầu tư với phương án giữ nguyên hiện trạng 
 Các chỉ tiêu hiệu quả này có thể tính cho một đồng chi phí đã bỏ ra xây 
dựng và vận hành công trình đang xét để phân tích so sánh 
 c- Phân tích tài chính và kinh tế các công trình có kinh doanh thu lợi nhuận 
 Các công trình phục vụ công cộng có thể dùng để kinh doanh hay cho thuê. 
Trong trường hợp này các doanh nghiệp sau khi trang trải và nộp thuế sẽ thu được 
lợi nhuận. Việc phân tích tài chính và kinh tế - xã hội cũng được tiến hành như đối 
với công trình sản xuất 
 2.3.5. Đánh giá dự án đầu tư cho ngành công nghiệp xây dựng 
 Phương pháp đánh giá dự án đầu tư cho ngành công nghiệp xây dựng cũng 
phải tuân theo các phương pháp chung đã được trình bày ở các mục trên 
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 Tuy nhiên vì ngành công nghiệp xây dựng có một số đặc điểm kinh tế-kỹ 
thuật khác với phần lớn các ngành khác nên khi đánh giá dự án đầu tư cần phải 
quan tâm đến các đặc điểm này 
 a- Trường hợp đầu tư để thành lập doanh nghiệp xây dựng để thực hiện xây 
dựng một công trình kéo dài hằng năm 
 Trong trường hợp này khi dòng tiền tệ để tính toán dự án đầu tư cần chú ý 
các điểm sau 
 * Vốn đầu tư để mua sắm tài sản cố định để thực hiện xây dựng bao gồm vốn 
đầu tư để mua sắm máy móc xây dựng, các nhà xưởng(nếu có), các công trình tạm... 
 Các máy móc xây dựng được điều đến công trường có thể xảy ra rất phức 
tạp theo yêu cầu của tiến độ thi công. Có những máy móc được sử dụng cho dự án 
từ đầu đến lúc kết thúc, nhưng cũng có máy móc chỉ được sử dụng cho dự án trong 
một thời gian nào đó.  

Do đó, vốn đầu tư để mua sắm máy xây dựng chỉ được dùng một thời gian 
cho dự án này có thể xác định như sau : 

 
m

m
xda T

HV
TV

−
=  

hay  Vda = Vd 
Trong đó : 

Vda : Vốn đầu tư cho một máy nào đó được dùng cho DA thi công xây lắp 
 Vm : giá trị máy ban đầu 

H :  giá trị thu hồi khi đào thải máy ở cuối đời máy theo dự kiến 
Tm : tuổi thọ của máy 

 Tx : thời gian máy tham gia vào quá trình thi công(có thể bao gồm nhiều 
thời đoạn sử dụng máy. Được tính bằng cách cộng lại khi chúng được điều đến và 
đi nhiều lần cách nhau không đáng kể và nằm trong cùng một thời đoạn) 

Vd : giá mua máy được đánh giá lại theo giá thị trường ở lúc đưa máy vào 
quá trình thi công đang xét 
 Vc : Giá máy bán theo đánh giá của thị trường ở lúc kết thúc dùng máy ở 
quá trình thi công đang xét 
 Với các máy đi thuê thì không cần vốn đầu tư mua máy, mà thay vào đó là 
chi phí đi thuê máy 

* Khối lượng công việc và doanh thu hằng năm của dòng tiền tệ rất phụ 
thuộc vào tiến độ thi công xây lắp theo thời gian và sự phân phối khối lượng xây 
lắp kèm theo 
 * Trong khi chi phí phải bao gồm cả chi phí vận chuyển xe máy và lực lao 
động đến công trường lúc ban đầu nếu có 
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 * Do vốn đầu tư phát sinh nhiều lần trong quá trình thi công nên dòng tiền tệ có thể 
đổi dấu nhiều lần, do đó việc xác định của suất thu lợi nội tại IRR sẽ rất khó khăn.  
 * Thời gian tính toán dự toán ở đây là thời gian xây dựng công trình và 
không phải là tuổi thọ của máy  
 * Một xí nghiệp xây lắp không có địa điểm cố định, nhà máy cố định và dây 
chuyền sản xuất tương đối ổn định như các ngành khác, nên việc lập dự án đầu tư 
rất khó khăn, nhất là khi công việc hằng năm phục thuộc vào khả năng thắng thầu 
xây dựng 
 b- Trường hợp đầu tư để thực hiện một quá trình thi công cơ giới kéo dài 
nhiều năm 
 Trường hợp này các tính toán cũng phải chú ý đến các đặc điểm phân tích, 
đánh giá dự án đầu tư về mặt tài chính, nhưng đơn giản hơn vì ở đây chỉ xem xét 
cho một quá trình thi công riêng lẽ 
 c- Trường hợp đầu tư để thực hiện một quá trình thi công nhỏ và ngắn 
 Trường hợp này xảy ra phổ biến cho các trường hợp thi công chỉ kéo dài vài 
tuần hay vài tháng. ở đây chỉ nên sử dụng nhóm chỉ tiêu tĩnh như : chi phí nhỏ 
nhất, lợi nhuận lớn nhất, mức doanh lợi một đồng vốn đầu tư lớn nhất để đánh giá 
phương án 
 d- Trường hợp đầu tư để xây dựng các xí nghiệp sản xuất vật liệu hay sửa 
chữa máy xây dựng 
 Nhiều trường hợp các doanh nghiệp xây dựng có thể tự xây dựng các xí 
nghiệp sản xuất vật liệu hay sửa chữa máy móc. Trường hợp này việc lập dự án đầu 
tư được tính toán bình thường như các phương án đã trình bày 
 e- Trường hợp lập dự án đầu tư để mua sắm máy xây dựng 
 Trường hợp này được áp dụng để phương pháp phân tích đánh giá dự án đầu 
tư về mặt tài chính (đã trình bày) nhưng phải tính đến đặc điểm của việc lập dự án 
đầu tư mua máy xây dựng là có nhiều điều kiện sử dụng máy cụ thể sau khi chưa 
được tính đến ở thời điểm lập dự án đầu tư mua máy như độ xa chuyên chở máy 
đến công trường ban đầu, chi phí cho công trình tạm phục vụ máy... cho nên mỗi 
khi sử dụng máy ở giai đoạn sau này phải có phương pháp phù hợp để kiểm tra lại 
tính hiệu quả đã xác định lúc ban đầu khi lập dự án. 
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Chương 3: cấu tạo bộ máy doanh nghiệp thiết kế và tổ 
chức thiết kế công trình 

 3.1.Khái niệm về thiết kế xây dựng  
Công tác thiết kế xây dựng nằm trong giai đoạn thực hiện các dự án đầu tư 

có công trình cần xây dựng và bao gồm các công việc chủ yếu như : lập và duyệt 
các phương án thiết kế công trình, tổ chức quản lý công tác thiết kế.... 

Đề án thiết kế theo nghĩa hẹp là một hệ thống các bản vẽ được lập trên cơ sở 
các tính toán có cắn cứ khoa học cho việc xây dựng công trình. 

Theo nghĩa rộng, đó là hệ thống các bản vẽ và các chỉ tiêu tính toán để 
thuyết minh cho sự hợp lý về mặt kỹ thuật, cũng như về mặt kinh tế của công trình 
được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương đầu tư đã đề ra với hiệu quả và chất 
lượng tốt nhất. 

3.2. Nguyên tắc thiết kế 
- Giải pháp thiết kế phải cụ thể hoá tốt nhất chủ trương đầu tư thực hiện ở 

bản dự án khả thi của chủ đầu tư. 
- Giải pháp thiết kế phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và 

đường lối phát triển chung của đất nước, có vận dụng tốt kinh nghiệm của nước 
ngoài. 

- Khi lập phương án thiết kế phải xem xét toàn diện các mặt kỹ thuật, kinh 
tế-tài chính, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường, an toàn sản xuất và quốc phòng, phải 
chú ý đến khả năng tải tạo và mở rộng sau này. 

- Khi lập các phương án thiết kế phải giải quyết tốt các mâu thuẫn giữa các 
mặt : tiện nghi, bền chắc, kinh tế và mỹ quan. 

- Phải tôn trọng trình tự chung của quá trình thiết kế phương án là trứơc hết 
phải đi từ các vấn đề chung và sau đó mới đi vào giải quyết các vấn đề cụ thể. 

- Phải lập một số phương án để so sánh và lựa chọn phương án tốt nhất 
- Phải đảm bảo tính đồng bộ và hoàn chỉnh của giải pháp thiết kế, bảo đảm mối 

liên hệ giữa các bộ phận của thiết kế, giữa thiết kế và thực hiện xây dựng trên thực tế. 
- Phải tận dụng thiết kế mẫu để giảm chi phí thiết kế thực tế 
- Phải dựa trên các tiêu chuẩn, đinh mức thiết kế, xác định đúng mức độ 

hiện đại của công trình xây dựng 
- Phải cố gắng rút ngắn thời gian thiết kế để công trình thiết kế xong không 

bị lạc hậu. 
3.3. Các bước thiết kế 
Giai đoạn thiết kế chính thức là bước tiếp theo của giai đoạn lập dự ánđầu tư 

xây dựng công trình. Tuỳ theo mức độ phức tạp của công trình mà quá trình thiết 
kế có thể tiến hành theo một bước, hai bước hoặc ba bước (theo NĐ16/07/02/2005) 
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Thiết kế ba bước : bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế 
bản vẽ thi công. áp dụng đối với những công trình qui định phải lập dự án và có qui 
mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấo II có kỹ thuật phức tạp do cấp có thẩm 
quyền ra quyết định đầu tư quyết định. 

Thiết kế hai bước : bao gồm bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi 
công. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật còn gọi là thiết kế triển khai, thiết kế bản vẽ thi 
công còn gọi là thiết kế chi tiết. 

Thiết kế một bước : Thường được áp dụng cho các công trình nhỏ và đơn giản 
hoặc cho các công trình có thiết kế mẫu và được qui định chỉ phải lập báo cáo kinh tế 
– kỹ thuật được gọi là thiết kế bản vẽ thi công, kèm theo tổng dự toán của nó. Tổng 
dự toán lập ra phải bé hơn tổng mức đầu tư được duyệt, nếu không phải thiết kế lại. 

3.4.Nội dung của công tác thiết kế và của bản dự án thiết kế 
Công tác thiết kế nói chung có hai bộ phận chính: tổ chức quản lý công tác 

thiết kế và lập các phương án kỹ thuật - kinh tế của thiết kế. 
3.4.1. Nội dung tổ chức quản lý thiết kế 
Nội dung này bao gồm các công việc sau : 
- Tổ chức quá trình thiết kế bao gồm từ khâu đấu thầu tư vấn thiết kế, ký 

hợp đồng, lập thẩm định, xét duyệt, kiểm tra và điều chỉnh thiết kế trong suốt quá 
trình thực hiện. 

- Tổ chức cơ cấu mạng lưới thiết kế, các hình thức tổ chức kinh doanh của 
cơ quan thiết kế và các chức năng, nhiệm vụ kèm theo. 

- Xây dựng các tiêu chuẩn, định mức thiết kế. 
- Xây dựng các quy trình công trình công nghệ lập các phương án thiết kế. 
3.4.2. Nội dung của bản thiết kế 
a) Nội dung của bản thiết kế kỹ thuật: bao gồm  
- Thuyết minh tổng quát : căn cứ vào cơ sơ lập thiết kế kỹ thuật, nội dung cơ 

bản của dự án đầu tư được duyệt, danh mục quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ 
thuật xây dựng và thiết kế mẫu được sử dụng, tóm tắt nội dung đồ án thiết kế và 
các phương án thiết kế đã được so sánh, các thông số và chỉ tiêu cần đạt được của 
các công trình. 

- Các điều kiện tự nhiên, tác động của môi trường và điều kiện kỹ thuật chi 
phối thiết kế : tình hình địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, 
khí tượng, động đất, tình hình tác động của môi trường và các điều kiện kỹ thuật 
chi phối khác  

- Phần kinh tế - kỹ thuật: Các thông số chủ yếu của công trình như năng lực 
sản xuất, công suất thiết kế, tuổi thọ, cấp công trình...các phương án về chủng loại 
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và chất lượng sản phẩm, phương án tiêu thụ, những chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của 
phương án được so sánh và lựa chọn. 

- Phần công nghệ bao gồm các vấn đề : tổ chức sản xuất và dây chuyền 
công nghệ định sử dụng, lựa chọn thiết bị máy móc, các biện pháp an toàn lao 
động, an toàn sản xuất, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường.... 

- Phần xây dựng gồm : 
    + Bố trí tổng mặt bằng công trình, diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng 
    + Các giải pháp về kỹ thuật xây dựng : giải pháp kiến trúc, thiết kế trang 

thiết bị nội, ngoại thất... 
    + Các bản vẽ và tính toán hệ thống công trình cơ sở kỹ thuật hạ tầng 
    + Tổ chức giao thông và thiết bị vận tải 
    + Tổ chức trang trí bên ngoài, cây xanh, sân vườn... 
    + Tổng hợp khối lượng xây lắp, vật tư chính, thiết bị công nghệ của từng 

hạng mục công trình và toàn bộ công trình 
    + Thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng 
- Phần bản vẽ : 
    + Các bản vẽ về hiện trạng mặt bằng hoặc tuyến công trình định xây dựng 
    + Các bản vẽ tổng mặt bằng công trình, bao gồm bố trí chi tiết các hạng 

mục công trình 
    + Các bản vẽ về chuẩn bị kỹ thuật cho xây dựng (san nền, thoát nước) và 

các công trình kỹ thuật hạ tầng ngoài nhà (đường giao thông, điện nước...) 
    + Bản vẽ dây chuyền công nghệ và vị trí các thiết bị chính 
    + Các bản vẽ kiến trúc (mặt bằng, mặt cắt, mặt ngoài chung quanh công 

trình) của các hạng mục công trình 
    + Bản vẽ bố trí các thiết bị và bộ phận công trình phụ 
    + Bản vẽ các chi tiết cấu tạo kiến trúc và kết cấu xây dựng phức tạp 
    + Bản vẽ các hệ thống kết cấu xây dựng chính 
    + Các bản vẽ về trang trí nội thất 
    + Bản vẽ phối cảnh toàn bộ công trình và các hạng mục công trình chính 
    + Các bản vẽ của hệ thống kỹ thuật bên trong công trình: điện nước, 

thông gió, điều hoà, thông tin....... 
    + Bản vẽ lối thoát người khi xảy ra tai nạn, về biện pháp chống cháy nổ 
    + Các bản vẽ về hoàn thiện, trang trí ngoài nhà, cây xanh sân vườn... 
    + Bản vẽ về tổng mặt bằng tổ chức xây dựng và mặt bằng thi công cho 

các công trình quan trọng 
- Tổng dự toán công trình: được lập theo qui định chung của nhà nước 
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b) Nội dung của thiết kế bản vẽ thi công : phải cụ thể và chi tiết đủ để người 
cán bộ kỹ thuật ở công trường có thể sử dụng để chỉ đạo thực hiện 

Nội dung của thiết kế bản vẽ thi công gồm : 
* Các bản vẽ thi công 
- Thể hiện chi tiết về mặt bằng, mặt cắt của các hạng mục công trình kèm 

theo các số liệu như : vị trí và kích thứơc của các kết cấu xây dựng, khối lượng 
công việc phải thực hiện, vị trí và kích thước các thiết bị công nghệ được đặt vào 
công trình, danh mục các thiết bị cần lắp đặt, nhu cầu về các loại vật liệu chính 
kèm theo chất lượng và quy cách yêu cầu, nhu cầu về cấu kiện đúc sẵn, thuyết 
minh về công nghệ xây lắp chủ yếu, các yêu cầu về kỹ thuật an toàn. 

- Bản vẽ chi tiết cho từng bộ phận của các hạng mục công trình :  có kèm 
theo các số liệu về vị trí, kích thước, quy cách và số lượng vật liệu, yêu cầu đối với 
người thi công 

- Bản vẽ chi tiết lắp đặt thiết bị máy móc do nhà máy chế tạo cung cấp, 
trong đó ghi rõ chủng loại, số lượng thiết bị, các kích thước, các nhu cầu về vật 
liệu lắp đặt và yêu cầu đối với người thi công. 

- Bản vẽ vị trí lắp đặt và chi tiết của các hệ thống kỹ thuật và công nghệ 
- Bản vẽ trang trí nội thất 
- Bản tổng hợp khối lượng công tác xây lắp, thiết bị vật liệu cho từng hạng 

mục và toàn bộ công trình 
* Dự toán thiết kế bản vẽ thi công 
c) Nội dung của thiết kế kỹ thuật thi công theo một giai đoạn: bao gồm  
- Các bản vẽ của thiết kế, bản vẽ thi công 
- Phần thuyết minh như trường hợp thiết kế kỹ thuật 
- Tổng dự toán của công trình 
3.5.Định mức và tiêu chuẩn thiết kế 
Hệ thống tiêu chuẩn và định mức thiết kế thường bao gồm  

      3.5.1. Các định mức, tiêu chuẩn để thiết kế dây chuyền công nghệ sản xuất 
Các tiêu chuẩn để lựa chọn thiết bị, máy móc, công suất, chế độ vận hành 

máy theo tải trọng, chế độ vận hành theo thời gian, tuổi thọ, độ bền, độ tin cậy, 
chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sản xuất, phế phẩm, 
diện tích chiếm chỗ, các chỉ tiêu cho mua sắm và vận hành dây chuyền công nghệ. 

3.5.2. Các định mức và tiêu chuẩn cho phần thiết kế xây dựng  
- Các tiêu chuẩn và định mức cho thiết kế quy hoạch, kiến trúc và thiết kế 

giải pháp công nghệ 
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- Các tiêu chuẩn và định mức để thiết kế các hệ thống hạ tầng kĩ thuật như : 
điện, nước, giao thông, vệ sinh, cấp nhiệt, thông tin, chống cháy, điều hoà vi khí 
hậu, môi trường .... 

- Các tiêu chuẩn và định mức để thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng  
- Các định mức và quy tắc lập dự toán 
- Các quy định về chất lượng vật liệu, kết cấu và công nghệ xây dựng ... 
3.5.3. Các định mức về kinh tế - kĩ thuật để tính toán hiệu quả đầu tư 

thông qua giải pháp thiết kế 
Trong nền kinh tế thị trường ở nhiều nước người ta chỉ qui định những tiêu 

chuẩn có liên quan đến lợi ích của mọi người, nhất là các tiêu chuẩn về an toàn và 
bảo vệ môi trường... các tiêu chuẩn khác thường do các hiệp hội nghề nghiệp đứng 
ra tổ chức biên soạn dưới sự bảo trợ của nhà nước. 

3.6. Các loại hình tổ chức dịch vụ - kinh doanh thiết kế 
3.6.1. Phân loại 
a. Về mặt pháp lý : các doanh nghiệp dịch vụ thiết kế của nhà nước, của tập 

thể, của tư nhân dưới các hình thức công ty TNHH hay công ty cổ phần... 
b. Về mặt chuyên môn : các doanh nghiệp thiết kế chuyên môn hoá theo 

ngành sản xuất và chủng loại công trình (như công trình giao thông, công trình dầu 
khí...) hay chuyên môn hoá theo giai đoạn thiết kế (như thiết kế dây chuyền công 
nghệ sản xuất, thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu..) 

Thông thường hai loại hình chuyên môn trên được kết hợp với nhau. Trong 
trường hợp các tổ chức thiết kế phải đa năng hoá đến mức độ nhất định cho phù 
hợp với đòi hỏi thị trường. Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng là một loại hình 
doanh nghiệp có nhiều chức năng, trong đó có việc chuyên lập dự án đầu tư, thiết 
kế hay thay mặt chủ đầu tư giám sát việc thực hiện xây dựng công trình 

3.6.2. Tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp thiết kế 
a. Cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp thiết kế :  
Các doanh nghiệp thiết kế thường được tổ chức theo kiểu trực tuyến kết hợp 

với chức năng. Tuỳ theo mức độ phức tạp và tính chất của công trình, quá trình 
thiết kế được chuyên môn hoá theo từng giai đoạn công việc thiết kế, hay theo kiểu 
thiết kế toàn vẹn cho cả công trình do một nhóm hay một cá nhân thực hiện 

b. Cơ chế hoạt động kinh doanh 
Các doanh nghiệp thiết kế hoạt động dựa trên luật công ty hoặc luật doanh 

nghiệp Nhà nước dựa trên cơ sở ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và các tổ chức dịch 
vụ khảo sát phục vụ thiết kế. Trong nhiều trường hợp các doanh nghiệp thiết kế 
phải tham gia đấu thầu để tìm hợp đồng thiết kế. 

c. Kế hoạch công tác thiết kế 
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Các doanh nghiệp thiết kế phải xuất phát từ nhu cầu thị trường để lập kế 
hoạch. Nội dung kế hoạch thiết kế bao gồm các bộ phận: kế hoạch tham gia đấu 
thầu và tìm hợp đồng thiết kế, kế hoạch marketing, kế hoạch lập đồ án thiết kế cho 
công trình đã nhận thầu, kế hoạch nhân lực, kế hoạch vật tư, kế hoạch tài chính, kế 
hoạch cải tiến công nghệ thiết kế... 

Kế hoạch thiết kế phải đi đôi với kế hoạch khảo sát phục vụ thiết kế. Các tổ 
chức thiết kế có trách nhiệm đề ra yêu cầu về khảo sát để các tổ chức khảo sát thực 
hiện theo hợp đồng. 

3.7.Trách nhiệm của các bên giao nhận thầu thiết kế 
3.7.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư  
- Chủ đầu tư có những trách nhiệm sau : 
+ Ký kết hợp đồng giao nhận thầu thiết kế với các tổ chức xây dựng (thiết 

kế) trên cơ sở kết quả đấu thầu, chọn thầu hay chỉ định thầu theo đúng qui định, 
theo dõi thực hiện hợp đồng và cấp kinh phí thiết kế kịp thời 

+ Cung cấp tài liệu, số liệu và các văn bản pháp lý cần thiết cho tổ chức 
thiết kế để làm cơ sở cho việc thiết kế công trình. 

- Lập hồ sơ yêu cầu thẩm định và trình duyệt thiết kế 
- Yêu cầu các cơ quan thiết kế giải quyết các vấn đề phát sinh và thay đổi 

thiết kế trong quá trình xây dựng. 
3.7.2.Trách nhiệm của tổ chức thiết kế 
- Ký hợp đồng nhận thầu với các chủ đầu tư trên cơ sở kết quả của đấu thầu, 

chọn thầu hay chỉ định thầu thiết kế, cử chủ nhiệm đồ án thiết kế chịu trách nhiệm 
toàn bộ về thiết kế công trình. Có thể giao thầu lại cho các tổ chức thiết kế chuyên  
ngành có tư cách pháp nhân. 

- Đề ra các yêu cầu cho các tổ chức khảo sát phục vụ thiết kế, kiểm tra kết 
quả khảo sát và nghiệm thu các tài liệu này. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung và khối lượng thiết kế (kể cả 
việc sử dụng các tài liệu và thiết kế mẫu) 

- Thực hiện tiến độ thiết kế theo đúng hợp đồng, chịu trách nhiệm bổ sung, 
sửa chữa hoặc lập lại thiết kế chưa được duyệt. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu nội bộ các kết quả thiết kế. 
- Trình bày và bảo vệ thiết kế trong quá trình thẩm định, xét duyệt thiết kế 
- Giữ bản quyền tác giả của đồ án thiết kế, lưu trữ và quản lý tài liệu gốc 
3.8.Thẩm định và xét duyệt thiết kế 
3.8.1. Thẩm định thiết kế 
a. Thẩm định, phê duyệt (ND 16/2005) 
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- Chủ đầu tư thực hiện tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, 
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng 
phải lập dự án. 

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các hạng mục, công trình trước khi 
đưa vào xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt. 

- Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm định thì được phép thuê 
các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế, dự toán 
công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt. Tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư, việc 
thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán, có thể thực hiện đối với toàn bộ hoặc một 
phần các nội dung thẩm định thiết kê.   

b. Nội dung thẩm định thiết kế(ND 16/2005) 
- Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt 
- Sự tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng đã được áp dụng 
- Đánh giá mức độ an toàn của công trình 
- Sự hợp lí của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ ( Nếu có) 
- Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ 
c. Nội dung thẩm định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình(ND 

16/2005) 
- Sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng tính toán 
- Tính đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức 

chi phí, đơn giá, việc vận dụng định mức chi phí, đơn giá, các chế độ chính sách có 
liên quan và các khoản mục chi phí trong dự toán theo qui định. 

- Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.  
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Chương 4: phương pháp đánh giá giải pháp thiết kế công 
trình dân dụng và công nghiệp về mặt kinh tế 

 4.1.Khái niệm về chất lượng và hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế  
Chất lượng của giải pháp thiết kế công trình xây dựng là tập hợp những tính 

chất của công trình được thiết kế thể hiện mức độ thoã mãn những nhu cầu được đề 
ra trước cho nó trong những điều kiện xác định về kinh tế, kỹ thuật và xã hội. 
 Hiệu quả kinh tế của giải pháp thiết kế thể hiện ở một loạt các chỉ tiêu đã 
qui định khi lập dự án khả thi nhưng được tính toán lại chinh xác hơn, trên cơ sở 
những giải pháp đã được thiết kế cụ thể . 
 Tuy nhiên, trong khâu thiết kế khi đánh giá hiệu quả kinh tế nên chú ý loại 
bỏ các ảnh hưởng của quan hệ cung cầu của thị trường khi tính toán các chỉ tiêu so 
sánh , vì nó không phản ánh bản chất ưu việt của phương án kỹ thuật về mặt kinh 
tế do chính phương án đưa ra 
 Do đó các chỉ tiêu về chi phí khi đánh giá các giải pháp thiết kế cần được 
coi trọng hơn bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận. Mặc khác cần chú ý đến chỉ tiêu chi phí 
cho bản thân việc lập đồ án thiết kế khi đánh giá chung 
 4.2. Các phương pháp so sánh và đánh giá các giải pháp thiết kế về mặt 
kinh tế 

Có nhiều phương pháp đánh giá về mặt kinh tế của một giải pháp thiết kế 
như : đánh giá về mặt kinh tế các phương án mới và phương án hiện có, giữa các 
phương án tự làm và nhờ nước ngoài, giữa các phương án có cùng chất lượng sử 
dụng và khác chất lượng sử dụng, giữa xây mới và cải tạo, theo tiêu chuẩn thông 
thường và tiêu chuẩn đặc biệt.Tùy theo tong yêu cầu của dự án mà sử dụng các 
phương pháp cho phù hợp. 

4.2.1.Phương pháp dùng một vài chỉ tiêu kinh tế tổng hợp kết hợp với  
một hệ chỉ tiêu bổ sung  

Phương pháp này được dùng phổ biến. Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp  ở đây 
bao gồm: 

- Nhóm chỉ tiêu tĩnh : chi phí cho một đơn vị sản phẩm, lợi nhuận cho một 
đơn vị sản phẩm.. 

- Nhóm chỉ tiêu động: (hiệu số thu chi, mức thu lợi nội tại, tỉ số thu chi  
     4.2.2. Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không dùng đơn vị đo để 
xếp hạng các phương án 
 Phương pháp này được dùng phù hợp nhất để đánh giá các công trình dân 
dụng có chất lượng khác nhau, các công trình không thu lợi nhuận và chỉ lấy tiêu 
chuẩn chất lượng sử dụng là chính, các công trình bảo vệ môi trường, cho việc 
đánh giá các giải pháp kết cấu riêng rẽ và cho việc chấm giải thi đồ án thiết kế. 
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 4.3.3. Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng 
 Phương pháp này thích hợp nhất để đánh giá các công trình về mặt kinh tế 
nhưng có chất lượng sử dụng khác nhau, các công trình lấy chất lượng sử dụng là 
chính(không thu lợi nhuận), cho công trình bảo vệ môi trường, cho việc đánh giá 
các giải pháp kết cấu  riêng rẽ. 
 4.2.4. Phương pháp toán học  

Thường sử dụng phương pháp quy hoạch tối ưu,  lý thuyết trò chơi, lý thuyết 
mô phỏng.. Hàm mục tiêu ở đây thường là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nào đó. 
một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nào đó. 
 4.3.Điều kiện bảo đảm tính có thể so sánh được giữa các phương án  
 Để đảm bảo tính có thể so sánh được cần tuân theo một số nguyên tắc nhất 
định sau :  

- Khi cần so sánh một nhân tố nào đó thì chỉ nhân tố đó thay đổi để xem xét 
còn các nhân tố khác phải giữ nguyên 
 - Các chỉ tiêu đưa ra so sánh phải có đủ căn cứ khoa học và dựa trên một 
phương pháp thống nhất. 
 - Phải chú ý đến nhân tố thời gian khi so sánh phương án 

4.4.Đơn vị đo của chỉ tiêu so sánh :  
 * Trong giai đoạn tính toán, thiết kế  
 - Đối với nhà ở : m2 diện tích hay diện tích xây dựng  
 - Đối với công trình công nghiệp : đơn vị đo là công suất cụ thể của nhà 
máy đó, ví dụ : tÊn/n¨m; c¸i/n¨m; m/n¨m; m2/n¨m; m3/n¨m... 
 * Trong giai đoạn sử dụng 
 - Đối với nhà ở : căn hộ gia đình 
 - Đối với công trình công nghiệp : là nhà máy, là phân xưởng với các công 
suất nhất định. 

Cần sử dụng đơn vị đo thích hợp khi lựa chọn phương án. 
4.5. Hệ chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế công trình công nghiệp 
Nhóm chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của giải pháp thiết kế phản ánh tính hợp lý, 

kinh tế của phương án thiết kế. Do đó người ta dùng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế-
kỹ thuật để đánh giá, so sánh và lựa chọn các phương án thiết kế. Thông qua các 
chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật này để kiểm tra việc thực hiện chủ trương phân phối vốn 
đầu tư, chính sách kỹ thuật, qui mô công trình. 

4.5.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế 
4.5.1.a- Các chỉ tiêu kinh tế đánh giá giải pháp thiết kế chung: 

 * Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế  
- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chủ yếu : 

  + Nhóm chỉ tiêu tĩnh ( mục 2.2.7.1 Chương 2) 
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  + Nhóm chỉ tiêu kinh tế động ( mục 2.2.7.2 Chương 2) 
 - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế bổ sung : năng suất 1 đồng vốn tính theo giá trị 
sản lượng, năng suất lao động, hệ số thu hút lao động dư thừa, lôi cuốn tài nguyên tự 
nhiên và công suất dư thừa vào hoạt động, hiệu quả về mặt xuất nhập khẩu.... 
       * Chỉ tiêu giá trị sử dụng có liên quan trực tiếp đến tính kinh tế của phương án 
         - Công suất của phương án tính chung và tính riêng cho 1 đơn vị m2 xây dựng  
 - Cấp công trình 
         - Tuổi thọ của phương án 
         - Chất lượng sản phẩm 
 * Các chỉ tiêu chi phí chủ yếu 
 - Cho khâu xây dựng công trình : tổng vốn đầu tư, suất vốn đầu tư, nhu cầu 
ngoại tệ, các chi phí hiện vật quan trọng cho một số thiết bị, máy móc, vật tư quí 
hiếm, năng lượng, nhân lực, thời gian thiết kế và thời gian xây dựng ...chi phí xây 
lắp tính cho các đơn vị đo khác nhau. 
 - Cho khâu vận hành 
 - Giá thành đơn vị sản phẩm, giá cả sản phẩm 
 - Chi phí tính theo hiện vật cho một số vật tư quí hiếm, nhu cầu ngoại tệ cho 
khâu vận hành 
 * Các chỉ tiêu về tổ chức sản xuất trong nhà máy được xây dựng  
 Hình thức chuyên môn hoá, tập trung hoá, hợp tác hoá của nhà máy với các 
xí nghiệp khác và trong nội bộ xí nghiệp 
 b-  Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế bộ phận 
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp hình khối mặt bằng 
 - Các chỉ tiêu về kích thước, diện tích và khối tích xây dựng  
 - Các chỉ tiêu về kích thước nhà, số nhịp, số khung 
 - Tỷ lệ các diện tích làm việc, diện tích phụ, diện tích mặt cắt ngang, kết 
cấu của tường cột so với tổng diện tích xây dựng tính cho mọi tầng 
 * Các chỉ tiêu đặc trưng cho hiệu quả của giải pháp hình khối mặt bằng đối 
với sản xuất : 
 - Số m2 diện tích làm việc tính cho một đơn vị công suất hằng năm, cho một 
máy chính, cho một công nhân 
 - Số m3 khối tích xây dựng (và khối tích xây dựng có ích) tính cho một đơn 
vị công suất, cho một máy chính, cho một công nhân 
          * Các chỉ tiêu chi phí phản ảnh sự hợp lý của giải pháp hình khối-mặt  bằng  
 - Giá trị dự toán công tác xây lắp tính cho 1 m2 dtxd, 1 m2 dtlv, 1 m3 ktxd và 
cho 1 đơn vị công suất chính của công trình 
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 - Chi phí vận hành công trình như chi phí năng lượng, sửa chữa ,bảo quản, 
diện nước...tính cho 1 m2 dtxd, 1 m2 dtxl, 1 m3 ktxd và cho 1 đơn vị công suất 
chính của công trình 
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp kết cấu : 
 - Chỉ tiêu chi phí xây dựng kết cấu  
 - Chỉ tiêu chi phí sử dụng kết cấu 
 - Tổng chi phí xây dựng kết cấu và chi phí sử dụng kết cấu tính cho tất cả 
tuổi thọ của kết cấu 
 - Chỉ tiêu giá trị sử dụng có liên quan trực tiếp đến tính kinh tế của kết cấu 
 * Các chỉ tiêu đánh giá tổng mặt bằng xí nghiệp được xây dựng  
 - Nhóm chỉ tiêu thuộc giai đoạn xây dựng  

+ các chỉ tiêu về sử dụng đất đai 

  . hệ số mật độ xây dựng : 
dtxd

cm
ct

md Tdt
dt

K =  

  . hệ số sử dụng đất đai : 
dtxd

kcmcm
ct

md Tdt
dt

K
+

=  

  . Số ha đất xây dựng tính cho một đơn vị công suất của nhà máy 

 Với  cm
ctdt : diện tích các công trình có mái 

  dtxdTdt : tổng diện tích mặt bằng khu đất xây dựng  

  kcmcm
ctdt + : diện tích các công trình có mái và không có mái (đường xá) 

 +  Các chỉ tiêu chi phí trong giai đoạn xây dựng  : khối lượng và chi phí cho 
công tác san lắp mặt bằng nói chung và tính cho một đơn vị công suất, tỷ lệ của chi 
phí này so với tổng chi phí xây lắp, thời gian san lấp, độ dài các đoạn đường xá, 
đường ống, đường dây tính cho 1 ha đất xây dựng và cho một đơn vị công suất, tỷ 
trọng chi phí của các loại đường này trong tổng chi phí 
 - Các chỉ tiêu chi phí trong giai đoạn vận hành công trình : 
 + Chi phí vận chuyển nội bộ nhà máy trong giai đoạn sản xuất 
 + Chi phí sữa chữa, bảo quản các loại đường đi, đường ống, đương dây... 
 Các chi phí này tính cho một đơn vị công suất và tính theo tỷ lệ so với chi 
phí vận hành chung hằng năm. 
 *Các chỉ  tiêu đánh giá địa điểm xây dựng : 
 - Chỉ tiêu thuộc về giai đoạn xây dựng : 
 Các chỉ tiêu này cũng giống như trường hợp đánh giá tổng mặt bằng công 
trình (trừ phần chỉ tiêu sử dụng đất đai). Ngoài ra còn thêm các chỉ tiêu như : chi 
phí cho mạng đường đi, đường ống, đường dây để nối mạng quốc gia, chi phí cho 
nhà ở và cơ sở phục vụ công nhân khác của nhà máy (nếu có), tiết kiệm do tận 
dụng mọi nguồn lực của địa phương cho việc xây dựng công trình, chi phí vận 
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chuyển vật tư, xe máy và di chuyển lao động đến công trường, chi phí xây dựng 
các công trình bảo vệ môi trường, chi phí san lấp và xử lý nền móng. 
 - Chi phí có liên quan đến khâu vận hành công trình : 
 + Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy, chi phí vận chuyển 
thành phẩm đến nơi tiêu thụ. 
 + Chi phí bảo quản và sửa chữa công trình có liên quan đến việc lựa chọn 
địa điểm 
 + Chi phí vận chuyển công nhân đến nơi làm việc nếu có 
 + Mức bảo đảm của các nguồn nguyên vật liệu, điện, nước cho sản xuất 
 + Khả năng dễ dàng tiêu thụ sản phẩm 
 * Các chỉ tiêu đánh giá các giải pháp trang thiết bị phục vụ cho việc sử 
dụng công trình : bao gồm các chỉ tiêu có liên quan đến việc mua sắm và lắp đặt 
ban đầu, Các chỉ tiêu thuộc khâu vận hành sử dụng, các chỉ tiêu về giá trị sử dụng. 
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế dây chuyền công nghệ : 
 - Các chỉ tiêu có liên quan đến khâu mua sắm, lắp đặt thiết bị : vốn đầu tư 
mua sắm thiết bị, chi phí lắp đặt, nhu cầu ngoại tệ, các chỉ tiêu chi phí tính theo 
hiện vật cho một số vật tư quí hiếm,tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư .... 
 - Các chỉ tiêu có liên quan đến khâu vận hành : giá thành sản phẩm, chi phí 
một số vật tư quí hiếm cho vận hành, nhu cầu ngoại tệ... 
 - Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng có liên quan trực tiếp đến tính kinh tế của 
phương án như : công suất, tuổi thọ, độ tin cậy, độ cồng kềnh chiếm chỗ, mức 
nhiệt đới hoá, các chỉ tiêu về tính công nghệ (mức tự động hoá và cơ giới hoá, độ 
linh hoạt...) 
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế tổ chức xây dựng  
 - Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế chung : 
  + Các chỉ tiêu chi phí : vốn đầu tư để mua sắm tài sản cố định để thi 
công, chi phí cho công tác xây lắp, tổng chi phí cho quá trình thi công, chi phí tính 
theo hiện vật cho một số yếu tố sản xuất quan trọng, thời gian thi công. 
  + Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng của phương án tổ chức thi công : 
năng lực của tổ chức xây dựng, chất lượng công trình, độ tin cậy của phương án tổ 
chức thi công, các chỉ tiêu về tính công nghệ của các nhà máy xây dựng, các chỉ 
tiêu về đảm bảo điều kiện làm việc cho công nhân. 
  + Các chỉ tiêu lợi ích của tổ chức nhận thầu thi công : Tổng lợi nhuận 
thu đựơc, mức doanh lợi của đồng vốn sản xuất của tổ chức xây dựng  
 - Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp tổ chức thi công bộ phận :  

 + Các chỉ tiêu về sử dụng vật liệu 
  + Các chỉ tiêu về sử dụng máy móc thiết bị 

 + Các chỉ tiêu về sử dụng lao động 



Giáo trình Kinh Tế Xây Dựng  Bộ môn kinh tế kỹ thuật 

Chương 4                                                                                               Trang 43 

  + Các chỉ tiêu về cung cấp điện nước cho thi công 
 + Các chỉ tiêu về cung ứng vật tư 

  + Các chỉ tiêu đánh giá phương án công trình tạm phục vụ thi công 
 + Các chỉ tiêu đánh giá phương án tổng tiến độ thi công 

  + Các chỉ tiêu đánh giá phương án tổng mặt bằng thi công 
 4.5.2. Nhóm chỉ tiêu về kỹ thuật và công năng của công trình xây dựng : 

 a- Các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật 
 * Trình độ kỹ thuật của dây chuyền sản xuất : mức tự động hoá, cơ giới hoá, 
điện khí hoá, mức trang bị kỹ thuật cho lao động, hệ số sử dụng nguyên liệu suất 
phát, độ lâu một chu kỳ công nghệ, mức nhiệt đới hoá, tỷ lệ giữa trang bị thiết bị 
máy móc và tổng giá trị dự toán công trình 
 * Trình độ kỹ thuật của phần kiến trúc, kết cấu xây dựng : mức áp dụng các 
loại vật liệu và kết cấu hiện đại, các giải pháp qui hoạch và kiến trúc hiện đaị và 
việc tạo ra tiền đề cho việc áp dụng các kỹ thuật thi công hiện đại. 
 b- các chỉ tiêu về công năng và giá trị sử dụng : 
 * Phần thiết bị máy móc : Công suất, tuổi thọ, độ tin cậy, tính chống xâm 
thực của môi trường, mức nhiệt đới hoá, chất lượng sản phẩm, tính đa năng hay 
chuyên dụng, chế độ vận hành theo thời gian cả theo tải trọng, tính công nghệ của 
thiết bị máy móc... 
 * Phần xây dựng : các hệ số đánh giá giải phảp mặt bằng-hình khối và tổng 
mặt bằng xí nghiệp, các chỉ tiêu về vật lý kiến trúc, cấp công trình, tính chịu lửa độ 
bền, độ ổn định, sự phù hợp với quá trình công nghệ, tổ chức giao thông trong nhà 
hợp lý, tính công nghệ của giải pháp xây dựng . 
 4.5.3.Nhóm chỉ tiêu xã hội 
 * Các chỉ tiêu về điều kiện lao động:  
 - Các chỉ tiêu về điều kiện vệ sinh trong lao động : như ánh sáng, thông gió.. 
 - Các chỉ tiêu về nhân trắc: sự phù hợp của máy móc, thiết bị.... 
 - Các chỉ tiêu về tâm sinh lý  
 - Chi phí cho các biện pháp cải thiện điều kiện lao động 
 * Các chỉ tiêu về an toàn lao động 
 - Trình độ áp dụng thiết bị báo động về an toàn lao động, trang bị bảo hộ 
lao động 
 - Tính ổn định, vững chắc của máy móc, kết cấu 
 - Mức bảo đảm qui định về phòng cháy, chống nổ, lối thoát người, chống 
thiên tai. 
 - Chi phí cho các biện pháp an toàn 
 * Chỉ tiêu về bảo vệ môi trường sinh thái 
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 - Đối với khâu xây dựng : các chỉ tiêu về bảo vệ đất đai, rừng cây, công 
trình hiện có..... 
 - Đối với khâu vận hành công trình : các chỉ tiêu về các chất độc hại, tác hại 
đến mùa màng..... 
 * Chỉ tiêu về thẩm mỹ công nghiệp 
 - Bên ngoài công trình 

- Bên trong công trình 
4.6. hệ chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế công trình nhà ở và phục vụ 

công cộng 
4.6.1. Nhóm chỉ tiêu kinh tế 
a- các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế chung 

 * Các chỉ tiêu hiệu quả : 
 - Với các công trình không kinh doanh lợi nhuận : dùng chỉ tiêu chi phí tính 
cho một đơn vị giá trị sử dụng (1 m2 nhà ở, 1 bệnh nhân) 
 - Với các công trình kinh doanh lợi nhuận : chỉ tiêu hiệu quả ở đây gồm 
nhóm chỉ tiêu tĩnh và nhóm chỉ tiêu động. 
 * Các chỉ tiêu chi phí : bao gồm chi phí cho khâu xây dựng và cho khâu sử 
dụng công trình. 
 * Các chỉ tiêu giá trị sử dụng có liên quan trực tiếp đến tính kinh tế : đó là 
năng lực phục vụ, tuổi thọ công trình, cấp công trình. 
 b- Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế bộ phận :  
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp mặt bằng - hình khối công trình 
 - Trường hợp đối với nhà ở : Gồm các chỉ tiêu sau 
  + Diện tích sử dụng, diện tích ở, diện tích phụ và diện tích xây dựng 
tất cả tính cho một đầu người và tính trung bình cho một căn hộ. 
  + Các loại tỷ lệ : 

 
Tdxd

langhanhthangcauDt
Tdxd

cauketngangcatmatDt
Tdxd

phuDt
Tdxd

oDt ...;.....;.,. +
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  K4= Tdxd
langhanhthangcauDt ... +

 

  
- Trường hợp đối với công trình phục vụ công cộng : 

  + Diện tích làm việc tính chung và tính riêng cho một đơn vị  năng 
lực phục vụ (một học sinh, một giường bệnh...) 
  +  Diện tích xây dựng tính chung và tính riêng cho một đơn vị  năng 
lực phục vụ 
  + Diện tích có ích tính chung và tính riêng cho một đơn vị  năng lực 
phục vụ 
  + Tỷ số giữa diện tích làm việc và diện tích có ích(hệ số K1) 
  + Tỷ số giữa khối tích xây dựng và diện tích làm việc (hệ số K2) 
  + Tỷ số giữa khối tích xây dựng và diện tích xây dựng  
  + Tỷ số giữa khối tích xây dựng và năng lực phục vụ 
  + Tỷ số giữa chu vi và diện tích xây dựng (tương đương hệ số K3) 
hay tỷ lệ diện tích kết cấu bao che và diện tích có ích 
  + Tỷ lệ giữa mặt cắt ngang kết cấu và diện tích xây dựng (hệ số K4) 
 * Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp thíêt kế : 
 Giải pháp trang thiết bị phục vụ công trình và các chỉ tiêu đánh giá giải 
pháp qui hoạch mặt bằng công trình xây dựng tương tự như cho nhà sản xuất 
 4.6.2. Các chỉ tiêu về kỹ thuật và công năng 
 a- Các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật 
 Trình độ kỹ thuật của các công trình nhà ở và phục vụ công cộng thể hiện ở 
trình độ hiện đại của các trang thiết bị phục vụ công trình và ở trình độ hiện đại 
của các giải pháp kiến trúc, kết cấu như đối với công trình sản xuất. Với các loại 
khách sạn hoặc nhà nghỉ được phân cấp theo mức độ tiện nghi và hiện đại. Với 
khách sạn được phân theo số sao. 
 b- Các chỉ tiêu về giá trị sử dụng và công năng 
 - Năng lực phục vụ của công trình và chất lượng phục vụ 
 - Các giải pháp đánh giá các hệ số mặt bằng - hình khối và kết cấu 
 - Cấp công trình, độ bền chắc, tuổi thọ công trình 
 - các chỉ tiêu có liên quan đến vật lý kiến trúc 
 - Mức trang bị các thiết bị tiện nghi công trình 
 - Tính dễ cải tạo và sắp xếp lại theo yêu cầu mới 
 4.6.3. Các chỉ tiêu xã hội 
 a- Các chỉ tiêu về điều kiện sống và làm việc người của người sử dụng công 
trình  
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 - Các chỉ tiêu về vi khí hậu trong nhà có liên quan đến vật lý kiến trúc và 
sức khỏe con người 
 - Các chỉ tiêu về nhân trắc 
 - Các chỉ tiêu về tâm sinh lý 
 b- Các chỉ tiêu về an toàn  
 - Độ an toàn, bền chắc của các giải pháp kết cấu và kiến trúc xây dựng, 
chống động đất, thiên tai 
 - Các biện pháp chống cháy, chống nổ... 
 c- Các chỉ tiêu về thẫm mỹ kiến trúc  
 Đối với công trình dân dụng các chỉ tiêu thẩm mỹ rất được côi trọng và có 
nhiều trường phái khác nhau. 
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Phần Iii : quản lý và tổ chức sản xuất - kinh doanh 
trong các doanh nghiệp xây dựng  

Chương 5 : tổ chức sản xuất - kinh doanh xây dựng  
            5.1.Những khái niệm chung  

5.1.1.Quản lý kinh tế trong xây dựng  
Quản lý kinh tế trong xây dựng là sự tác động liên tục, có hướng đích tới 

nền kinh tế trong xây dựng bằng một hệ thống các biện pháp : kinh tế xã hội, tổ 
chức kỹ thuật và các biện pháp khác... 

5.1.2. Sản phẩm xây dựng cơ bản, sản phẩm công nghiệp xây dựng  
5.1.2.1. Sản phẩm xây dựng cơ bản : là các công trình có tính chất sản xuất 

hay không có tính chất sản xuất, đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng. 
Những công trình này là kết quả của thành tựu khoa học - kỹ thuật về quản lý và tổ 
chức của nhiều ngành có liên quan. 

5.1.2.2.Sản phẩm công nghiệp xây dựng : nội dung hẹp hơn, nó chỉ bao gồm 
phần xây dựng, kết cấu xây dựng, và phần lắp đặt thiết bị máy móc vào công trình  

5.1.3. Cơ chế quản lý kinh tế trong xây dựng  
Cơ chế quản lý kinh tế trong xây dựng là sản phẩm chủ quan của chủ thể 

quản lý, được thể hiện ở hệ thống các hình thức quản lý, các phương pháp quản lý 
để tác động lên đối tượng bị quản lý trong xây dựng nhằm đạt được hiệu quả mong 
muốn. 
 Nội dung cơ chế quản lý kinh tế trong xây dựng: 
 1- Hệ thống tổ chức nội bộ quản lý kinh tế trong xây dựng  
 2- Quy chế điều hành quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh trong xây dựng  
 3- Hệ thống chính sách và đòn bẩy kinh tế 
 4- Hệ thống pháp luật, qui chế quản lý kinh tế 
 5- Cơ cấu kinh tế trong công nghiệp xây dựng : là tổng thể các bộ phận hợp 
thành cùng với vị trí tỷ trọng và quan hệ tương tác giữa các bộ phận trong kinh tế 
xây dựng gồm : 
 - Cơ cấu giữa khu vực sản xuất vật chất và phi sản xuất vật chất 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo ngành sản xuất xây dựng : xây dựng lĩnh vực  
nào (dầu khí, năng lượng, công nghệ cao) 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo địa phương và vùng lãnh thổ 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo thành phần kinh tế 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo trình độ kỹ thuật và mức độ công nghiệp hóa 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo trình độ 4 hóa : tự động hóa, công nghiệp 
hóa, hợp tác hoá, liên hợp hoá. 
 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo giác độ hợp tác quốc tế 
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 - Cơ cấu kinh tế xây dựng theo dự án và chương trình mục tiêu 
5.2. Tổ chức cơ cấu của hệ thống sản xuất kinh doanh trong xây dựng  
5.2.1. Tổ chức cơ cấu sản xuất kinh doanh trong xây dựng  
5.2.1.1. Nội dung của cơ cấu sản xuất - kinh doanh xây dựng  

  Trước hết cần nhận rõ nội dung của cơ cấu sản xuất - kinh doanh xây dựng 
là xuất phát điểm để xác định bộ máy quản lý của nó. Cơ cấu sản xuất - kinh 
doanh xây dựng có thể được xem xét theo các gốc độ sau : 
 - Cơ cấu theo nội dung của quá trình công việc sản xuất - kinh doanh, gồm 
các hoạt động cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình, các hoạt động của giai 
đoạn sản xuất 
 - Cơ cấu theo sản phẩm và dịch vụ xây dựng  
 - Cơ cấu sản xuất theo thành phần kinh tế 
 - Cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ 
 - Cơ cấu sản xuất theo các hình thức liên kết và hợp tác 
 - Cơ cấu sản xuất theo góc độ hợp tác quốc tế 
 - Cơ cấu sản xuất theo trình độ kỹ thuật 
 - Cơ cấu theo hợp đồng kinh tế 
 - Cơ cấu sản xuất giữa khối lượng công tác của các công trình đã hoàn 
thành, bàn giao trong  năm, với tổng số các công trình kể cả bàn giao và chưa bàn 
giao trong năm 
 5.2.1.2- Vận dụng các hình thức xã hội hoá sản xuất vào việc xác định cơ 
cấu sản xuất kinh doanh xây dựng  
 a- Tập trung hoá :  
 Khi áp dụng hình thức này, các doanh nghiệp xây dựng phải xác định qui 
mô hợp lý của doanh nghiệp theo năng lực sản xuất và theo bán kính hoạt động 
theo lãnh thổ của doanh nghiệp nói chung 
  Việc nhận thầu thi công nhiều công trình với quy mô nhỏ trên các vùng 
lãnh thổ, có bán kính hoạt động lớn có thể dẫn đến tăng chi phí quản lý và di 
chuyển lực lượng sản xuất của doanh nghiệp, Với qui mô quá lớn các doanh 
nghiệp xây dựng phải tự mua sắm nhiều thiết bị, máy xây dựng, phải thành lập bộ 
máy quản lí qui mô lớn. Do đó khi khối lưọng xây dựng giảm sẽ làm cho doanh 
nghiệp lúng túng trong việc chuyển hướng kinh doanh, không đủ kinh phí đẻ duy 
trì bộ máy quản lý và thiệt hại do ứ động vốn sản xuất 
 Ngay trong nội bộ doanh nghiệp xây dựng cũng phải xác định nên lựa chọn  
phương án tập trung hay phân tán . 
 Hình thức tập trung bao gồm : 
  + Theo phương dọc 
  + Theo phương ngang 
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 Khi áp dụng hình thức tập trung theo phương ngang doanh nghiệp xây dựng 
có thể tập trung các bộ phận cùng thực hiện một loại sản phẩm xây dựng hiện đang 
phân tán trong doanh nghiệp vào một hay vài đầu mối quản lý 
 Khi áp dụng hình thức tập trung theo phương dọc doanh nghiệp xây dựng có 
thể lập thêm cho mình bộ phận khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, bộ phận 
gia công các loại cấu kiện và bán sản phẩm xây dựng, bộ phận vận tải các điều 
kiện này đến nới xây lắp 
 b- Chuyên môn hoá   
 Khi khối lượng của một loại công việc xây dựng nào đó đủ lớn thì việc áp 
dụng chuyên môn hoá có công việc sẽ có lợi. Ngược lại, nếu danh mục công việc 
xây lắp nhiều, nhưng khối lượng của mỗi loại công việc lại ít thì trong trường hợp 
bày nên dùng hình thức tổ chức xây dựng đa năng hoá và các đội sản xuất xây 
dựng hỗn hợp 
 * Hình thức  
 Chuyên môn hoá sản xuất theo loại hình sản phẩm (công trình xây dựng) 
 Chuyên môn hoá theo các giai đoạn công nghệ 
 Chuyên môn hoá sản xuất các chi tiết cấu tạo nên công trình 
 * Đặc điểm  
 Quá trình chuyên môn hoá rất phức tạp 
 Các bộ phận chuyên môn hoá không thể làm sẵn để bán mà phải dựa vào 
thiết kế kỹ thuật của từng hợp đồng cụ thể 
 Kết hợp chuyên môn hoá theo ngành với chuyên môn hoá theo địa phương 
và vùng lãnh thổ, theo các thành phần kinh tế để thuận lợi cho việc nhận thầu xây 
dựng  
 Kết hợp chuyên môn hoá với đa dạng hoá sản phẩm  

c- Hợp tác hoá 
 - Khái niệm : hợp tác hoá là sự tổ chức các mối liên hệ sản xuất thường 

xuyên và ổn định các doanh nghiệp chuyên môn hoá để cùng nhau chế tạo một loại 
sản phẩm nhất định với điều kiện các tổ chức này vẫn giữ nguyên tính độc lập sản 
xuất - kinh doanh của mình. 

- Trường hợp hợp tác hoá đối ngoại : các hình thức áp dụng ở đây chủ yếu là 
mối quan hệ giữa tổ chức thầu chính và tổng thầu với các đơn vị thầu phụ. Doanh 
nghiệp xây dựng có thể đóng vai trò thầu chính, tổng thầu hay thầu phụ 

- Ngoài ra còn có hình thức liên kết giữa các doanh nghiệp xây dựng để 
tranh thầu, cùng nhau góp vốn để thi công xây dựng công trình, tận dụng lực lượng 
tạm thời nhàn rỗi của nhau 

d- Liên hợp hoá 
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* Khái niệm : liên hiệp hoá là sự tập hợp vào một xí nghiệp các ngành xản 
xuất khác nhau để thực hiện lần lược các giai đoạn chế biến, gia công nguyên vật 
liệu xuất phát hay tổng hợp nguyên vật liệu, hoặc hỗ trợ cho nhau giữa các bộ phận 
sản xuất của các ngành sản xuất khác nhau ấy 

- Trong nội bộ doanh nghiệp xây dựng có bao nhiêu hình thức chuyên môn 
hoá được áp dụng thì có bấy nhiêu hình thức hợp tác hoá. Mối liên hệ hợp tác hoá 
trong doanh nghiệp xây dựng rất chặc chẽ, các đơn vị hợp tác hoá ở đây không 
phải là các đơn vị độc lập mà là các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp  

* Hình thức  
- Liên hợp hoá các giai đoạn kế tiếp nhau để chế biến nguyên vật liệu xuất 

phát 
- Liên hợp hoá để sử dụng phế liệu 
- Liên hợp hoá trên cơ sở sử dụng tổng hợp nguyên vật liệu, tổng hợp các 

khâu của quá trình 
* Điều kiện 
- Trong hình thức liên hợp hoá các xí nghiệp bộ phận không có tính độc lập 

tự chủ, mà là một đơn vị của xí nghiệp liên hiệp 
- Các đơn vị được liên hợp hoá phải có mối liên hệ kinh tế - kỹ thuật một 

cách chặc chẽ với nhau 
- Các loại sản xuất được liên hiệp phải đủ lớn và phải nằm trong bán kính 

lãnh thổ cho phép 
5.2.2. Tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh xây dựng  
5.2.2.1. các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 
a- Các mô hình cơ cấu tổ chức quản lý chủ yếu 
* Cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tiếp 
 
 
 
 
 
 
 
A, B, C : những người thực hiện 
Ưu điểm : tập trung, thống nhất cao, giải quyết các vấn đề nhanh, tổ chức 

gọn nhẹ 
Nhược điểm : đòi hỏi người lãnh đạo có năng lực toàn diện, dễ độc đoán, 

không tranh thủ được ý kiến của các chuyên gia trước khi ra quyết định, nên chỉ áp 
dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc áp dụng cho bộ máy quản lý ở công trường. 

Người lãnh đạo của tổ chức

Lãnh đạo tuyến 1 Lãnh đạo tuyến 2 

A B C A B C
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* Cơ cấu quản lý theo kiểu chức năng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4 : những đơn vị hay cá nhân thực hiện 
Ưu điểm : thu hút được nhiều ý kiến của chuyên gia, giảm gánh nặng cho 

thủ trưởng đơn vị để tập trung vào nhiệm vụ chính 
Nhược điểm : xử lý thông tin nội bộ chậm, phức tạp đôi khi không thống 

nhất và chồng chéo 
Cơ câú này hầu như không được áp dụng trong thực tế sản xuất kinh doanh  
* Cơ cấu quản lý theo kiểu trực tuyến - chức năng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2,  ;          ;         : người lãnh đạo các tuyến 
 
 : những người thực hiện 
Cơ cấu này phát huy được những ưu điểm và khắc phục được nhược điểm 

của hai loại cơ cấu trên. Được áp dụng phổ biến trong xây dựng  
* Cơ cấu quản lý theo kiểu trực tuyến - tham mưu 
 
 
 
 
 
Ưu điểm : tương tự kiểu trực tuyến 

Người lãnh đạo của tổ chức

Lãnh đạo chức năng A Lãnh đạo chức năng B Lãnh đạo chức năng C

1 2 3 4 

Người lãnh đạo của đơn vị

Phụ trách chức năng A và bộ máy tương đương Phụ trách chức năng B và bộ máy tương đương

1 2 3 

Bộ phận tham mưu Lãnh đạo đơn vị 

Phụ trách tuyến sản xuất 2Phụ trách tuyến sản xuất 1Nhóm tham mưu 

1 2 3 
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Làm cái gì? 
Khi nào?

Làm cái gì? 
Khi nào?

Làm cái gì? 
Khi nào?

(Làm thế nào?)

Nhược điểm : Giảm bớt gánh nặng cho lãnh đạo đơn vị, nhưng giữa giám 
đốc (lãnh đạo tuyến) và tham mưu có thể xảy ramâu thuẫn 

Cơ cấu lãnh đạo này có thể áp dụng cho các tổ chức xây dựng nhỏ 
* Cơ cấu kiểu ma trận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ưu : Tận dụng kiến thức chuyên môn sẵn có của các bộ phận 
Khuyết điểm : có thể xảy ra mâu thuẫn giữa người quản lý dự án với người 

lãnh đạo các bộ phận chức năng. Do đó cần có tinh thần hợp tác cao 
Có thể áp dụng khi thực hiện các dự án lớn hoặc cho việc quản lý các doanh 

nghiệp lớn (tổng công ty) 
5.2.2.2. Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng cụ 

thể hiện có  
Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp thường được hiểu là một đơn vị 

sản xuất - kinh doanh được thành lập phù hợp với luật pháp qui định và chuyên sản 
xuất hàng hoá để bán...Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế có tính chất pháp lý, 
trong khi đó xí nghiệp thường được hiểu là một đơn vị kinh tế kỹ thuật. Xí nghiệp 
được đặt trong mối quan hệ thị trường sẽ trở thành doanh nghiệp  

Hiện nay, ở nước ta có các loại hình cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất - kinh 
doanh trong xây dựng cụ thể được áp dụng như sau: 

Lãnh đạo của doanh nghiệp

Chủ nhiệm 
công trình A 

Chủ nhiệm 
công trình B 

Chủ nhiệm 
công trình A 

Kế 
hoạch 

Điều hành 
sản xúât 

Cung 
ứng 

Tài 
chính 

 
 

Thị 
trường 

tiêu 
thụ 
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a- Công ty xây dựng  
Công ty xây dựng thường là cấp dưới của tổng công ty, là loại doanh nghiệp 

được dùng phổ biến hiện nay, và được coi là doanh nghiệp cơ sở. Công ty xây dựng 
thường được chuyên môn hoá theo loại hình xây dựng (xây dựng nhà ở; xây dựng 
thuỷ lợi...). Bên dưới là các đội xây dựng (nếu công ty có hai cấp) hoặc là các xí 
nghiệp và dưới nữa là các đội (nếu công ty có 3 cấp) 

Để giúp việc cho giám đốc có các phó giám đốc phụ trách các phòng liên 
quan như phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và sản xuất; phó giám đốc phụ trách 
kinh doanh, phó giám đốc phụ trách hành chính, quản trị và đời sống 

Các phòng ban chức năng chỉ có  nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng về kế 
hoạch và quyết định. Mọi mệnh lệnh đều do giám đốc đưa ra. Các phòng ban chức 
năng chỉ hướng dẫn các đội sản xuất về mặt nghiệp vụ nhưng không được ra lệnh 
cho các đội 

Giám đốc có thể trực tiếp phụ trách một số phòng quan trọng như phòng kế 
hoạch, phòng tài vụ, phòng tổ chức cán bộ 

Một số chức năng quan trọng của công ty : 
- Chức năng kế hoạch 
- Chức năng quản lý kỹ thuật và sản xuất 
- Chức năng tổ chức và quản lý nhân sự 
- Chức năng cung ứng vật tư 
- Chức năng tài chính - kế toán 
- Chức năng quản lý thiết bị và máy móc thiết bị 
- Chức năng marketing 
b- Tổng công ty xây dựng  
Tổng công ty xây dựng là một doanh nghiệp xây dựng thực hiện nhiều loại 

công trình xây dựng. Tổng công ty thường có thể có một số cấp dưới như : công ty, 
xí nghiệp, các đội xây dựng. Việc phân bao nhiêu cấp là do tuỳ theo năng lực giải 
quyết thông tin và công việc, cũng như do ý muốn giảm cấp trung gian để cấp quản 
lý có hiệu quả. Cấp trên của công ty là cấp bộ (tương lai cấp bộ sẽ không có các 
đơn vị trực thuộc nữa) 

Trong một tổng công ty xây dựng thường có các phòng : kế hoạch, tổ chức 
cán bộ, kỹ thuật, phụ trách sản xuất và thi công xây dựng, cơ lạnh, kế toán - taì vụ, 
vật tư, lao động - tiền lương, giá và dự toán, đầu tư xây dựng, văn phòng 

Cấp dưới trực tiếp bao gồm các công ty xây lắp, các xí nghiệp liên hiệp xây 
dựng, các xí nghiệp cơ khí xây dựng, các xí nghiệp vật liệu xây dựng, các xí 
nghiệp cung ứng vật tư xây dựng, xí nghiệp thiết kế, các trường dạy học 

Với các công trình lớn như công trình thuỷ điện Hoà Bình, hình thức tổng 
công ty cũng được áp dụng với các cơ cấu phức tạp 
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c- Liên hiệp các xí nghiệp 
Loại doanh nghiệp này thường gồm một số xí nghiệp cùng thực hiện một 

loại công việc hay cùng thực hiện một loại công trình. Các xí nghiệp được liên hiệp 
ở đây vẫn giữ một vai trò tường đối độc lập, có tư cách pháp nhân và tài khoản 
riêng. các liên hiệp xí nghiệp này có thể thành lập cho toàn quốc hay cho một khu 
vực. Dưới cấp liên hiệp là các xí nghiệp và sau đó là các đội xây dựng  

d- Xí nghiệp liên hiệp 
Đó là một loại doanh nghiệp xây dựng bao gồm một số xí nghiệp bộ phận 

có tính chất sản xuất khác nhau nhằm lần lượt gia công và chế biến nguyên liệu 
xuất phát để cùng nhau chế tạo nên một sản phẩm cuối cùng nào đó.  

Ví dụ như xí nghiệp liên hiệp xây dựng nhà ở lắp ghép tấm lớn bê tông cốt 
thép, trong đó gồm có xí nghiệp đúc sẵn tấm bê tông, xí nghiệp vận chuyển các 
tấm này đến chân công trình, và xí nghiệp lắp đặt các tấm bê tông vào công trình 

e- Tập đoàn xây dựng       
Đó là một loại hình tổ chức xây dựng gồm nhiều công ty nhằm tạo sức cạnh 

tranh, nhất là đối với các tập đoàn xây dựng nước ngoài, cũng như để thực hiện các 
dự án xây dựng lớn và tạo điều kiện phát triển bản thân các tổ chức xây dựng.  

Với các loại khu vực kinh tế khác nhau, hiện nay còn có loại hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã xây dựng và đang thí nghiệm loại hình cong ty cổ phần 
    5.2.2.3. Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất-kinh doanh xây 
dựng    

- Cơ cấu quản lý phải xuất phát từ nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, phù hợp 
với khả năng quản lý của doanh nghiệp, trình độ của cán bộ quản lý và phương tiện 
kỹ thuật quản lý  

- Phải đảm bảo tính thống nhất tập trung của quản lý, đồng thời phát huy 
tinh thần chủ động sáng tạo của cấp dưới 

- Phải đảm bảo tính cân đối và đồng bộ của hệ thống quản lý 
- Xác định đúng tỷ lệ của việc sử dụng chương trình định sẵn và không định 

sẵn vào công tác quản lý 
- Các bộ phận hành động trong hệ thống phải gắn bó hữu cơ với nhau, 

không mâu thuẫn, chồng chéo hay bỏ sót chức năng. Phải phù hợp với mục đích 
quản lý, với khả năng và trách nhiệm quản lý 

- Số cấp và số khâu phải hợp lý 
- Phải đảm bảo thông tin nhanh chóng và thông suốt qua các khâu và các 

cấp quản lý 
- Cơ cấu tổ chức phải linh hoạt và có khả năng tự điều chỉnh và thích nghi cao 
- Cơ cấu tổ chức quản lý phải bảo đảm sao cho kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp là lớn nhất 
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Hợp đồng tư và và thiết kế Hợp đồng xây dựng 

Giám sát thực hiện hợp đồng XD

5.2.3.4. Các phương pháp thiết kế cơ cấu tổ chức quản lý 
a- Phương pháp tương tự : so với cơ cấu tổ chức có sẵn để thành lập cơ cấu 

tổ chức mới 
b- Phương pháp phân tích tổng hợp : gồm các bước sau 
- Phân tích các chức năng, nêu rõ sự cần thiết và số lượng chức năng 
- Phân tích khối lượng các chức năng 
- Phân tích, phân chia chức năng, phân tích trách nhiệm 
- Phân tích sự phù hợp giữa trình độ cán bộ với chức năng phải làm 
- Phân tích các nhân tố phải làm 
- Đề nghị các kiểu cơ cấu được áp dụng 
* Các yêu cầu đối với một cơ cấu tổ chức 
- Bảo đảm chế độ thủ trưởng 
- Bảo đảm cân xứng giữa chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
- Tránh bỏ xót chức năng, nhưng không được chồng chéo chức năng 
- Xác định rõ mối quan hệ ra quyết định và thừa hành 
- Quy định rõ mối quan hệ giữa các bộ phận, kết hợp mối quan hệ theo 

chiều dọc và chiều ngang 
- Phải có khả năng thích nghi cao 
5.2.2.5. Các chức năng quản lý sản xuất-kinh doanh xây dựng  
a- Chức năng trung tâm : thu thập, xử lý thông tin và ra quyết định. Chức 

năng này xuất hiện hầu hết ở các khâu. Trong xây dựng, chức năng ra quyết định 
tương đối phức tạp và chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố ngẫu nhiên 

b- Chức năng quản lý quá trình công việc sản xuất-kinh doanh xây dựng : 
Xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tổng kết 

c- Chức năng quản lý con người : tuyển chọn, giao nhiệm vụ, động viên, 
kích thích sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng phát triển năng lực, trả công và chăm lo 
đời sống cho người lao động. 
     5.3. Các hình thức tổ chức thực hiện xây dựng  

5.3.1. Các hình thức tổ chức hợp tác thực hiện xây dựng  
5.3.1.1. Các tổ chức hợp tác xây dựng   

  Theo điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 
177/CP có mấy hình thức hợp tác thực hiện đầu tư và xây dựng như sau : 
     a- Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng  
  

 
 
 
 

Chủ đầu tư

Tổ chức thiết kế và tư vấn Doanh nghiệp xây dựng 
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Theo hình thức này, sau khi làm xong giai đoạn 1 (giai đoạn chuẩn bị đầu 
tư) chủ đầu tư tự tổ chức chọn thầu và ký hợp đồng trực tiếp với một hay một số tổ 
chức tư vấn để thực hiện các công tác khảo sát, thiết kế công trình, lập hồ sơ mời 
thầu và tổ chức đấu thầu hay chọn thầu. Ký hợp đồng với tổ chức trúng thầu để tiến 
hành xây dựng công trình. Còn nhiệm vụ giám sát, quản lý quá trình thi công do tổ 
chức tư vấn được đảm nhận 

Tổ chức xây dựng đã thắng thầu có thể ký hợp đồng với tổ chức thầu phụ để 
tiến hành xây dựng công trình (nếu cần) 

b- Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án 
Theo hình thức này, sau khi làm xong giai đoạn 1 (giai đoạn chuẩn bị đầu 

tư) chủ đầu tư tổ chức chọn thầu và ký hợp đồng với tổ chức tư vấn thay mình làm 
chủ nhiệm dự án đầu tư để tiến hành thực hiện dự án cho đến khi xây dựng công 
trình xong và đưa vào sử dụng 

Chủ nhiệm dự án đứng ra giao dịch , ký hợp đồng với các tổ chức khảo sát, 
thiết kế, cung ứng vật tư và thiết bị, và với các tổ chức xây dựng để thực hiện dự án 

Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ quá trình thực 
hiện dự án. Hình thức này được áp dụng cho các dự án lớn và phức tạp 

Tổ chức xây lắp được chọn có thể ký hợp đồng với các tổ chức thầu phụ để 
thực hiện các phần việc của công trình 

c- Hình thức chìa khoá trao tay 
Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu dự án để chọn một tổng thầu thực hiện toàn bộ 

giai đoạn thực hiện dự án (thiết kế, khảo sát, mua sắm thiết bị vật tư, xây lắp công 
trình) 

Chủ đầu tư phải trình duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, nghiệm thu và 
bàn giao khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng 

Tổng thầu xây dựng có thể giao thầu lại cho một số thầu phụ 
Hình thức này thường dùng cho việc xây dựng nhà ở, công trình dân dụng 

và công nghiệp có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản 
d- Hình thức tự làm 
Chủ đầu tư sử dụng lực lượng được phép hành nghề xây dựng của mình để 

thực hiện xây lắp công trình. Hình thức này chỉ áp dụng đối với công trình sữa 
chữa. cải tạo có quy mô nhỏ, công trình chuyên ngành đặc biệt 

5.3.2. Các hình thức tổ chức tuyển chọn nhà thầu  xây dựng 
Theo tính chất công việc, đấu thầu có thể áp dụng cho 3 loại công việc 

chính sau : đấu thầu công tác giám định và tư vấn (khảo sát, lập dự án đầu tư xây 
dựng, thiết kế, soạn thảo hồ sơ đấu thầu, giám sát và điều khiển quá trình xây 
dựng) Đấu thầu mua sắm thiết bị và vật tư xây dựng công trình, và đấu thầu thực 
hiện thi công xây lắp công trình 



Giáo trình Kinh Tế Xây Dựng  bộ môn kinh tế kỹ thuật 

Chương 5     Trang 57                               

5.3.2.1. Các hình thức tuyển chọn thầu 
a- Đấu thầu rộng rãi 
Theo hình thức này việc mời thầu được phổ biến rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Việc 
xét thầu được tiến hành công khai, có mặt các thành phần liên quan và các nhà 
thầu. Thông thường nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất sẽ trúng thầu. Thường được 
áp dụng cho các công trình thông dụng, không có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật,  mỹ 
thuật cũng như không cần giữ bí mật 

Phạm vi áp dụng : phổ biến trong xây dựng  
b- Đấu thầu hạn chế :  
Đấu thầu hạn chế là hình thức mà bên mời thầu sẽ mời một số nhà thầu (tối 

thiểu là 5) có đủ kinh nghiệm và năng lực 5 tham dự.  
Trong trường hợp nếu số nhà thầu < 5 thì bên mời thầu phải báo cáo chủ dự 

án trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ dự án quyết định danh 
sách nhà thầu tham dự trên cơ sở đánh giá của bên mời thầu về kinh nghiệm và 
năng lực các nhà thầu, song phải đảm bảo khách quan, công bằng và đúng đối 
tượng. 

Phạm vi áp dụng :   
   + Do nguồn vốn sử dụng qui định 
   + Do điều kiện xây dựng chỉ có một số nhà thầu có điều kiện tham gia 
   + Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có hiệu quả hơn.  
c- Chỉ định thầu  
Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói 

thầu để thương thảo hợp đồng 
Theo hình thức này, chủ đầu tư tự do lựa chọn một nhà thầu nào đó để đảm 

nhận công việc của mình. Chủ đầu tư có thể tiến hành đàm phán trực tiếp với các 
đối tượng mà mình quan tâm. Hình thức này áp dụng cho một số trường hợp đặc 
biệt : 

+ Cần khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, địch hoạ gây ra   
           + Gói thầu có tính chất thí nghiệm, bí mật quốc gia 

+ Giá thầu có giá trị < 1 tỷ đối với  gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp  
+ Giá thầu có giá trị < 500 triệu đối với gói thầu tư vấn 
+ Gói thầu có tính chất đặc biệt khác do yêu cầu của cơ quan tài trợ vốn, do 

tính phức tạp về kỹ thuật và công nghệ hoặc do yêu cầu đột xuất của dự án. 
+ Phần vốn ngân sách dành cho dự án của các cơ quan sự nghiệp để thực 

hiện nhiệm vụ nghiên cứu về qui hoạch phát triển kinh tế, quy hoạch phát triển 
ngành, quy hoạch chung xây dựng đô thị và nông thôn, đã được các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện. 
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+ Gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi của dự án. 
Trong trường hợp chỉ định thầu phải xác định rõ 3 nội dung sau : 
 + lý do chỉ định thầu 
 + kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu 

được đề nghị chỉ định thầu. 
 + Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu. 
5.3.2.2. Các tiêu chuẩn xét thầu 
Tùy theo tính chất gói thầu, tiêu chuẩn xét thầu là giá dự thầu, khả năng bảo 

đảm thời gian xây dựng, bào đảm chất lượng công trình, khả năng tài chính, uy tín 
lâu năm của nhà thầu ... 

5.3.2.3. Tổ chức quá trình đấu thầu  
Trong nền kinh tế thị trường, chủ đầu tư là người quyết định cuối cùng ai là 

người nhận thầu. Tuy nhiên để tổ chức quá trình đấu thầu chủ đầu tư thường thuê 
một tổ chức chuyên nghiệp đứng ra làm thay. Dưới quyền chuyên gia chuyên 
nghiệp còn có các nhân viên thừa hành thuộc lãnh vực thiết kế và tư vấn. Quá trình 
đấu thầu thường gồm các giai đoạn : thông báo mời thầu của chủ đầu tư, nộp đơn 
dự thầu của các nhà  thầu xây dựng, lập hồ sơ dự thầu, tiến hành xét thầu để lựa 
chọn người trúng thầu, ký kết hợp đồng chính thức giữa bên giao thầu với bên nhận 
thầu 

a-Trách nhiệm của bên mời thầu  
- Chủ đầu tư cử đại diện đứng ra tổ chức đấu thầu : người đứng ra tổ chức 

đấu thâù thường do giám đốc doanh nghiệp chỉ định kết hợp với các phòng ban 
chức năng liên quan 

- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu : 
+ Thông báo hồ sơ mời thầu  : trong đó nêu rõ đơn vị thời gian, hình 

thức đấu thầu, tiêu chuẩn của các nhà thầu được mời thầu, giới thiệu sơ bộ công 
trình được mời thầu, địa điểm xây dựng, nơi tham khảo hồ sơ mời thầu, thời hạn 
nộp đơn và mời thầu 

+ Đơn dự thầu : nêu rõ nguyện vọng tham gia đấu thầu, cho biết đã 
nghiên cứu kỹ hồ sơ của bên mời thầu, đồng ý nộp ngân phiếu bảo đảm (nếu có), 
các phương án kỹ thuật dự thầu nếu có, thời hạn hoàn thành công việc, các yêu cầu 
khác để hoàn thành công việc 

+ Dự án xây dựng : dự án này do nhà thầu tự lập, nêu rõ các giải pháp kỹ 
thuật, tổ chức, tài chính để thực hiện hợp đồng nếu nhận được thầu, giá trị hợp đồng .... 

+ Bản điều kiện hợp đồng : nêu rõ các điểm chung do pháp luật qui định 
+ Bản điều kiện riêng : do bên mời thầu soạn thảo, nêu rõ tính chất công 

trình, các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật các điều kiện riêng để xây dựng công trình, thời 
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gian xây dựng, yêu cầu về năng lực chuyên môn đối với nhà thầu, điều kiện tài 
chính, tạm ứng vốn, thanh toán, thưởng phạt, xử lý tranh chấp... 

+ Bản hợp đồng xây dựng : bên mời thầu có thể gửi luôn mẫu hợp đồng 
xây dựng để dự thầu tham khảo, chuẩn bị ký kết nhanh chóng khi thắng thầu 

+ Ngoài ra còn có các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và bản vẽ để làm 
rõ thêm nhiệm vụ, các yêu cầu, các quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên 

- Tiến hành mời thầu 
- Tiến hành tìm hiểu, đánh giá phẩm chất và năng lực nhà thầu 
- Xét chọn các đơn vị dự thầu : 

+ Tuỳ theo hình thức đấu thầu hay mời thầu được áp dụng việc xét thầu 
có thể tiến hành công khai hay không công khai. Trường hợp đấu thầu hạn chế và 
không hạn chế việc xét thầu được tiến hành công khai. 

+ Thành phần hội đồng xét thầu thường bao gồm đại diện chủ đầu tư 
đứng ra tổ chức đấu thầu, các nhà thiết kế, các chuyên gia tư vấn có liên quan am 
hiểu vấn đề.  

ở nước ta thành phần hội đồng được lập theo qui định chung trong quy 
chế đầu thầu do Nhà Nước ban hành tuỳ theo mức độ quan trọng của công trình 

+ Các đơn dự thầu được niêm phong kín và chỉ được mở công khai ở 
bước xét thầu 

+ Người chịu trách nhiệm chính tổ chức đấu thầu phải dựa trên các hồ sơ 
dự thầu để lập một bản sắp xếp các chỉ tiêu và các vấn đề chính cho mỗi đơn dự 
thầu để trình hội đồng xét. Việc quyết định ai là người trúng thầu có thể dựa trên 
các chỉ tiêu đã công bố sẵn khi mời thầu.  

Đối với công trình thuộc nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước thì  
kết quả bỏ phiếu chỉ để chủ đầu tư tham khảo, quyền quyết định cuối cùng vẫn do 
chủ đầu tư quyết định 

+ Việc xét chọn nhà thầu có thể kéo dài nhiều ngày sau khi mở thầu 
+ Sau khi đã chọn được nhà thầu, người quản lý công việc đấu thầu phaỉ 

lập bản tường trình chi tiết và đầy đủ tới chủ đầu tư và các cơ quan nhà nước có 
liên quan để xét duyệt lần cuối cùng 
 - Thời hạn đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả đấu thầu : 
       + Thời hạn đánh giá hồ sơ dự thầu tính từ thời điểm mở thầu : 

  . [ 60 ngày - đấu thầu trong nước 

  . [ 90ngày - đấu thầu quốc tế 
        Thời hạn đấu thầu 2 giai đoạn : thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu tính từ 
thời điểm mở thầu giai đoạn 2 
       + Thời hạn thẩm định kết quả đấu thầu : kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ 



Giáo trình Kinh Tế Xây Dựng  bộ môn kinh tế kỹ thuật 

Chương 5     Trang 60                               

  . Đối với gói thầu thuộc quyền thẩm định thủ tướng chính phủ [ 30 ngày 

  . Đối với gói thầu khác [ 20 ngày 
b- Trách nhiệm của bên dự thầu 
- Nghiên cưú hồ sơ mời thầu 
- Lập đơn dự thầu và dự án xin thầu 
-  Gửi đơn dự thầu đúng kỳ hạn quy định 
- một số yêu cầu đối với đơn vị dự thầu 
- Nhà thầu phải được một cơ quan ngân hàng, bảo đảm hay tài chính bảo 

lãnh và cơ quan này được chủ đầu tư thừa nhận. Mức bảo lãnh có thể lên đến 80% 
giá trị công trình 

- Nhà thầu phải có một số vốn sản xuất nhất định. Tuỳ theo số vốn này mà 
nhà thầu được phép nhận thầu công trình với giá dự toán tương ứng theo luật định 

- Nhà thầu phải nộp ngân phiếu bảo đảm cho cuộc đấu thầu (có thể lên đến 
20% chi phí đấu thầu). Nếu nhà thầu không trúng thầu thì khoản tiền này được chủ 
đầu tư trả lại 

- Nhà thầu phái nộp bản hồ sơ lý lịch của doanh nghiệp mình 
- Nhà thầu muốn liên doanh trong đấu thầu hoặc giao thầu lại cũng phải 

được chủ đầu tư đồng ý 
- Nhà thầu phải báo cáo về tình trạng lành mạnh về tài chính 
- Trong luật cạnh tranh một số nước còn qui định cấm nhà thầu liên kết với 

nhau để nâng giá xây dựng công trình 
c- Phương thức đấu thầu 
- Đấu thầu một túi hồ sơ : áp dụng chọn nhà thầu mua sắm hành hoá và xây 

lắp 
- Đấu thầu 2 túi hồ sơ : 
 + phương thức phương án kỹ thuật  70% thì mở tiếp túi hồ sơ thứ 2 
 + đề xuất phương án giá 
  áp dụng đối với đấu thầu tuyển chọn tư vấn 
- Đấu thầu 2 giai đoạn : 
 + áp dụng : giá trị mua sắm hàng hoá và vật liệu có giá trị ≥500 tỷ 
   giá trị mua sắm hàng hoá có tính chất lựa chọn thiết bị 

công nghệ toàn bộ phức tạp về công nghệ có kỹ thuật hoặc gói thầu xây lắp phức tạp 
   Dự án thực hiện theo hình thức chìa khoá trao tay 
 + Gồm 2 giai đoạn : 
  Giai đoạn 1 : nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật và phương 

án tài chính (chưa có giá) 
  Giai đoạn 2 : nhà thầu đã tham gia giai đoạn 1 nộp hồ sơ dự 

thầu chính thức gồm có phương án kỹ thuật và giá    
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5.3.2.4. Hợp đồng giá nhận thầu trong xây dựng   
a. Khái niệm về hơ sơ hợp đồng  
 Đó là một tập hợp các văn bản và tài liệu có giá trị pháp lý để ràng buộc 

trách nhiệm cụ thể đối với mỗi bên tham gia 
b. Các loại hợp đồng  
Có thể cho công tác xây lắp, công tác thiết kế tư vấn, thăm dò khảo sát xây 

dựng hay mua sắm vật tư, mát móc xây dựng  
Hợp đồng có thể tiến hành cho toàn bộ công trình, cho từng hạng mục công 

trình hay từng loại công việc xây dựng   
Hợp đồng xây dựng có thể ký kết giữa chủ đầu tư với chủ dự án, với tổng 

thầu, thầu chính, hay ký kết giữa tổng thầu (hay thầu chính)với các thầu phụ 
 c. Nội dung hợp đồng  
Tùy theo từng trường hợp cụ thể nội dung hợp đồng có thể khác nhau, 

nhưng nó thường bao gồm các bộ phận chính: 
- Tên và địa chỉ cơ quan ký hợp đồng, số tài khoản, ngân hàng giao dịch 
- Tên và chức vụ những người ký hợp đồng 
- Các điều khoản hai bên cam kết thực hiện 
Với hợp đồng xây dựng cần nêu rõ các danh mục công trình cần thực hiện, 

khối lượng, quy cách, thời gian xây dựng, lịch cung cấp tài liệu và vốn xây dựng có 
liên quan, lịch bàn giao, giá cả, phương thức tạm ứng, bàn giao, thanh quyết toán 
và thưởng phạt 

ở các nước tư bản, nội dung hợp đồng xây dựng thường gồm : bản hợp đồng 
thông báo trúng thầu, đơn vị dự thầu và các phụ lục, thuyết minh kỹ thuật, bản tiên 
lượng và dự toán, các bản vẽ thiết kế, các biễu mẫu thông tin bổ sung, các điều 
kiện chung của hợp đồng, các điều kiện riêng của hợp đồng. Nếu công trình đấu 
thầu thì ngoài hồ sơ đấu thầu kèm theo (thông báo mời thầu, hướng dẫn đấu thầu, 
giấy bão lãnh dự thầu, giấy chứng nhận năng lực và tư cách hành nghề của nhà 
thầu..) 

d. Vấn đề giá trong hợp đồng  
- Giá khoán gọn không thay đổi : theo cách này sau khi thắng thầu giữa bên 

giao và bên nhận sẽ tiến hành ký hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng không thay 
đổi, mặc dù trong thực tế thực hiện hợp đồng có sự thay đổi giá cả theo thị trường. 
Trường hợp này, có thế giá một đơn vị sản phẩm quy định không đổi, nhưng khối 
lượng công việc tính theo thực tế do hai bên thống nhất 

- Giá thanh toán : là giá theo chi phí  thực tế cộng với một khoản lãi tính 
theo % so với chi phí thực tế hay so với chi phí dự  toán ban đầu     

e. Vấn đề tạm ứng, thanh quyết toán và tranh chấp 
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* Tạm ứng : ở các nước tư bản, khi bắt đầu xây dựng công trình chủ đầu tư 
thường tạm ứng trước cho nhà thầu một khoản tiền nhất định. Theo qui định hiện 
nay việc tạm ứng được qui định như sau : 

- Đối với gói thầu thi công xây dựng : 

 + Gói thầu / 50 tỷ     Tạm ứng 10% giá trị hợp đồng 
 + Gói thầu từ 10 tỷ đến 50 tỷ         Tạm ứng 10% giá trị hợp đồng 

 + Gói thầu ∗ 10 tỷ   tạm ứng 20 % giá trị hợp đồng 
- Đối với gói thầu mua sắm thiết bị : 
 + Do 2 bên thõa thuận nhưng không nhỏ hơn 10% giá trị gói thầu 
- Đối với hợp đồng tư vấn : tối thiểu là 25% giá trị của hợp đồng 

 Việc thu hồi vốn tạm ứng được thực hiện khi gói thầu được thanh toán khối 
lượng hoàn thành đạt 20% đến 30% giá trị hợp đồng và thu hồi hết khi gói thầu 
được thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng. 

 * Đơn giá thanh toán là đơn giá đây đủ bao gồm chi phí trực tiếp, phụ phí, 
thuế và lãi. Mỗi lần thanh toán, chủ đầu tư sẽ giữ lại một số % nhất định so với giá 
trị thanh toán mỗi lần để thúc đẩy nhà thầu hoàn thành khối lượng. Khi bàn giao 
công trình, chủ đầu tư có thể giữ lại một số % giá trị công trình và sẽ thanh toán 
vào cuối thời gian bảo hành công trình. 

Chủ đầu tư có thể đề ra quy định thưởng cho nhà thầu, rút ngắn thời gian 
xây dựng, hạ giá thành. Trong hợp đồng luôn luôn có quy định về phạt do không 
đảm bảo tiến độ thi công. Nếu tổng mức phạt lên đến một số % đáng kể (5-19% 
giá trị công trình) thì chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng và giao cho nhà thầu 
khác thực hiện tiếp 

Khi có vấn đề tranh chấp thì hai bên tiến hành đàm phán thoả thuận. Nếu 
không phải đưa ra hội đồng trọng tài hoặc toà án giải quyết. Các vấn đề tranh chấp 
quốc tế sẽ được xử theo "luật hoà giải và trọng tài" của phòng thương mại quốc tế 
tại Thuỵ Sĩ. 
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Chương 6 : tổ chức cung ứng vật tư xây dựng  
            6.1.Những khái niệm và vấn đề chung  

6.1.1.Nhiệm vụ của công tác cung ứng vật tư 
Công tác cung ứng vật tư trong sản xuất - kinh doanh xây dựng có vai 

trò quan trọng. Bởi vì : 
+ Chi phí vật tư chiếm (60-70)% giá thành xây lắp. 
+ Khối lượng vật tư trong xây dựng cũng lớn hơn nhiều so với các ngành 

khác 
 + Việc kéo dài thời gian xây dựng chủ yếu do cung ứng vật tư không 
kịp thời, không đồng bộ và không đảm bảo chất lượng 
 Vậy nhiệm vụ chủ yếu của công tác cung ứng vật tư xây dựng là đảm bảo 
cung cấp vật tư đầy đủ về số lượng, đồng bộ về chủng loại, kịp về thời gian, đảm 
bảo chi phí hợp lý nhất. 
 6.1.2. Nội dung của công tác cung ứng vật tư  
 Nội dung cụ thể của công tác cung ứng vật tư là :  
 - Xác định nhu cầu vật tư 
 - Tổ chức mua sắm vật tư 
 - Kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư 
 - Tổ chức bảo quản vật tư 
 - Tổ chức vận chuyển vật tư đến chân công trình 
 - Lập kế hoạch chi phí và hạ giá thành vận chuyển 
 - Góp phần các tiêu chuẩn và định mức sử dụng vật tư 
 Trong những trường hợp nhất định tổ chức xây dựng có thể tự khai 
thác và sản xuất vật liệu 
 * Những vấn đề cần lưu ý giải quyết tốt trong công tác cung cấp vật tư 
xây dựng : 
 - Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và tính đồng bộ của vật tư cần cung 
cấp 
 - Tổ chức vận chuyển và bảo quản vật tư hợp lý 
 - Có biện pháp hạ chi phí cung ứng 

Các tổ chức xây dựng phải thường xuyên nắm vững nguồn cung cấp, 
chi phí vận chuyển và tính giá cả vật tư xây dựng trên thị trường để có thể 
nhanh chóng lập kế hoạch tranh thầu với mức độ chính xác cần thiết. 

6.2. Các hình thức tổ chức cung ứng vật tư xây dựng  
6.2.1. Tổ chức cung ứng có kho trung gian 
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 Kho trung gian có loại phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp, có loại 
phục vụ chung cho toàn công trình xây dựng. Hình thức tổ chức loại kho này 
thường dung cho các loại vật tư dùng chung cho toàn doanh nghiệp, khi địa 
chỉ và tiến độ sử dụng vật tư khó xác định trước, giá trị vật tư bé, công tác xây 
dựng xa các điểm cung ứng vật tư của thị trường tự do 
 6.2.2. Tổ chức vật tư đến thắng chân công trình 
 Hình thức này thường áp dụng cho các loại vật tư có địa chỉ và tiến độ 
sử dụng xác định, các loại kết cấu có kích thước lớn, các loại vật liệu có nhu 
cầu lớn có thể để ngoài trời 
 Nhiều trường hợp việc cung ứng vật tư đến chân công trình có thể thực 
hiện theo tiến độ giờ dựa trên tiến độ thi công và các hợp đồng cung cấp vật tư 
đã ký kết với các tổ cung cấp vật tư ngoài thị trường. Hình thức này áp dụng 
phổ biến trong nền kinh tế thị trường, mà ở đó các nhà thầu xây dựng cần 
giảm mạnh đến mức tối đa chi phí bảo quản, dự trữ vật tư và khi các tổ chức 
bán VLXD phát triển mạnh trên thị trường. 
 6.2.3. Tổ chức cung ứng vật tư theo hợp đồng xây dựng: 
 Hình thức này được sử dụng phổ biến trong xây dựng vì phần lớn các 
công trình xây dựng đều được thực hiện theo hình thức hợp đồng đơn chiếc và 
không phải sản xuất hàng loạt như ở các ngành khác. Khi tổ chức xây dựng 
không ký được hợp đồng xây dựng thì sẽ không có kế hoạch cung ứng vật tư 
xây dựng. Trong từng hợp đồng việc cung ứng vật tư có thể đến thẳng công 
trình hoặc qua kho trung gian chung cho toàn công trình 
 6.2.4. Tổ chức cung ứng vật tư đồng bộ 
 Theo hình thức này doanh nghiệp phải có một khâu tổ chức chuyên sắp 
xếp các loại vật tư một cách đồng bộ theo chủng loại để đảm bảo cung cấp 
hiệu quả cho thi công. Nếu vật tư được cung cấp với số lượng lớn nhưng không 
đồng bộ thì sẽ không đem lại lợi ích cho thi công. 

6.3. Xác định nhu cầu vật tư xây dựng  
6.3.1. Căn cứ để xác định nhu cầu vật tư 

 a- Các bản hợp đồng xây dựng, kèm theo hồ sơ thiết kế công trình và 
bản dự trù vật tư (nếu có) 
 b- Chương trình sản xuất xây dựng theo đơn vị thời gian (năm) 
 c- Các định mức để tính dự toán, định mức thi công về sử dụng vật tư, 
định mức hao hụt vật tư 
 d- Yêu cầu độ chính xác để tính toán  
 e- Các số liệu thống kê kinh nghiệm 
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 6.3.2. Xác định nhu cầu vật tư về số lượng 
 a- Phương pháp dựa vào tài liệu thiết kế và chương trình sản xuất xây 
dựng: 
 Theo phương pháp này nhu cầu về số lượng vật tư được xác định xuất 
phát từ các tài liệu thiết kế của công trình. Sau đó dựa vào chương trình sản 
xuất hằng năm bao gồm những công trình nào để tiến hành lập nhu cầu về 
vật tư cho năm. Nhu cầu vật liệu xây dựng bao gồm vật liệu nằm vào thực tế 
công trình, vật liệu hao hụt cho các khâu. 
  b- Phương pháp dựa vào thống kê kinh nghiệm 
 Phương pháp này được áp dụng đối với những vật tư phụ, vật rẻ tiền, 
mau hỏng vì loại vật tư này khó xác định chính xác về định mức. 
 6.3.3.Xác định nhu cầu vật tư về chủng loại 
 Thường được xác định bằng cách căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật của 
công trình xây dựng theo hợp đồng, theo chương trình sản xuất hằng năm và 
theo số liệu thống kê kinh nghiệm. 
 Trong vấn đề xác định chủng loại vật tư cần đảm bảo tính đồng bộ theo 
gốc độ toàn công trình và sau đó là theo gốc độ đồng bộ cho từng giai đoạn 
thời gian. Nếu yêu cầu cuối cùng này không được bảo đảm thì tính đồng bộ 
vẫn chưa được đảm bảo tốt. 

6.4. Xác định vật tư dự trữ 
6.4.1. Nhiệm vụ của công tác bảo đảm dự trữ vật tư  
Công tác đảm bảo dự trữ vật tư xây dựng, gồm: 
- Lập hồ sơ cập nhật cho các bộ phận vật tư dự trữ theo số lượng và giá 

trị 
- Theo dõi sự biến đổi của các bộ phận dự trữ 
- Tiến hành kiểm kê tài sản để thực hiện các qui định về quản lý cũng 

như về thương mại và thuế 
- Tham gia lập và thực hiện các đơn đặt hàng và cung ứng vật tư  
- Theo dõi phân phối vật tư cho sản xuất 
- Kiểm tra sự thừa thiếu của dự trữ 
- Đảm bảo an toàn cho sản xuất liên tục, nhưng không để chi phí quá 

lớn do dự trữ gây ra 
6.4.2. Các loại dự trữ cho sản xuất 
a- Dự trữ thường xuyên 
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Để đảm bảo sản xuất được liên tục gữa hai lần cấp phát, lượng dự trữ 
này bằng tích số giữa lượng tiêu dùng vật tư bình quân cho một ngày khoảng 
cách giữa hai lần cung cấp tính theo ngày. 

DTtx = Cng
bq x N  

Với  Cng
bq : lượng tiêu dùng vật tư bình quân cho một ngày  

 N : số ngày giữa hai lần cung ứng liên tục 
b- Dự trữ cho thời gian chuẩn bị cấp phát : lượng dự trữ này bằng tích 

số giữa lượng tiêu dùng vật tư bình quân cho một ngày và số ngày cần thiết để 
sắp xếp vật tư đồng bộ, kiểm tra chất lượng, nhập kho, cấp phát, vận chuyển 
vật tư đến chân công trình theo kinh nghiệm 

  DTcp = Cng
bq x Ncp 

Với Ncp lấy theo kinh nghiệm hoặc theo định mức 
c- Dự trữ thời vụ : đối với các loại vật tư chỉ được sản xuất theo thời vụ 

nhất định trong năm hoặc phụ thuộc vào thời tiết. 
  DTcp = Ctv

bq x Ntv 
Với   Ntv : số ngày gián đoạn không khai thác vật tư đựơc, lấy theo kinh 

nghiệm 
d- Dự trữ bảo hiểm :  đề phòng cung cấp vật tư bị gián đoạn, hay tính 

điều hoà của cung cấp bị phá hủy 
Lượng dự trữ bằng tích số giữa lượng vật tư tiêu dùng bình quân tính 

cho một ngày và số ngày cung cấp bị chậm trễ theo kinh nghiệm 
e- Dự trữ do hồ sơ thanh toán mua vật tư đến sớm hơn vật tư (nếu có) 
Dự trữ này được áp dụng đối với những loại vật tư rẻ tiền, mau hỏng và 

được xác định theo kinh nghiệm hay định mức. 
* Số lượng vật liệu dự trữ được quyền sử dụng : 
  Ds = Dk + Dm + Db 
Với  Ds  : Dự trữ hiện có trong kho 
 Dm : Số vật tư còn phải mua 
 Db  : Dự trữ bảo hiểm 
* Sơ đồ biểu diễn tình trạng các bộ phận dự trữ 
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Số 
lượn
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B 

Thời gian 
0

q0 q0

 
 B0 : Mức dự trữ bảo hiểm 
 a : Trường hợp sử dụng quá định mức dự trữ 
 b : trường hợp cung cấp bị chậm 
 c = a + b 

6.4.3- Các chiến lược dự trữ 
a- Chiến lược (S,T) 

  
 
 
 
 
 
  

T : Chu kỳ cung ứng vật tư  
 S : số lượng vật tư lớn nhất có thể chứa ở kho 

b- Chiến lựơc (B,S) 
 
 
 
 
 
 

B : Số lượng vật tư phải đặt mua sao cho trong thời gian giữa hai 
lần cung cấp mức dự trữ bảo hiểm không bị vi phạm 

* Thường sử dụng các vật tư đắt tiền nhưng số lượng dùng ít 
c- Chiến lựơc (B,q0) 

 
  
 
 
 
 

 
Với q0 : lượng vật tư cần bổ sung 
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Số 
lượn
g vật 
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S 
 

Thời gian 
T 0 2T 3T 4T

Số 
lượn
g vật 

B

S
q0 q0 q0

Thời gianT0 2T 3T 4T

    -  Dùng cho loại vật tư có giá thành trung bình và được cung ứng 
theo lô. 

d- Chiến lược (B,S,T)  
 
 
 
 
 
 

 
  Thường dùng các loại vật tư sử dụng nhiều nhưng rẻ tiền 

e- Chiến lược ( B, q0, T ) : 
 

 
 
 
 
 

6.4.4. Mức sẵn sàng cung cấp tối ưu 
              Mức sẵn sàng cung cấp tối ưu được tính bằng tỷ số giữa số lần 

cung cấp được thoã mãn hoàn toàn nhu cầu với tổng số lần cung cấp (kể cả 
thoã mãn hoàn toàn hay không thoã mãn hoàn toàn) 

             Trong xây dựng, việc cung cấp tối ưu thường được tính toán 
dựa vào tiến độ thi công đã được lập sẵn. 

6.5. Mua sắm vật tư 
6.5.1. Xác định số lượng vật tư mua sắm mỗi lần tối ưu 

 q0 : số lượng vật tư mua sắm cho một lần tối ưu 
Trị số q0 được dùng để làm cơ sở xác định qui mô kho chứa vật 

tư  

  
ZP

kQ
q b

.
200..

0 =  Với Q : nhu cầu sử dụng vật tư  

 kb : chi phí cho mỗi lần mua (không kể giá vật tư ) 
 P : giá mua ban đầu của 1 đơn vị bật liệu 
 Z : Tỷ lệ chi phí cho khâu lưu kho so với tổng chi phí mỗi 

lần mua (kể giá vật liệu) 
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 Số lần mua tối ưu : 
bk

ZPQn
.200
..

0 =   

Việc sử dụng công thức trên đòi hỏi phải bảo đảm 1 số điều kịên 
: 

 - Việc xuất kho phải liên tục và đều đặn 
 - Xí nghiệp có thể tuỳ ý lựa chọn thời điểm cung cấp hàng 

đến 
 - Số lượng mua vật tư không bị hạn chế 
 - Số lượng vật tư đặt mua bằng số lượng cung cấp 
 - Giá mua vật tư ban đầu là cố định 
6.5.2. các hình thức mua sắm vật tư  
a- Mua vật tư trực tiếp từ nơi sản xuất : làm giảm chi phí cung 

ứng cho khâu trung gian. Việc mua sắm có thể theo hình thức đưa vật 
tư về kho trung gian hay đưa vật tư về thẳng chân công trình qua khâu 
sắp xếp đồng bộ về mặt chủng loại 

b- Mua sắm vật tư được thực hiện theo hình thức hợp đồng mua 
sắm, trong đó nói rõ yêu cầu về số lượng, chất lượng, vật tư, thời gian 
cung cấp, giá cả điều kiện thanh toán, qui mô thưởng phạt 

c- Trong những trường hợp đặt biệt có thể mua sắm theo hình thức đấu 
thầu. 
 6.6. Tổ chức kho bãi bảo quản vật tư 

6.6.1. Nhiệm vụ của công tác bảo quản vật tư  
a- Tổ chức thu nhận vật tư theo đúng số lượng, chât lượng một 

cách chính xác nhờ các phương tiện cân đo thí nghiệm phù hợp 
b- tổ chức lưu kho hợp lý để bảo quản chất lượng vật tư,  đảm 

bảo dễ dàng cấp phát, an toàn 
c- Tổ chức cấp phát vật tư theo đúng tiến độ, số lượng, chất lượng yêu 

cầu  
d- Thường xuyên kiểm tra tình hình kho bãi để kịp thời phát 

hiện những sai sót để khắc phục và để sẵn sàn cung cấp không gian về 
tình hình vật tư trong kho cho các có công tác quản lý sản xuất 

e- Cùng bộ phận cung ứng tiến hành lập và thực hiện các hợp 
đồng mua sắm vật tư. 

6.6.2. Các loại kho bảo quản 
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%

A=72%

B=20%

C=8%

A=6%

B=17%

0

Trong xây dựng kho bảo quản có thể đặt ở khâu trung gian hay 
tại chân công trình, kho có thể đặt tập trung hay phân tán, có thể là 
công trình lắp ghép sử dụng luân lưu hay xây dựng dùng cho một lần. 

Kho bảo quản có thể có mái che hoặc bãi trống ngoài trời 
Trang bị cho kho bảo quản phải bảo đảm cho công việc thu 

nhận và cấp phát nhanh chóng với mức cơ giới hoá và tự động hoá phù 
hợp 

Phải có qui chế lao động và an toàn kho một cách chặt chẽ 
 6.6.3. Phân tích vật tư A, B, C 

  Để tổ chức lưu kho hợp lý, người ta thường phân vật tư ở kho ra làm 3 
loại : 
 A : Loại vật tư có giá trị lớn nhưng số lượng dùng ít 

B :  Loại vật tư có giá trị bé và số lượng dùng không lớn 
C : Loại vật tư rẻ tiền và số lượng dùng lớn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với loại vật tư A phải chọn hình thức tổ chức cung ứng và dự trữ 

tỷ mỷ để bảo đảm dự trữ ít nhất nhưng vần an toàn sản xuất, mặc dù 
đòi hỏi chi phí nhiều hơn cho khâu cung 

Với loại vật tư C có thể dùng hình thức tổ chức cung ứng thông thường 
Với vật tư loại B có thể lựa chọn hình thức tổ chức cung ứng và 

dự trữ tỷ mỹ hơn loại C với một mức độ an toàn nào đó. 

C=77%

Tính theo giá 
t ị

Tính theo số 
l

Loại vật tư 
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Chương 8 : tiến bộ khoa học - công nghệ trong 
xây dựng  

            8.1.Những vấn đề chung  
8.1.1. Khái niệm và phân loại tiến bộ khoa học - công nghệ  
8.1.1.1. Khái niệm : 
Khoa học công nghệ là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ 

do con người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải 
vật chất cho xã hội. 

Tiến bộ khoa học công nghệ là không ngừng phát triển và hoàn thiện các tư 
liệu lao động và đối tượng lao động, áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và 
hình thức hiệu quả trong sản xuất và tổ chức lao động ở nước ta cũng như trên thế 
giới. 

8.1.1.2. Phân loại tiến bộ khoa học công nghệ 
Tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản biểu hiện ở 

tất cả các khâu từ tổ chức quá trình sản xuất xây dựng đến tổ chức quản lý ngành 
xây dựng. Cụ thể : 

- Trong lĩnh vực đầu tư : nghiên cứu dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng  
- Trong lĩnh vực xây lắp : gia cố nền, xử lý nền móng, công nghệ bê tông, 

công nghệ thép, công nghệ cốt pha, dàn giáo, xử lý thấm ... 
- Trong lĩnh vực sản xuất ở các xí nghiệp sản xuất phụ trợ : sản xuất vật liệu 

và cấu kiện xây dựng, cung ứng vật tư và dịch vụ xây dựng , chế tạo sữa chữa máy 
móc thiết bị xây dựng  

- Trong lĩnh vực trang trí hoàn thiện, xử lý chống thấm, vi khí hậu, vật lý 
kiến trúc công trình 

-  Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ công nhân xây dựng và quản lý xây dựng  
8.1.2. Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ  
Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng : 
- Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát 

triển công nghiệp hoá xây dựng  
- Phát triển, hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế 

trong xây dựng  
- Giảm nhẹ quá trình lao động, dần dần thay thế lao động thủ công bằng 

máy móc, trên cở sở đó tạo điều kiện hoàn thiện người lao động 
- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hao phí lao động, nguyên nhiên vật 

liệu 
- Hạ giá thành sản phẩm xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm xây 

dựng  
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8.1.3. Phương pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong 

xây dựng  
- Đối với máy móc và công cụ lao động xây dựng : phải đẩy mạnh áp dụng 

cơ giới hoá, từng bước áp dụng tự động hoá một cách hợp lý, nâng cao tính cơ 
động và linh hoạt của máy móc, áp dụng cải tiến, kết hợp giữa cách đi tuần tự và 
cách đi tắt đón đầu trong phát triển công nghệ xây dựng  

- Đối với đối tượng lao động (vật liệu và kết cấu xây dựng ) phải đẩy mạnh 
việc áp dụng các loạt vật liệu có hiệu quả, các loạt kết cấu tiến bộ, nhất là các loại 
vật liệu, kết cấu nhẹ cho phép xây dựng nhanh và các loạt vật liệu có độ bền cao 
phù hợp với điều kiện nhiệt ẩm. Kết hợp tốt giữa sử dụng vật liệu hiện đại với vật 
liệu truyền thống, giữa phương pháp đúc xây tại chỗ với áp dụng kết cấu lắp ghép 
đúc sẵn.... 

- Đối với công nghệ xây dựng : trong quá trình sản xuất xây dựng phải đặc 
biệt chú ý cải tiến phần cứng của công nghệ. Phải chú ý phát triển và ứng dụng các 
qui trình công nghệ xây dựng tiên tiến dựa trên khả năng máy móc, nhân lực và vật 
liệu xây dựng hiện có. 

Trước mắt cần hoàn thiện và cải tiến các công nghệ xây dựng truyền thống, 
phát triển đón đầu một số công nghệ tiên tiến như công nghệ xây dựng nhà cao 
tầng bằng các phương pháp ván khuân trượt, xây dựng tầng hầm nhà cao tầng theo 
phương pháp Top-Down....Chú ý tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền, 
chỉ đạo tổ chức theo sơ đồ mạng trong công nghệ xây dựng  

- Đối với công tác thiết kế : cần đẩy mạng công tác tự động hoá trong thiết 
kế với sự hổ trợ của tin học, áp dụng các thành quả tính toán trong lĩnh vực cơ học 
xây dựng, nâng cao chất lượng của công tác thăm dò khảo sát phục vụ thiết kế... 

- Đối với công tác quản lý : cần đẩy mạnh việc áp dụng tự động hoá trong 
quản lí, nhất là đối với khâu thu nhận, bảo quản và xử lí thông tin, chỉ đạo điều 
hành tác nghiệp..... 

- Đối với lĩnh vực tiêu chuẩn và qui phạm xây dựng cần phải được tiếp tục 
hoàn thiện bổ sung có thảm khảo các tiêu chuẩn và quy phạm quốc tế. 

8.2. Một số đặc trưng của tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng  
8.2.1. Cơ giới hoá trong xây dựng  
8.2.1.1. Khái niệm   
Cơ giới hoá là sự chuyển quá trình thi công xây dựng từ thủ công sang lao 

động bằng máy.  
Cơ giới hoá được phát triển qua 3 giai đoạn : 
+ Giai đoạn cơ giới hoá bộ phận  
+ Giai đoạn cơ giới hoá toàn bộ  
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+ Giai đoạn nữa tự động và tự động hoá  
8.2.1.2. Phương pháp cơ giới hoá  
- Cơ giới hoá tối đa các công việc nặng nhọc và những khối lượng xây dựng 

lớn tập trung 
- Cơ giới hoá hợp lý từng bước, tiến tới cơ giới hoá toàn bộ quá trình thi 

công xây lắp và công tác vận chuyển. 
- Phối hợp chặc chẽ giữa máy chuyên dùng và máy đa năng 
- Phải đảm bảo tính thuần nhất, dễ tổ chức sử dụng và sửa chữa máy móc 
- Phải đảm bảo độ bền chắc và độ tin cậy của máy xây dựng  
- Phải phù hợp với trình độ tổ chức quản lí và trình độ sử dụng con người 
- Phải phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu đảm bảo chỉ tiêu hiệu 

quả kinh tế cao. 
8.2.1.3. Các chỉ tiêu cơ giới hoá  
a. Mức độ cơ giới hoá công tác : 
- Mức độ cơ giới hoá của một loại công tác xây lắp 

%100x
Q

Q
K m

ct =  

- Mức độ cơ giới hoá công trình  

   %100x
G

G
K m

m =  

Với   Qm :  Khối lượng công tác thi công bằng máy 
 Q   :  Tổng khối lượng công tác thi công bằng máy và thủ công 
 Gm :  Giá trị công tác xây lắp được thi công bằng máy (đo bằng tiền) 
 G   :  Tổng giá trị công tác thi công bằng máy và thủ công  
b. Mức cơ giới hoá lao động: 

 %100x
T
T

K m
ld =       và     %100x

S
S

K m
ld =  

Với  Tm : hao phí lao động thi công bằng máy (đo bằng thời gian) 
 T   : tổng hao phí lao động thi công bằng máy và thủ công  
 Sm : số lao động thi công bằng cơ giới 
 S   : tổng số lao động thi công bằng cơ giới và thủ công 

* Ta có : 211
<+=

+
=

m

tc

m

ctm

ct Q
Q

Q
QQ

K
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ld S
S
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SS

K
 

 Do đó : Kct > Kld 

c. Mức trang bị cơ giới  
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 - Mức trang bị cơ giới cho lao động : 

  
S
P

K m
tb = (công suất thiết bị / người) 

 - Mức trang bị cơ giới hoá cho một đồng vốn đầu tư  

  
V
V

K m
tbv =  

Trong đó :Pm : tổng công suất máy móc thiết bị của đơn vị 
      Vm : tổng giá trị thiết bị thi công của đơn vị 
       V : tổng bốn đầu tư của đơn vị, gồm vốn cố định và vốn lưu động 
8.2.2. áp dụng các bộ phận kết cấu lắp ghép, xây lắp 
8.2.2.1. Khái niệm và các giai đoạn phát triển  
Các bộ phận, kết cấu lắp ghép là những bộ phận hoặc cấu kiện của công 

trình xây dựng được chế tạo sơ bộ hoặc tương đối hoàn chỉnh ở một nơi khác ngoài 
hiện trường xây dựng. Tại hiện trường xây dựng người ta chỉ tiến hành công tác 
đất, công tác lắp ghép và công tác hoàn thiện 
 Quá trình áp dụng cấu kiện lắp ghép trải qua 3 giai đoạn : 

 - Lắp ghép bộ phận : chỉ có một số cấu kiện đơn giản được thi công 
bằng phương pháp lắp ghép như móng, cột, dầm ... 

 - Lắp ghép toàn bộ  : hầu hết các kết cấu của công trình đều được thi 
công bằng phương pháp lắp ghép. Tại công trường chỉ thực hiện các công tác xử lí 
mối nối và hoàn thiện 

 - Lắp ghép ở trình độ cao : lắp ghép cả căn hộ với mức độ hoàn thiện 
cao trong nhà máy 

8.2.2.2. Các chỉ tiêu và trình độ áp dụng lắp ghép 
a. Mức độ lắp ghép 

 %100lg
lg x

G
G

K =    %100
'
lg'

lg x
G
G

K
vl

=  

Trong đó : 
 Glg : giá trị của các cấu kiện thi công bằng phương pháp lắp ghép 

(gồm giá trị bản thân cấu kiện và giá trị của công tác lắp dựng cấu kiện ngoài hiện 
trường công tác) 

 G'lg : giá trị cấu kiện lắp ghép, không bao gồm chi phí lắp ghép ngoài 
hiện trường xây lăp 

 G : tổng giá trị công trình 
 Gvl : giá trị vật liệu trong giá trị công trình 
b. Mức hoàn thiện các công tác xây lắp 



Giáo trình Kinh Tế Xây Dựng  Khoa Xây Dựng Thuỷ Lợi _ Thuỷ Điện 

Chuyên ngành xây dựng dD & CN                                                             Trang 87 

∞→n  ∞→n  ∞→n ∞→n
Z

 %100x
TT

T
K

htm

m
ht +
=  

Trong đó : Tm : hao phí lao động để chế tạo cấu kiện đúc sẵn trong nhà máy 
        Tht : hao phí lao động để hoàn thiện cấu kiện đó tại hiện trường 
c. Các thông số lắp ghép  
  - Số loại cấu kiện lắp ghép 
 - Trọng lượng các cấu kiện lắp ghép : tối đa, tối thiểu và trung bình 
 - Kích thước các cấu kiện lắp ghép :  tối đa, tối thiểu và trung bình 
8.2.2.3. Hiệu quả kinh tế do áp dụng kết cấu lắp ghép đúc sẵn 

- Thực hiện công nghiệp hoá ngành xây dựng  
- hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất lao động tăng, rút 

ngắn thời gian thi công 
- Tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiện ván khuân, dàn giáo... 
- Nâng cao chất lượng cấu kiện, hạ giá thành xây lắp 

 8.3. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế của đầu tư kỹ thuật mới 
 8.3.1. Quan niệm về hạ giá thành của sản phẩm xây lắp 
 Nội dung chi phí trong giá thành gồm hai bộ phận là chi phí bất biến và chi 
phí khả biến 
 Chi phí bất biến của doanh nghiệp trong một thời đoạn (thường là một năm) 
là loại chi phí không thay đổi, không phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất 
ra trong năm. Ví dụ chi phí cho bộ máy quản lý, lãi nợ dài hạn... Tính bất biến ở 
đây chỉ là tương đối và giữ nguyên trong một khoản qui mô khối lượng sản phẩm 
nhất định trong năm. Trong thực tế khi khối lượng sản xuất trong một năm tăng lên 
thì mức chi phí bất biến cũng có thể tăng lên. 
 Chi phí khả biến (biến phí) tính cho một thời đoạn là loại chi phí thay đổi, 
phụ thuộc vào khối lượng công tác xây lắp làm ra trong một thời đoạn. Ví dụ : chi 
phí vật liệu, nhân công theo lương sản phẩm, chi phí nhiên liệu.... 
 Nhưng chi phí khả biến tính cho một đơn vị sản phẩm thì nó lại là chi phí 
bất biến (đó là định mức vật tư hay chi phí định mức) 
 Gọi :  Ztg : Tổng giá thành sản phẩm sản xuất hàng loạt trong năm 
  Z   : giá thành một đơn vị sản phẩm 
  P   : Chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm 
  F   : chi phí cố định của doanh nghiệp trong năm 
  n   : số lượng sản phẩm sản xuất trong năm 

  Ta có : Ztg = P x n + F  và Z = P + 
n
F

 

         Zlim   =  Plim     +     lim 
n
F

   =  lim P  = f(n) 
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1Z∆  

2Z∆  

3Z∆  

N

P

II 

III
Z=f(n)

Z 

ZA 

F1 

F2 

0 N1 N 

Z1 

Z2 

 
Nhận xét : khi số sản lượng sản phẩm tăng    
rất nhiều (ứng với thời kỳ sản xuất hàng  
loạt) thì giá thành một đơn vị sản phẩm  
chủ yếu phụ thuộc vào chi phí biến đổi 
P, vì vậy muốn hạ giá thành sản phẩm cần  
phải hạ thấp chi phí biến đổi. 
 - Vùng I : giai đoạn sản xuất đơn  
chiếc, khi đó ∆n1 nhỏ dần đến ∆Z1 lớn,  
sản phẩm tăng không nhiều nhưng hạ giá 
thành được nhiều, nên hạ giá thành bằng  
cách tăng số lượng sản phẩm 
 - Vùng II : giai đoạn chuyển tiếp 
khi đó có ∆n2 và ∆Z2 tương đương nhau, 
nghĩa là việc hạ giá thành một đơn vị sản  
phẩm ít phụ thuộc vào việc tăng số lượng sản phẩm    1N∆      2N∆     3N∆  

 - Vùng III : giai đoạn sản xuất hàng loạt , khi đó ∆n3 lớn hơn ∆Z3 nhỏ, 
nghĩa là số lượng sản phẩm tăng rất nhiều nhưng giá thành một đơn vị sản phẩm hạ 
ít. Do vậy muốn hạ giá thành, thì điều chủ yếu là cần phải giảm chi phí biến đổi P, 
còn việc tăng số lượng sản phẩm ít có nghĩa. 
 Trường hợp có nhiều phương án cần so sánh, ta có thể tiến hành như sau : 

- Giả thiết có 2 phương án với Ztg1 ≠  Ztg2  P1n + F1 ≠  P2n + F2, ta cần tìm 
điểm sản lượng cân bằng (ký hiệu là nn) 

Do P1≠ P2 và F1≠ F2 nên 2 đường thẳng Z1(n) và Z2(n) giao nhau tại điểm nn, 
điểm nn tìm ra từ công thức sau : 

 P1nn + F1 = P2n2 + F2 
21

12

PP
FF

nn −
−

=→  

Xác định được giá trị Z1(nn) và Z2(n2), từ đó chọn phương án có giá thành 
nhỏ hơn tương ứng với hai qui mô sản xuất với khối lượng sản xuất n từ 0 nn→ và 

từ ∞→nn   

 
 
 
 
 
 

 

I
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Với đồ thị trên : 
- Với qui mô sản xuất từ 0  Nn thì PA1 có giá thành nhỏ hơn 
- Với qui mô sản xuất từ ∞→nN thì PA2 có giá thành nhỏ hơn 

8.3.2. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế  trong việc ứng dụng 
công cụ lao động mới 
 Trong trường hợp tổng quát : hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng công cụ 
lao động mới được áp đo bằng mức tiết kiệm tổng chi phí qui đổi của phương án  
và hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án kỹ thuật mới, xác định theo công 
thức sau : 
  F® = Z® + Ex.V® 
  Hn= (F®1 - F®2) x Sn 
Trong đó : Fđ : tổng chi phí qui đổi tính cho một đơn vị sản phẩm của phương án 
  Zđ : giá thành một đơn vị sản phẩm làm ra của máy 
  Ex : hệ số hiệu quả so sánh của ngành xây dựng  
  Vđ : suất vốn đầu tư để mua sắm thiết bị hoặc giá máy tính cho một 
đơn vị sản phẩm 
  Hn : hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương pháp mới 
  Sn : Số lượng sản phẩm thu được áp dụng do áp dụng công nghệ mới 
  Fđ1, Fđ2 : tổng chi phí qui đổi của các phương án trước và sau khi áp 
dụng công cụ lao động mới 
 8.3.3. Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế trong việc áp dụng kết 
cấu và công nghệ mới 
 8.3.3.1. Tính tổng chi phí tính toán cho công tác xây lắp 
  F = (Z hvvxxr TCVETVEH ....) +++±  

Trong đó : F : tổng chi phí tính toán cho công tác xây lắp sử dụng vật liệu, kết 
cấu mới đang xét 
  Z : giá thành công tác xây lắp 
  Hr : hiệu quả (hay thiệt hại) do rút ngắn (hay kéo dài) thời gian xây 
dựng của phương án đang xét với phương án cơ sở 
  Ex : hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành xây dựng  
  Ev : hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành vật liệu xây dựng 
  Vx : vốn đầu tư (kèm theo vốn lưu động cần thiết) của tổ chức xây dựng  
  Vv :vốn đầu tư cho việc xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện và vật 
liệu đang xét 
  C : chi phí sử dụng sản phẩm xây dựng  
  Th : Thời kỳ tính toán chi phí sử dụng (thường lấy bằng thời hạn thu 
hồi vốn đầu tư ) 
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  Bd : chi phí bất biến của phương án có thời gian xây dựng kéo dài 
hơn, xác định  trong dự toán công tác xây lắp 
  Td : thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng kéo dài  
  Tn : thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng ngắn hơn 
 Nếu phương án đang xét  có thời gian xây dựng ngắn hơn  so với phương án 
cơ sở thì trị số Hr phải lấy (-) và ngược lại. 

 Vv tính theo công thức : 
N

AV
Vv

.0=  

 
  V0 : vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu , cấu kiện mới 
  A : khối lượng cấu kiện, vật liệu cung cấp cho phương án xây dựng 
đang xét 
  N : công suất sản xuất năm của nhà máy 
 8.3.3.2. Hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án vật liệu, kết cấu mới 
   Hn = (F1-F2)xSn2  
 F1,2 : tổng chi phí tính toán một đơn vị công tác xây lắp của phương án 1 
 Sn2 : khối lượng công tác xây lắp thực hiện trong năm của phương án 2 
 8.4. Phương pháp đánh giá, so sánh các phương án ứng dụng tiến bộ 
khoa học - công nghệ trong xây dựng  
 Áp dụng các phương pháp đã trình bày ở ch−ơng 2 để đánh giá: 
     - Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng 
phương án 
  - Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng 

8.5. Các trường hợp so sánh theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp 
8.5.1. Phương pháp so sánh các phương án ứng dụng công nghệ xây dựng mới với nhau 
 8.5.1.1. So sánh theo góc độ lợi ích của chủ thầu xây dựng  
 a. Trường hợp các phương án có quá trình công nghệ đơn giản và thời gian 
thực hiện ngắn, Txd < 1 năm 
 Trường hợp này nên sử dụng chỉ tiêu tĩnh có xét đến sự ảnh hưởng của thời 
gian xây dựng. Các chỉ tiêu so sánh chủ yếu 
 a.1. Chỉ tiêu chi phí min 

  ( )ir

n

i
iii FFHCrTVF min;..

2
1

1
=±+= ∑

=
hF≤  

 Với  F : tổng chi phí thực hiện phương án 
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  n : số tài sản thi công (chủ yếu là máy xây dựng ) tham gia vào quá 
trình thi công 
  Vi : vốn đầu tư mua sắm máy thi công thứ i (coi như giá trị bản thân 
máy đó) 
  Ti : thời gian tham gia vào quá trình thi công của máy thứ i (tháng) 
  ri : lãi suất của nguồn vốn đầu tư mua sắm máy thi công thứ i. Lãi 
suất này tính theo đơn vị đo của máy thi công Ti (thường tính lãi theo tháng). Có 3 
trường hợp : 
 + Nếu dùng vốn vay để mua sắm máy thì ri lấy theo lãi suất vay 
 + Nếu dùng vốn tự có để mua sắm máy thì ri lấy theo lãi suất tối thiểu do 
chủ đầu tư lựa chọn 
 + Nếu thuê máy để thực hiện thì ri = 0, chi phí thuê máy tính vào C (tổng 
chi phí quá trình thi công) 
 C : tổng chi phí cho quá trình thi công, kể cả chi phí cho công trình tạm và 
chi phí di chuyển máy đến công trường lúc ban đầu. (Gồm chi phí vật liệu, nhân 
công, sử dụng máy và chi phí chung không kể chi phí tiền trả lãi vốn vay vì chi phí 
này đã tính ở trị số ri.Vi ) 
 Fn : chi phí bảo đảm được mức lợi nhuận dự kiến khi ký hợp đồng 
 Hr : hiệu quả (hay thiệt hại) do rút ngắn hay kéo dài thời gian thi công của 
phương án đang xét so với phương án cơ sở. Nếu phương án đang xét có thời gian 
thi công ngắn hơn thì Hr lấy dấu (-) và ngược lại. 
 Các trị số Vi chia 2 vì ở đây áp dụng khấu hao tuyến tính, khấu hao đến đâu 
sẽ đem trả nợ đến đấy, vì vậy vốn đầu tư trung bình phải tính trả nợ (hoặc bị thiệt 

hại ứ đọng) bằng 
2

iV
 

 Nếu vốn lưu động của các phương án khác nhau đáng kể (chủ yếu là dự trữ 
vật tư) thì phải cộng thêm vào vốn đầu tư một lượng vốn lưu động trung bình cần 
thiết nhưng không phải chia đôi và lãi suất ri là lãi suất vay vốn lưu động. 
  a.2. Chỉ tiêu tổng lợi nhuận  
   L = D - C - T  max 
 Trong đó : D : doanh thu của phương án, thể hiện ở giá trị khối lượng được 
bên giao nhận thầu thanh toán 
         C : Tổng chi phí cho quá trình thi công 
         T : các loại thuế và lệ phí phải nộp 
   a.3. Chỉ tiêu mức doanh lợi của đồng vốn đầu tư  

   max→=
V
LM L  
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 Ngoài ra còn tính chỉ tiêu thiệt hại về môi trường bé nhất và chỉ tiêu nộp 
thuế cho nhà nứơc. 
 b. Trường hợp các phương án có quá trình công nghệ phức tạp và thời gian 
xây dựng dài, Txd > 1 năm 
   Trường hợp này phải tính một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có xét đến giá 
trị tiền tệ theo thời gian. Với mỗi phương án ứng dụng công nghệ mới ta lập một 
dự án đầu tư rồi tiến hành tính toán, phân tích và so sánh theo các phương án đánh 
giá dự án đầu tư  
 Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp :  

b.1. Tính tổng chi phí qui về thời điểm ban đầu 
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Trong đó :  Txd : thời gian thi công (năm) 
  Vt : Vốn đầu tư gồm giá trị máy móc thiết bị thi công ở năm thứ t của 
quá trình thi công. Nếu vốn lưu động của các phương án khác nhau thì dựa vào trị 
số Vt một trị số vốn lưu động trung bình cho cả quá trình thi công (không phải chia 
đôi) và với lãi suất r, vay vốn lưu động. 
  Ct : chi phí của quá trình thi công ở năm thứ t ( không có chi phí trả 
lãi vốn vay) 
  r : lãi suất vay tối thiểu tính toán do nhà đầu tư tự chọn 
  r': suất thu lợi của nguồn vốn đầu tư mua sắm máy. Nếu dùng vốn tự 
có để mua sắm máy thi công thì r=r'. Nếu vay vốn để mua máy thi công thì r' là lãi 
suất vay 
 b.2. Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời điểm hiện tại 
Phương án đáng giá khi NPV 0≥ , phương án tốt nhất là phương án có NPV = max 
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Trong đó :  
 V0 : vốn đầu tư mua sắm máy thi công ở thời điểm bắt đầu thi công (t=0) 
 Bt : doanh thu ở năm thứ t theo hợp đồng giao nhận thầu 
 Ct : chi phí thi công năm thứ t (không có khấu hao) 
 Vt : vốn đầu tư mua sắm máy thi công ở năm thứ t (nếu có) 
 SV :giá trị thu hồi khai đào thải máy thi công ở năm thứ t (nếu có) 

b.3. Chỉ tiêu tổng lợi nhuận qui về thời điểm ban đầu 
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b.4. Chỉ tiêu mức doanh lợi một đồng vốn: 
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Trị số Vt xác định theo 2 cách : 
Cách 1 : tính trị số Vt trong đó đã tính trừ giá trị còn lại 
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Trong đó :  Vit : giá trị mua máy thi công thứ i cho năm thứ t 
  SVit : giá trị thu hồi khi đào thải tài sản thứ i 
  Tit : thời gian tham gia vào quá trình thi công của máy thứ i ở năm t 
  n : số máy thi công ở năm thứ t 
Theo cách tính này thì tất cả các trị số SVt trong công thức tính NPV đều vắng mặt 

Cách 2 : tính riêng chi phí đầu tư mua sắm máy và giá trị còn lại khai đào 
thải máy ra khỏi quá trình thi công 
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trong đó : Vit : giá trị mua máy thứ i để đưa vào quá trình thi công ở năm thứ t 
 Đối với máy cũ : Vit lấy bằng giá trị còn lại của máy theo giá đánh giá lại 
với giá thị trường ở năm thứ t 
 Đối với máy mới : Vit lấy bằng giá trị ban đầu của máy tại thời điểm đưa 
máy vào thi công 
    Vibt : giá của máy thứ i ở năm máy bị đưa ra khỏi quá trình thi công được 
đánh giá lại ở thời điểm t theo giá thị trường. 
 Nếu có nhiều máy cùng tham gia thì ta tính riêng từng máy rồi tổng hợp lại. 
Khi đó giá trị phân bố của máy phải đặt tại thời điểm đưa máy vào sử dụng và 
không cần tính đến giá trị thu hồi của máy khi máy ra khỏi quá trình thi công. 
  8.5.1.2. So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư  
 Việc thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng chủ yếu do các nhà thầu xây 
dựng lập và được trình bày với chủ đầu tư khi tham gia tranh thầu. Nhưng ngay ở 
bước thiết kế kiến trúc và kết cấu xây dựng thì vấn đề về công nghệ xây dựng đã 
được đề cập đến chủ đầu tư và vấn đề này có liên quan chặc chẽ đến chỉ tiêu thời 
gian xây dựng, chất lượng và giá thành xây dựng sau này. 
 Khi so sánh theo góc độ lợi ích của mình để chọn phương án công nghệ và 
tổ chức xây dựng thì chủ đầu tư chỉ quan tâm đến các chỉ tiêu sau : thời gian thi 
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công, chi phí, chất lượng thi công, an toàn và bảo vệ môi trường. Việc so sánh 
phương án chỉ sảy ra khi một phương án có chi phí lớn hơn nhưng thời gian thi 
công ngắn hơn so với phương án kia. Chủ đầu tư sẽ chọn phương án có thời gian 
thi công ngắn hơn nhưng lại có chi phí lớn hơn nếu điều kiện sau thoả thuận : 
  Cn - Hr < Cd với Tn < Td và Cn > Cd 
 Trong đó : 
 Tn; Td : thời gian xây dựng cử phương án có thời gian xây dựng ngắn và dài 
 Cn; Cd : chi phí xây dựng của phương án có thời gian xây dựng ngắn và dài 
 Hr : Hiệu quả do rút ngắn thời gian xây dựng của chủ đầu tư, bao gồm : 
      + Sớm nhận được một khoản lợi nhuận do sớm đưa công trình vào 
sử dụng (Hl) 
      + Sớm thoã mãn một số nhu cầu của xã hội và nền kinh tế quốc 
dân (hiệu quả kinh tế -  xã hội)  
      + Giảm một số chi phí bất biến phụ thuộc vào thời gian xây dựng 
có liên quan đến chủ đầu tư (Hb) 
      + Giảm thiệt hại do ứ đọng vốn và tiền trả lãi vốn vay để xây dựng 
công trình (Hv)  
      + bảo đảm được thời cơ kinh doanh 
 Trong các hiệu quả kể trên có các hiệu quả không thể lượng hoá được, trừ 
hiệu quả Hl ; Hb ; Hv. Do đó : Hr = Hl + Hb + Hv 
 a. Tính Hl : Hl = Vs.E0.(Td-Tn) 
 Trong đó :  
  Vs : vốn đầu tư phần sớm được đưa vào sử dụng, thể hiện tỷ lệ % huy 
động công suất thiết kế. 
  E0 : Hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành đầu tư (% năm) 

 b. Tính Hb :  )1(
d

n
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T
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 Trong đó : Bd : chi phí bất biến phần có phụ thuộc vào thời gian xây dựng 
công trình có liên quan đến chủ đầu tư  
 c. Tính Hv :  Hv = (Vd - V0d) - (Vn - V0n) 
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 Trong đó :  
Vd : tổng vốn đầu tư của phương án có thời gian xây dựng dài, gồm vốn gốc 

cộng vốn thiệt hại ứ đọng vốn và tiền trả lãi 
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Vn : tổng vốn đầu tư của phương án có thời gian xây dựng ngắn, gồm vốn 
gốc cộng vốn thiệt hại ứ đọng vốn và tiền trả lãi 

V0d : tổng vốn đầu tư gốc (gồm vốn tự có và vốn vay) của phương án có thời 
gian xây dựng dài 

V0n : tổng vốn đầu tư gốc (gồm vốn tự có và vốn vay) của phương án có thời 
gian xây dựng ngắn 
 Vid, Vin : vốn gốc tự có bỏ ra ở thời điểm i hoặc nợ gốc ở thời điểm đi vay 
năm thứ i năm thứ i của phương án có thời gian xây dựng dài và phương án có thời 
gian xây dựng ngắn 
 t : thời điểm bỏ vốn tự có hay thời điểm đi vay với số vốn Vi tính từ lúc bắt 
đầu xây dựng đến thời điểm i 
 r : mức thiệt hại do ứ đọng vốn hay lãi suất vốn vay. 
 8.5.2. Phương pháp so sánh các phương án máy xây dựng  

8.5.2.1.So sánh theo góc độ lợi ích của nhà thầu xây dựng  
a. Trường hợp so sánh phương án khi so sánh máy xây dựng  
Để so sánh phương án máy, nhà thầu xây dựng phải lập dự án mua sắm máy 

cho một số phương án để lựa chọn. Nếu chỉ có 1 phương án thì phải tính toán để 
xác định tính hiệu quả của phương án 

Khi phân tích tài chính cũng sử dụng nhóm chỉ tiêu tĩnh (như chi phí cho 
một sản phẩm, lợi nhuận cho một sản phẩm của máy lớn, doanh lợi cho một đồng 
vốn đầu tư, thời hạn thu hồi vốn đầu tư) và nhóm chỉ tiêu động (như chỉ tiêu hiện 
giá của hiệu số thu chi NPV, suất thu lợi nội tại IRR, tỉ số thu chi B/C) cũng như 
nhóm chỉ tiêu an toàn tài chính. 

Khi phân tích kinh tế-xã hội cũng dùng các chỉ tiêu như giá trị sản phẩm gia 
tăng, mức đóng thuế, bảo vệ môi trường... 

Khi so sánh giữa phương án nhập khẩu và mua máy nội địa cũng áp dụng 
nhóm chỉ tiêu vừa kể trên, nhưng phải tính thêm các chi phí có liên quan đến hợp 
tác quốc tế và chuyển giao công nghệ (nếu có) cho phương án nhập khẩu, cũng như 
phải tính đến hiệu quả do tiết kiệm ngoại tệ....cho phương án mua máy nội địa. 

b. Trường hợp so sánh máy xây dựng để thực hiện quá trình thi công 
Vì yếu tố máy xây dựng gắn liền với công nghệ xây dựng nên phương pháp 

so sánh cũng tương tự như "So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư ", nhưng ở 
các công thức tính toán chỉ tiêu vốn đầu tư cho máy thi công chỉ kể đến vốn đầu tư 
mua sắm máy xây dựng và chỉ tiêu chi phí cho thi công chỉ tính đến chi phí sử 
dụng máy xây dựng  

Trường hợp so sánh giữa phương án tự mua sắm và đi thuê máy để thực hiện 
quá trình thi công : 
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+ Trường hợp mua sắm máy để thi công : có ưu điểm là doanh 
nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Nhược điểm là phải bỏ tiền để mua máy, để bảo dưỡng, bảo quản và quản lý máy, 
gây thiệt hại ứ đọng vốn trong thời gian máy chờ việc. 

Khi mua sắm máy thi công, doanh nghiệp phải lập nhiều dự án đầu tư mua 
sắm máy, phải tiến hành phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án theo nội dung 
và phương pháp phân tích kinh tế đầu tư  

+ Trường hợp thuê máy để thi công: có các ưu điểm là doanh nghiệp 
không phải bỏ tiền ra để mua máy nên không ứ đọng vốn trong thời gian máy chờ 
việc, giảm chi phí bảo dưỡng, bảo quản và quản lý máy. Nhược điểm : doanh 
nghiệp bị hạn chế trong việc chủ động kế hoạch sản xuất, không tạo được sức 
mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp  

Khi so sánh phương án ứng dụng máy xây dựng vào một quá trình thi công 
cụ thể cần phân biệt hai trường hợp : quá trình công nghệ ngắn, đơn giản và quá 
trình công nghệ dài, phức tạp. 

8.5.2.2. So sánh theo góc độ của chủ đầu tư  
Việc lựa chon phương án máy xây dựng chủ yếu là do nhà thầu xây dựng 

tiến hành để tham gia tranh thầu và sau đó chủ đầu tư sẽ quyết định lựa chọn chủ 
thầu xây dựng. Tuy nhiên ngay ở giai đoạn thiết kế kiến trúc và kết cấu xây dựng 
vấn đề lựa chọn máy xây dựng cũng đã được dự kiến. Việc so sánh phương án máy 
xây dựng theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư cũng tương tự như mục 8.5.1.2. 

8.5.3. Phương pháp so sánh các phương án vật liệu và kết cấu xây dựng  
8.5.3.1. So sánh theo lợi ích của nhà thầu xây dựng  
Việc lựa chọn vật liệu hay kết cấu xây dựng nào đó là do chủ đầu tư quyết 

định thông qua thiết kế và không phụ thuộc vào nhà thầu xây dựng  
Nhà thầu xây dựng chỉ tính đến nhân tố vật liệu và kết cấu xây dựng khi 

quyết định tham gia đấu thầu. Nếu phương án vật liệu hay kết cấu xây dựng gặp 
khó khăn (không hứa hẹn một lợi ích thoã đáng, gây khó khăn cho thi công, khó 
bảo đảm thời gian xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư, khó bảo đảm điều kiện 
làm chủ đầu tư giảm chi phí xây dựng, khó bảo đảm chất lượng xây dựng hoặc nhà 
thầu không đủ khả năng và trình độ thi công ) thì nhà thâù có thể quyết định không 
tham gia tranh thầu nữa. 

Riêng trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu (chìa khoá trao tay) mà 
tổ chức xây dựng làm tổng thầu phải thực hiện cả khâu thiết kế công trình, thì việc 
so sánh của nhà thầu xây dựng phải tiến hành theo hai góc độ : lợi ích của chủ thầu 
xây dựng và lợi ích của chủ đầu tư để trình chủ đầu tư xét duyệt dự án. 

8.5.3.2. So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư  
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Chủ đầu tư là người sử dụng công trình lâu dài sau này nên việc lựa chọn 
phương án vật liệu và kết cấu đối với chủ đầu tư là rất quan trọng.  

Có các chỉ tiêu so sánh : 
- Chi phí hợp lí  
- Bảo đảm thời gian xây dựng theo yêu cầu của công trình 
- Dễ dàng cải tạo, sửa chữa trong tương lai    
- Tạo điều kiện dễ dàng cho thi công xây dựng, bảo đảm an toàn trong xây 

dựng và bảo vệ môi trường. 
Các trường hợp so sánh : 
- Khi các phương án có chi phí khác nhau và chất lượng sử dụng khác nhau, thì 

việc xem xét một cách chính xác phải so sánh theo phương pháp giá trị - giá trị sử dụng  
- Nếu một phương án có một chi phí đắt hơn nhưng thời gian thi công ngắn 

hơn thì phương pháp tính toán lựa chon phương án cũng tương tự như mực 8.5.1.2. 
- Nếu các phương án có các chỉ tiêu chi phí, chất lượng và thời gian xây 

dựng khác nhau thì việc so sánh trở nên phức tạp. 
8.6. Công nghiệp hoá xây dựng  
8.6.1.Khái niệm về công nghiệp hoá xây dựng  
Công nghiệp hoá xây dựng là quá trình biến sản xuất xây dựng được thực 

hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công là chính thành quá trình sản xuất xây 
dựng được thực hiện bằng phương pháp sản xuất đại công nghiệp. Đặc trưng của 
của trình Công nghiệp hoá xây dựng bao gồm : 

- Trình độ cơ giới hoá của quá trình thi công và vận chuyển kết hợp với tự 
động hoá 

- Phương pháp thi công tiên tiến 
- Công xưởng hoá sản xuất vật liệu 
- Tiêu chuẩn hoá, thống nhất hoá và định hình hoá các giải pháp xây dựng  
- Trình độ sản xuất và quản lý kinh tế xây dựng tiên tiến. Các hình thức tập 

trung hoá, liên hiệp hoá trong xây dựng phát triển cao hơn. 
- Tạo thành một hệ thống công nghiệp khép kín giảm bớt sự ảnh hưởng của 

thiên nhiên. 
Công nghiệp hoá xây dựng không chỉ bó hẹp trong phạm vi phát triển ngành 

xây lắp mà còn phải gắn liền với việc phát triển các ngành khác như vật liệu, kết 
cấu xây dựng, máy xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng , tài chính, ngân hàng.... 

8.6.2. Các hình thức công nghiệp hoá xây dựng   
Hiện nay có 3 hình thức công nghiêp hoá xây dựng  
8.6.2.1. Hình thức đúc xây tại chỗ (công nghiệp hoá hở) 
Theo hình thức này mọi công việc hình thành kết cấu xây dựng đều tiến 

hành tại chân công trình (chủ yếu là công tác thi công bê tông toàn khối và xây 
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tường tại chỗ). Trình độ cơ giới hoá xây dựng có thể đạt cao nhờ các máy móc, 
thiết bị thi công, trình độ tổ chức thi công cao. 

Ưu điểm : không phải đầu tư chế tạo các nhà máy chế tạo cấu kiện đúc sẵn, 
đảm bảo độ bền chắc của kết cấu công trình cao hơn do không có mối nối, linh 
hoạt hơn trong việc tạo dáng, chi phí vận chuyển và chi phí xây lắp có thể rẻ hơn. 

Nhược : ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, thời gian xây dựng kéo dài, số lượng 
công nhân và máy móc thi công trên công trường lớn, đòi hỏi trình độ tổ chức sản 
xuất cao. Hao hụt vật liệu lớn hơn so với phương pháp thi công công nghiệp hoá 
kín, dễ gây ô nhiễm môi trường. 

áp dụng phù hợp cho công trình dân dụng, công trình công cộng. 
8.6.2.2. Hình thức Công nghiệp hoá xây dựng kiểu kín: 
Theo hình thức này, phần lớn các công việc hình thành kết cấu xây dựng 

đều được chế tạo sẵn ở nhà máy hoặc có thể chế biến sẵn ở gần công trình nhờ các 
thiết bị lưu động. Do quá trình sản xuất xây dựng tại hiện trường chỉ chuyên thực 
hiện lắp ghép các cấu kiện đã được chế tạo sẵn trong nhà máy với trình độ cơ giới 
hoá cao. Các kết cấu được chế tạo sẵn ở đây có thể là bê tông cốt thép, gỗ, kết cấu 
thép. Mức cơ giới hoá ở hình thức này thường cao. 

Ưu điểm : rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường do giảm bớt thời gian 
gián đoạn kỹ thuật và giảm bớt khối lượng công việc phải làm tại hiện trường thi 
công. Khắc phục đến mức cao nhất ảnh hưởng của thời tiết, do đó quá trình xây 
dựng được tiến hành chủ động hơn. Cải thiện điều kiện lao động xây dựng. Làm 
cho sản xuất xây dựng ngày càng sát gần với điều kiện sản xuất ổn định trong nhà 
máy và tăng năng suất lao động, tiết kiệm giá thành 

Nhược điểm :phải đầu tư lớn để xây dựng các nhà máy chế tạo cấu kiện đúc 
sẵn, phải mua sắm những thiết bị đặc biệt để vận chuyển cấu kiện và chi phí vận 
chuyển đến chân công trình có thể lớn hơn. Độ bền chắc của công trình có thể kém 
hơn phương pháp thi công tại chỗ. Hạn chế tính linh hoạt trong việc tạo hình công 
trình. 

áp dụng phù hợp cho công trình công nghiệp. 
8.6.2.3. Hình thức kết hợp 
Theo hình thức này, phương pháp thi công công trình chủ yếu vẫn tiến hành 

ngoài hiện trường có khuynh hướng công nghiệp hoá hở nhưng có kết hợp việc sử 
dụng một số cấu kiện lắp ghép mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 
Hiện nay hình thức này được áp dụng phổ biến. 

Ưu, nhược điểm của phương pháp này là kết hợp những ưu điểm của hai 
hình thức trên và khắc phục được những nhược điểm tương ứng. 
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Chương 9: (5tiết) 

KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ XÂY DỰNG 
VÀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ XÂY DỰNG 

 
9.1.   KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG: 
9.1.1. Quản lý kinh tế trong xây dựng: 
         Quản lý kinh tế trong xây dựng là sự tác động một cách liên tục, có tổ chức, có hướng 
đích đến nền kinh tế trong xây dựng bằng một hệ thống đồng bộ các biện pháp: kinh tế - xã hội, 
tổ chức - kỹ thuật và các biện pháp khác nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất của 
quá trình kinh tế trong những điều kiện xác định cụ thể và trên cơ sở vân dụng sáng tạo những 
quy luật kinh tế khách quan nói chung và các đặc điểm vận động của chúng nói riêng trong lãnh 
vực kinh tế xây dựng. 
9.1.2. Cơ chế quản lý kinh tế trong xây dựng: 
      Cơ chế quản lý kinh tế xây dựng là sản phẩm chủ quan của chủ thể quản lý trong xây dựng 
trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan, chủ yếu là quy luật kinh tế, phù 
hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của trường hợp đang xét, là công cụ của chủ thể quản lý 
để điều khiển đối tượng bị quản lý. 
     Cơ chế quản lý kinh tế xây dựng thể hiện ở hệ thống và các hình thức tổ chức quản lý kinh 
tế và các phương pháp quản lý kinh tế xây dựng. 
      Các bộ phận cấu thành chủ yếu của cơ chế quản lý kinh tế xây dựng: 

- Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý kinh tế xây dựng và quá trình quản lý điều hành, 
- Hệ thống lập kế hoạch xây dựng,  
- Hệ thống hạch toán sản xuất - kinh doanh xây dựng, 
- Hệ thống các chính sách và đòn bẩy kinh tế trong xây dựng, 
- Hệ thống pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng và các quy chế, thể lệ quản lý 

kinh tế khác trong xây dựng. 
9.1.3. Nội dung khoa học quản lý kinh tế xây dựng: 
      Khoa học quản lý kinh tế xây dựng bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Các cơ sở về phương pháp luận và lý luận quản lý kinh tế, các nguyên tắc và phương 
pháp quản lý kinh tế chung được vận dụng và ngành xây dựng. 

2. Tổ chức quản lý xây dựng, bao gồm các vấn đề về chức năng quản lý, cơ cấu tổ chức 
quản lý và cán bộ quản lý trong xây dựng. 

3. Quá trình quản lý kinh tế xây dựng, bao gồm các vấn đề về nội dung quá trình quản lý, tổ 
chức quá trình quản lý và công nghệ quản lý trong xây dựng. 

4. Hoàn thiện hệ thống quản lý ngành xây dựng, bao gồm các vấn đề: hiệu quả quản lý 
kinh tế, phân tích kinh tế của quản lý, tổ chức cải tiến quản lý và triển vọng phát triển hệ 
thống quản lý kinh tế trong xây dựng. 

      Những vấn đề về khoa học quản lý kinh tế đã được trình bày trong các sách giáo khoa 
chuyên ngành, ở đây chỉ vận dụng một số vấn đề về khoa học quản lý nói chung vào ngành 
kinh tế xây dựng, và được xem xét ở góc độ quản lý Nhà Nước và quản lý doanh nghiệp. 

9.2.  VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ TRONG XÂY DỰNG: 
9.2.1. Vai trò và nhiệm vụ quản lý của Nhà Nước về kinh tế nói chung:  
      Kinh nghiệm phát triển kinh tế của thế giới đã chỉ rõ trong bất kỳ chế độ kinh tế nào cũng 
đều cần phải có vai trò quản lý của Nhà Nước về kinh tế. Sự khác nhau ở đây là ở mức độ, 
phương thức và mục đích quản lý của Nhà Nước. Trong nền kinh tế thị trường tự do nền kinh 
tế bị điều khiển bởi “bàn tay vô hình” là giá cả.  Trong nền kinh tế hỗn hợp, bên cạnh bàn tay vô 
hình đó còn có “bàn tay hữu hình” của Nhà Nước tham gia vào quá trình điều khiển nền kinh tế. 



      Những nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước về quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường có 
sự quản lý của Nhà Nước bao gồm: 

1. Xây dựng định hướng kinh tế - chính trị cho đất nước, xây dựng các chiến lược định 
hướng về kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ, các quy hoạch định hướng dài hạn 
về kinh tế ngành và lãnh thổ, có biện pháp điều chỉnh vĩ mô để bảo đảm những cân đối 
chủ yếu của nền kinh tế quốc dân và tiêu dùng xã hội. 

2. Tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển kinh tế và sản xuất - kinh doanh cho đất nước 
thông qua việc ban hành, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện pháp luật, các chính sách kinh 
tế đối nội và đối ngoại, chế độ quản lý kinh tế và khoa học công nghệ, quản lý công tác 
tiêu chuẩn và định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu. 

3. Tạo môi trường kinh tế và xã hội thuận lựi cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
các doanh nghiệp, có các biện pháp vĩ mô thích hợp để hướng dẫn, kích thích, điều tiết, 
phối hơp hoạt động của các tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ quan quản lý các cấp để 
tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển tốt. 

4. Điều hòa phân phối thu nhập giữa các tầng lớp và bộ phận xã hội, kết hợp tốt giữa các 
mặt kinh tế và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. 

5. Bảo đảm cho việc sử dụng tài nguyên hợp lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường, xây 
dựng các kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước ...) và kết cấu hạ tầng xã hội 
(giáo dục, y tế, văn hóa ...) để đảm bảo phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống của 
mọi người. 

6. Tổ chức các doanh nghiệp Nhà Nước để tham gia điều tiết thị trường và thực hiện các 
công vệc sản xuất mà chỉ có Nhà Nước mới nhận được. 

7. Xây dựng chính sách cán bộ, quy định chức danh và tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và xử lý vấn đề cán bộ thuộc thẩm quyền Nhà Nước. 

8. Thực hiện sự kiểm soát của Nhà Nước đối với toàn bộ các hoạt động kinh tế, chống các 
hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và xã hội. 

9. Đảm bảo phát triển đất nước theo đúng định hướng kinh tế - chính trị xã hội đã được đề 
ra theo các đường lối của Đảng và Nghị quyết của quốc hội. 

10. Thực hiện quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước sang nền kinh tế thị trường theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa một cách hợp lý.  

11. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch định hướng về kinh tế - xã hội để đẩy mạnh phát 
triển kinh tế đúng hướng. 

12. Học tập kinh nghiệm các nước có nền kinh tế thị trường và vận dụng tốt các kinh nghiệm 
đó vào hoàn cảnh nước ta để xây dựng các luật lệ, thể chế và phương thức quản lý kinh 
tế phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới và chủ trương hợp tác kinh tế rộng rãi với 
nước ngoài ... 

9.2.2. Một số đặc điểm phân biệt giữa quản lý Nhà Nước về kinh tế và quản lý sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp: 

       Những điểm khác nhau căn bản giữa quản lý Nhà Nước về kinh tế và quản lý sản xuất - 
kinh doanh ở các doanh nghiệp là: 

1. Về chủ thể quản lý, Nhà Nước là chủ thể quản lý duy nhất đối với toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, còn chủ doanh nghiệp là chủ thể quản lý ở từng khu vực sản xuất - kinh 
doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. 

2. Về phạm vi và quy mô quản lý, quản lý kinh tế của Nhà Nước thuộc tầm vĩ mô bao quát 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân, còn quản lý sản xuất - kinh doanh chỉ trong phạm vi từng 
doanh riêng rẽ. 

3. Về mục tiêu quản lý, quản lý kinh tế của Nhà Nước có nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ 
quyền lợi Quốc gia trên trường quốc tế, bảo vệ những lợi ích có tính chất chung nhất 
cho mỗi thành viên trong cộng đồng, chú ý đến các lợi ích dài hạn.Còn quản lý sản xuất 
- kinh doanh xuất phát chủ yếu từ lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp trong khuôn khổ 
pháp luật Nhà Nước cho phép. 

4. Về phương hướng và nội dung phát triển kinh tế, cơ quan quản lý của Nhà Nước chủ 
yếu đề ra kế hoạch và chiến lược định hướng, các dự báo và thông tin về tình hình thị 
trường, điều tiết lợi ích cho toàn xã hội. 

           Quản lý sản xuất - kinh doanh phải tự chủ đề ra các kế hoạch sản xuất - kinh doanh 
cụ thể, tự chịu trách nhiệm về tài chính, lỗ lãi và rủi ro, được hưởng các lợi ích chính 



đáng và chịu sự điều tiết lợi ích của Nhà Nước. Riêng đối với khu vực kinh tế Nhà Nước 
thì vai trò quản lý kinh tế của Nhà Nước có mức độ cụ thể và trực tiếp hơn, nhưng cũng 
không can thiệp quá sâu vào quá trình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp 
quốc doanh. 

           Các cơ quan Nhà Nước chỉ tạo ra môi trường thuận lợi cho kinh doanh thông qua 
các chiến lược, định hướng, dự báo, thông tin pháp luật, chính sách, cơ chế quản lý và 
điều hòa lợi ích xã hội. Còn các tổ chức sản xuất - kinh doanh được hoạt động trong 
môi trường trên trong những khuôn khổ nhất định về luật pháp. 

5. Về tổ chức bộ máy quản lý và nội dung quá trình quản lý kinh tế thì cả hai lãnh vực quản 
lý kinh tế của Nhà Nước và quản lý sản xuất - kinh doanh đều có những nét chung dựa 
trên cơ sở của khoa học quản lý, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt giữa quản lý vĩ 
mô với quản lý vi mô ở cấp doanh nghiệp. Nhà Nước đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ, 
giám sát và kiểm tra đối với các doanh nghiệp bằng các phương pháp thích hợp. Còn 
các doanh nghiệp đóng vai trò bị quản lý và kiểm tra. 

6. Về phương pháp và công cụ quản lý, Nhà Nước quản lý kinh tế vừa bằng quyền lực 
thông qua pháp luật và các quy định hành chính có tích chất bắt buộc, vừa bằng các 
biện pháp kinh tế thông qua các chính sách kinh tế. Ở các doanh nghiệp, việc quản lý 
sản xuất - kinh doanh chủ yếu bằng phương pháp kinh tế và nghệ thuật kinh doanh. Các 
tổ chức kinh doanh là những đơn vị tự chủ, có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước 
pháp luật, chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà Nước. 

7. Về tài chính, cơ quan quản lý Nhà Nước hoạt động bằng nguồn vốn cấp phát từ ngân 
sách Nhà Nước. Còn các doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, 
bằng vốn tự có hay tín dụng, tự hạch toán kinh doanh, 

9.2.3. Một số đặc điểm về vai trò quản lý của Nhà Nước trong ngành xây dựng:  
        Những vấn đề về vai trò và nhiệm vụ quản lý kinh tế của Nhà Nước nối chung và sự khác 
biệt giữa quản lý của Nhà Nước về kinh tế và quản lý sản xuất - kinh doanh ở trên đều phù hợp 
với chuyên ngành kinh tế xây dựng. Sau đây là một số vấn đề cụ thể cho ngành xây dựng.  
      Vì ngành xây dựng là một ngành có liên quan nhiều đến môi trường sống của xã hội, đến 
việc sử dụng các tài nguyên và đất đai của Quốc gia và tiêu tốn một nguồn vốn lớn của Nhà 
Nước và xã hội, nên sự căn thiệp của Nhà Nước và lãnh vực xây dựng thường mạnh hơn so 
với các lãnh vực khác. 
     Nhiệm vụ quản lý kinh tế của Nhà Nước trong lãnh vực xây dựng bao gồm những vấn đề: 

1. Xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch định hướng, thông tin, dự báo trong ngành 
xây dựng đề hướng dẫn kinh doanh trong xây dựng. Đặc biệt là phải chủ động quy hoạch 
xây dựng định hướng cho các địa phương và vùng lãnh thổ để làm căn cứ hướng dẫn 
hoạt động cho các chủ đầu tư và chủ thầu xây dựng. 

2. Xây dựng luật pháp, các quy chế và chính sách quản lý kinh tế cho ngành xây dựng, nhất 
là luật xây dựng và các luật có liên quan như: luật công ty, luật thuế, luật đầu tư, luật bảo 
vệ môi trường, luật đất đai, luật đấu thầu ... có tính đến các đặc thù của ngành xây dựng 
một cách hợp lý. 

3. Tạo môi trường kinh tế thuận lợi và khuôn khổ pháp lý cho kinh doanh xây dựng thông 
qua các kế hoạch định hướng, dự báo, thông tin, luật pháp và các chính sách kinh tế 
trong xây dựng. 

4. Điều hòa thu nhập giữa chủ đầu tư, chủ thầu xây dựng, người lao động xây dựng và lực 
lượng dich vụ, tư vấn, thiết kế ... phục vụ xây dựng, có các chính sách đãi ngộ thỏa đáng 
đối với ngưòi lao động trong xây dựng vì điều kiện lao động nặng nhọc 

5. Bảo vệ đất đai, tài nguyên và môi trường từ khâu quy hoạch địa điểm xây dựng, đến giai 
đoạn thi công xây lắp và vận hành công trình. 

6. Đề ra các biện pháp chống thất thoát vốn của Nhà Nước cấp phát cho xây dựng kể từ 
khâu xác định chủ trương, phân phối vốn đầu tư, quy hoạch, thiết kế và thi công xây lắp 
công trình. Quản lý nguồn vốn đầu tư, không chỉ những nguồn vốn ngân sách Nhà Nước 
mà còn cả các nguồn vốn đầu tư khác để có các biện pháp thích hợp đảm bảo cân đối 
tổng thể cho nền kinh tế quốc dân. 

7. Đề ra các biện pháp bảo đảm chất lượng công trình để đảm bảo quyền lợi của người tiêu 
dùng và an toàn cho xã hội. 



8. Tổ chức các doanh nghiệp xây dựng quốc doanh để thực hiện xây dựng các công trình 
mà các thành phần kinh tế khác không đủ năng lực thực hiện hay không nuốm làm do lợi 
nhuận thấp và độ rủi ro cao, hoặc để thực hiện các công trìnhcó tầm quan trọng sống còn 
đối với đất nước, và các công trình hợp tác với nước ngoài. 

9. Quản lý đồng bộ ngành xây dựng từ khâu hoạt động đầu tư của các chủ đầu tư đến khâu 
thi công xây lắp của chủ thầu xây dựng. 

10. Có chủ trương hợp tác quốc tế đúng đắn trong lãnh vực xây dựng, chuẩn bị lực lượng 
xây dựng để đủ sức hợp tác xây dựng các công trình đầu tư của các nước ngoài với đòi 
hỏi chất lượng cao. 

11. Trong điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo nghị định 177/CP còn quy 
định những nội dung cụ thể của quản lý đầu tư và xây dựng. 
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